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Bài giảng: Phân tích số liệu trên SPSS



Bùi Mạnh Hưng
Đại học Lâm nghiệp

Chương 1 1

Khái quát về SPSS

1.1. Nội dung cơ bản SPSS

SPSS là tên viết tắt của tên đầy đủ Statistical Products for social Services. Như vậy, đối tượng phục vụ của SPSS là cho nhiều ngành kinh tế xã hội và khoa học khác nhau. Nội dung của SPSS  rất phong phú và đa dạng bao gồm từ việc thiết lập các bảng biểu và sơ đồ thống kê, tính toán các đặc trưng mẫu trong thống kê mô tả, đến một hệ thống đầy đủ các phương pháp thống kê phân tích như so sánh các mẫu bằng nhiều tiêu chuẩn tham số và phi tham số (Nonparametric Tests), các mô hình phân tích Phương sai theo dạng tuyến tính tổng quát ( General Linear Models) , các mô hình hồi quy đơn và nhiều biến, các hồi qui phi tuyến tính (Nonlinear), các hồi quy Logistic; Phân tích theo nhóm (Cluster Analysis). Phân tích tách biệt (Discriminatory Analysis ) và nhiều chuyên sâu khác (Advanced Statistics). Những nội dung nói trên có thể nói là  đủ để giúp cho các nhà khoa học thực hiện việc xử lý số liệu nghiên cứu nói chung và trong nghiên cứu Lâm nghiệp nói riêng. Danh sách các chủ đề thống kê mà SPSS đề cập đến có trong menu Analyze ở cửa sổ chính SPSS Data Editor được giới thiệu ở mục sau.

1.2 Phân loại biến và cách tổ chức biến trong SPSS

1.2.1 Phân loại biến trong SPSS


Trong các ngành khoa học nói chung và phầm mềm SPSS (Statistical Products for Social Services) nói riêng thì các biến quan sát thường được chia làm 2 loại:

a. Biến định tính: là những biến mà các phân tử được phân biệt với nhau bởi một đặc điểm hay một tính chất nào đó.

VD: Trong Lâm nghiệp đô thị cũng như các ngành thì biến định tính như: chất lượng cây đường phố được phân thành: cây tốt, cây trung bình, cây xấu hoặc tranh bị lỗi hay không bị lỗi…

b. Biến định lượng hay còn gọi là Đại lượng: là những đại lượng có thể cân, đo, đong, đếm một cách chính xác bằng các dụng cụ điều tra.

VD như: Đường kính, chiều cao của cây đường phố, hay kích thước của các loại tượng…, chiều cao, cân nặng của người dân trong điều tra xã hội học.

Tuy nhiên, hiện nay do sự phát triển của công nghệ thông tin mà người ta có thể dễ dàng chuyển đổi các biến định tính về biến định lượng bằng cách mã hoá như cho điểm học tập của học sinh là một ví dụ.

Đối với các biến định lượng trong SPSS người ta chia thành các thang đo khoảng (Interval scale) và các thang đo tỷ lệ (Ratio scale). Còn đối với các biến định tính được số hoá người ta chia thành thang đo định danh (Nominal scale) không mang tính chất thứ bậc và thang đo mang tính chất thứ bậc (Ordinal scale).

VD: Nếu ta mã hoá Nam=0, Nữ=1 thì đó là thang đo định danh không thứ bậc, 0,1 chỉ mang ý nghĩa định danh mà không mang ý nghĩa thứ bậc, vì vậy việc tính toán các đặc trưng mẫu như số trung bình, phương sai… là không có ý nghĩa. Trái lại, trình độ học vấn (Tiểu học=0, PTCS=1, PTTH=2) là một thang đo thứ bậc, vì trình độ học vấn ở 3 cấp học này khác nhau.


1.1.2 Tổ chức các biến trong SPSS


Trong chương trình SPSS, các biến (Variables) có một vị trí quan trọng nhưng vai trò của chúng lại rất khác nhau. Nếu chúng ta muốn tạo dựng một file chứa các biến để sử dụng vào việc phân tích kết quả sau này thì sau khi khỏi động SPSS của sổ SPSS data editor xuất hiện, sẽ có 2 trạng thái là Data View và Variable View. Ta chọn Variables View để ghi số liệu vào.


Mỗi dòng là một biến, đồng thời các thông số khác về biến đó như sau:

[image: image1.jpg]nxaho-1, - SPSS Data Editor.

Fle Edt Vew Data Transforn Analyze Graphs Utities Window Help

&6|8| & || 0] =[] ) i DGR vlel
| Name [ Type |  Width | Decimals |  Label | Values | Missing | Columns | Align | Measure |
it Numeric 8 [ o thu tw None None ] Center _ Seale
2|hovaten String 3 o HovaTen |None None i Left Nominal
3|lang Numeric B o Lang cutru None None 5 Center  |Scale
4dantoc Numeric 8 0 Dan toc nguoi | None None 6 Center  Scale
5|g.tinh Nurmeric | I ] Gioi tinh {0, male}, None 5 Center  |Scale





- Name (tên biến): Gõ tên vắn tắt của biến vào, tên biến có độ dài không quá 8 ký tự và không có ký tự đặc biệt như: -, +, dấu cách... Ví dụ một tên biến: ch_cao.


- Type (kiểu biến): Mặc định của máy là biến định lượng. Nếu số liệu dưới dạng chuỗi thì chọn String. 


- Width (Độ rộng): Chọn độ rộng của các con số là bao nhiêu ký tự.


- Decimals (Số thập phân): Muốn lấy bao nhiêu số sau dấu phẩy thì chọn vào mục này.


- Label (Nhãn): Ghi tên đầy đủ của biến, đó cũng là nhãn cho các biến. Ví dụ: Chieu cao cay rung.


- Values (Giá trị): Ghi giá trị được mã hoá dùng cho các biến định tính. Trong ô ở dưới chữ Values vào nút lệnh [image: image2.jpg]


 này để tiến hành mã hoá. Ví dụ: Mã hoá về biến chất lượng cây đô thị ta có 3 giá trị: 1 = Tốt, 2 = Trung bình, 3 = Xấu. Đầu tiên ghi 1 vào Value, ghi Tốt vào Value Label, sau đó click vào Add, tiếp tục thực hiện như vậy cho giá trị 2 và 3.
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Sau khi tạo biến xong, click chọn cửa sổ Data View để chuyển sang màn hình nhập số liệu. Tại đây ta thực hiện việc nhập số liệu vào các cột để trống. Sau khi xong hãy nhớ file vào trong máy bằng trình lệnh: File\Save.
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1.1.3 Một số ví dụ điển hình về tạo biến trong SPSS để phân tích số liệu

a. Trường hợp kiểm tra tính độc lập


Đây là phương pháp thống kê chúng ta thường vận dụng trong Lâm nghiệp. Số liệu có thể cho theo 2 dạng: đã qua chỉnh lý theo bảng chéo và chưa qua chỉnh lý là số liệu gốc được ghi chép từ thực địa như bảng số liệu về điều tra một số loài cây trên ô tiêu chuẩn như sau:

	Thứ tự cây
	¤ tiêu chuẩn
	Loài cây

	1
	1
	Sà cừ

	2
	1
	Phượng vĩ

	3
	1
	Sà cừ

	4
	2
	Hoa sữa

	5
	2
	Hoa sữa

	...
	...
	...



Mục đích của ta là nghiên cứu xem sự xuất hiện của các loài trên các ô tiêu chuẩn là ngẫu nhiên hay có liên quan đến vị trí của ô tiêu chuẩn. Trong trường hợp có bảng số liệu gốc như trên ta có thể đưa vào màn hình một cột như cột 2 với các mã 1, 2, 3, ... cho thứ tự ô tiêu chuẩn thành một biến, một biến nữa cho loài cây với các mã như: 1= Sà cừ, 2= Phượng vĩ, 3= Hoa sữa... và lần lượt ghi cho đến cây cuối cùng trong bảng số liệu. Trường hợp số liệu được cho trong bảo chéo ta cũng lập thành 2 biến: Biến thứ nhất cho ô tiêu chuẩn và biến 2 cho loài cây và lần lượt ghi như trên.

b. Trường hợp phân tích phương sai 2 nhân tố


Trường hợp số liệu được cho dưới dạng bảng thì ta ghi thành 3 biến: Biến loài được mã hoá thành 1, 2, 3..., Biến khối được mã 1, 2, 3.... Biến còn lại là chiều cao. Các biến được ghi như bảng sau:

	Khối
	Loài
	Chiều cao (H)

	1
	1
	18.2

	1
	2
	14.3

	1
	3
	12.1

	2
	1
	15.5

	2
	2
	15.6

	2
	3
	17.4

	...
	...
	...




Trường hợp nếu số liệu ghi chép từ vườn ươm có các cột như trên thì ta cứ để nguyên các cột và đưa vào máy với mỗi cột là một biến nhưng không quên rằng các cột Loài và Khối chỉ ghi theo các số đã mã hoá và chiều cao cũng như đường kính thường tính theo giá trị trung bình trên một ô thí nghiệm.

c. Trường hợp phân tích phương sai 3 nhân tố


Trường hợp 3 nhân tố kiểu ô vuông La tinh thì ta tạo 4 biến: Biến thứ nhất là Hàng (khối), biến thứ 2 là Cột (thứ tự cột), biến thứ 3 là CT (Thứ tự công thức) và biến cuối cùng là đại lượng quan sát (Chiều cao). Theo đó ta có thể sắp xếp biến như sau:

	Hàng
	Cột
	CT
	Chiều cao

	1
	1
	3
	13.2

	2
	1
	1
	18.4

	...
	...
	...
	...


Chương 2

Thống kê mô tả

Thống kê mô tả  thường là bước xử lý đầu tiên trước khi đi sâu vào phân tích thống kê. Nó bao gồm các nội dung chính như sau:  tính các đặc trưng mẫu, lập bảng phân bố tần số, khám phá và sàng lọc các số liệu thô...

2.1.  Tính toán các đặc trưng mẫu       

       Trong nhiều trường hợp sau khi thu thập được số liệu người ta cần tính ngay các đặc trưng mẫu  như trung bình phương sai độ lệch chuẩn, nhất là khi số liệu không nhiều (n < 30). Quy trình thực hiện trên SPSS như sau:  

	                                                           QT2.1

1.  Analyze \ Descriptive  Statistics\ Descriptives 

2.   Đưa các biến  cần tính toán vào hộp thoại Descriptives 

3.  Trong hộp thoại  Options Khai báo các đặc trưng mẫu (xem hình 2.2) 
4.  OK
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Hình 2.1  Hộp thoại Descriptives
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Hình 2.2  Hộp thoại Options

Ví dụ 1.1 Với  số liệu của bảng 1.1(chương 1) , đưa biến chiều cao và đường kính vào  ô Variables cho kết quả như bảng sau  (H 2.3 ): cột 1 lần lượt cho tên các chỉ tiêu thống kê như sau:  Dung lượng mẫu, phạm vi biến động, trị số nhỏ nhất, trị số lớn nhất,  tổng giá trị quan sát, trung bình, độ lệch chuẩn, phương sai, độ lệch phân bố, độ nhọn phân bố cho cả đường kính cũng như chiều cao. Trng khoang cuối cùng cho sai số của số trung bình và sai số của độ lệch, độ nhọn.
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                                                             Hình 2.3 

2.2. Lập bảng phân bố tần số (Friequency)

Trong nghiên cứu Lâm sinh học nhất là trong điều tra rừng người ta cần lập các bảng phân bố tần số thực nghiệm để phục vụ cho nhiều mục tiêu khác nhau. Nếu là đại lượng đứt quãng ta thực hiện một cách giản đơn theo qui trình sau 

	                                              QT2.2
   1.  Analyze\  Descriptive Statistics\ Friequencies

   2.  Chọn biến cần lập phân bố thực nghiệm đưa vào hộp thoại Variable (s). Click vào Display friequency tables để có bảng phân bố thực nghiệm. Click vào Statistics nếu muốn có các đặc trưng mẫu và click vào charts để vẽ các biểu đồ thống kê. ở đây ta chọn biểu đồ dạng cột (Bar). 

3. OK  


Ví dụ 2.2

Bảng 2.1 Số cây trên các ô quan sát ở rừng tự nhiên

	Thứ tự «
	Số cây
	Thứ tự «
	Số cây
	Thứ tự «
	Số cây
	Thứ tự 
	Số cây

	1

2

3

4

5

6

7

8

9
	3.00

5.00

4.00

5.00

1.00

3.00

2.00

2.00

3.00
	10

11

12

13

14

15

16

17

18
	6.00

6.00

6.00

5.00

3.00

1.00

1.00

2.00

3.00
	19

20

21

22

23

24

25

26

27
	4.00

2.00

3.00

4.00

4.00

3.00

3.00

4.00

2.00
	28

29

30

31

32

33

34

35

36
	3.00

4.00

2.00

5.00

5.00

3.00

4.00

4.00

2.00
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Hình 2.4 Hộp thoại Friequencies
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Hình 2.5  Hộp thoại Statistics

Với số liệu ở bảng2.1 ta có kết quả như sau:
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                                                               Hình 2.6
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                          Hình 2.7  Bảng phân bố số  ô theo số cây

Giải thích:

Bảng kết quả đầu tiên (H 2.6) cho các đặc trưng mẫu từ trên xưống dưới: Dung lượng mẫu, số quan sát thiếu hệ thống (do máy tạo ra),  trung bình, sai số của số trung bình, trung vị mẫu, chúng số(có sách còn gọi độ đông= trị số có số lần xuất hiện cao nhất ), sai tiêu chuẩn mẫu phương sai mẫu,  độ lệch và sai số độ lệch, độ nhọn và sai số độ nhọn, phạm vi biến động, trị số nhỏ nhất, trị số lớn nhất và cuối cùng tổng giá trị quan sát. Bảng tiếp theo (H 2.6) là bảng tần số thực nghiệm. Cột đầu tiên cho số cây trong một ô. Cột 2 là số quan sát tương ứng. Cột 3 tỷ lệ % kể cả những cây thiếu hệ thống (cột này không cần chú ý), cột 4 tỷ lệ cây có giá trị theo số liệu quan sát. Cột cuối cùng là tần suất luỹ tích (cumulative). Cuối cùng là biểu đồ hình cột biểu thị phân bố số ô theo số cây với trục ngang là số cây và trục đứng là số ô tương ứng.
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                          Hình  2.8  Phân bố số ô theo số cây trên «

       Trường hợp với đại lượng liên tục như D1.3, Hvn... ta thực hiện việc chia tổ ghép nhóm theo các  công thức 

                                  m = 5lg n                                    
                        (2.1)

                                 k   =  (xmax – xmin)/ m             
           

             (2.2)

Đây là những công thức mang tính chất hướng dẫn. Ta có thể thay đổi chút ít để tránh những số quá lẻ. Như ví dụ ở bảng 1.1 ta có m =9 và k= 5 .  Căn cứ vào cự ly tổ được xác định ta lập bảng phân bố theo quy trình sau: 

	QT2.3

1 Transform\ Recode (mã hoá lại) 





                             
           2.  Into same variable(s)  hoặc into different variable(s). Trong cửa sổ  data editor nếu dùng Into same variable(s) thì số liệu gốc sẽ mất nên ta chỉ nên dùng into different variable(s), số liệu mã hoá được cho vào cột cuối cùng của cửa sổ đang hoạt động. Trong hộp thoại này, dùng chuột đưa biến cần mã hoá (như ví dụ của ta là D1.3) vào hộp thoại  input variable ( output variable.   
3.  Trong Name đặt tên biến mới thay cho biến cũ. Như ví dụ của D1.3 gr thay cho  D1.3. Tiếp theo trong ô Label ghi D1.3 theo tổ. Sau đó click vào  old  and  new values
4.  Hộp thoại  old  and  new values xuất hiện, bên hộp thoại old valeue click vào Range và đánh vào giá trị cận dưới và cận trên (cận dưới Through cận trên). Như ví dụ của ta cận dưới của tổ đầu tiên là 6 và cận trên của tổ đầu tiên là 11 ( Để máy xếp tần số một cách chính xác ta ghi 6 Through 10.99).  Tại ô new values click vào value và đánh vào giá trị giữa tổ (như ví dụ của ta là 8.50), sau đó click vào Add. Cứ làm như vậy cho đến tổ cuối cùng  của dãy số liệu. Cuối cùng nhớ click vào continue để sang hộp thoại tiếp theo. 

      5. Hộp thoại into different variable(s) xuất hiện ta click vào Change 

      6   OK
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                            Hình 2.9  Hộp thoại old  and  new values
Kết quả của quá trình mã hoá trên cho ta một cột riêng ở cuối  trong cửa sổ SPSS Data editor có đuôi Saw. Đây chính là những trị số giữa tổ của dãy quan sát.

Dùng quy trình  QT2.2 cho biến số mới được mã hoá với tên mới D1.3 theo tổ ta có bảng phân bố thực nghiệm của D1.3 bằng phương pháp chia tổ ghép nhóm (Xem bảng và sơ đồ ở dưới) và có cấu tạo như đã giải thích ở quy trình QT2.2
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                                                Hình 2.10
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Hình 2.11   Phân bố số cây theo D1.3
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Hình 2.12 Phân bố số cây theo D1.3 theo dạng Histogram
Với biến chiều cao cho ở bảng 1.1 cũng được mã hoá tương tự ta có kết quả
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Hình  2.13 Phân bố số cây theo chiều cao Hvn
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Hình  2.14 Phân bố số cây theo chiều cao dạng Histogram

2.3 Khám phá và  sàng  lọc các số liệu thô  

 Trong nghiên cứu Lâm nghiệp thường số liệu thu thập được rất lớn. Vì vậy cần loại bỏ những phần tử quan sát quá đặc thù (trị quan sát quá lớn hoặc quá bé) để cho phân bố thực nghiệm phản ảnh khách  quan quy luật của tổng thể.          

Với phần mềm SPSS cho phép ta loại bỏ được những trị số quá đặc thù có thể sai sót khi quan sát số liệu. Việc loại bỏ các trị số này chủ yếu là căn cứ mức độ chênh lệch giữa chúng với số trung vị của dãy quan sát. Chẳng hạn ta thử kiểm tra số liệu của bảng 1.1 như sau: 

	                                                           QT2.4
1. Analyze\   Descriptive  Statistics\  Explore 

2. Đưa các biến D1.3 và Hvn vào khung Dependent Lists 

3. Trong Statistics  chọn  Descriptive , M – Estimators, Outliers (ngoại lai)
(khai báo như hình 2.15 và 2.16)

4. OK
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Hình 2.15   Hộp thoại Explore
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                                            Hình 2.16  Hộp thoại Statistics 
   Giải thích

Bảng thứ 1 (H 2.17) cho ta các trị số thống kê của mỗi biến: Số trung bình mẫu (cột 1) và sai số của trung bình mẫu (cột 2), giới hạn dưới và trên của trung bình mẫu với độ tin cậy 95% (hàng 2 và 3, cột 1), trung bình tỉa 5%, trung vị mẫu,  phương sai, độ lêch chuẩn, trị số nhỏ nhất, trị số lớn nhất, phạm vi biến động, phạm vi biến động trong phạm vi phân vị của dãy quan sát, độ lệch và cuối cùng là độ nhọn. Bảng thứ 2 (H 2.18) cho ta các ước lượng được xem là mạnh thay cho trung bình hoặc trung vị khi mà dãy số liệu của ta khác với phân phối chuẩn và có nhiều trị số đặc thù.  Bảng tiếp theo (H2.18) cho 5 trị số lớn nhất và 5 trị số bé nhất cho mỗi biến, nhưng trị số nào là ngoại lai thì cần phải xem các sơ đồ ở hình 2.20 và 2.21 Tại đây cho thấy cây số 1 và số 32 với trị số đường kính 50 cm quá xa số trung vị (trị số ứng với đường gạch ngang trong sơ đồ).

[image: image21.wmf]Descriptives

23.6944

1.35762

20.9796

26.4091

23.2554

22.0000

114.275

10.68994

6.00

50.00

44.00

13.1250

.512

.304

-.173

.599

12.3387

.62754

11.0839

13.5936

12.2652

12.0000

24.416

4.94127

4.00

22.00

18.00

8.0000

.210

.304

-.986

.599

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Confidence

Interval for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skewness

Kurtosis

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Confidence

Interval for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skewness

Kurtosis

D1.3

Hvn

Statistic

Std. Error


Hình 2.17
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Hình 2.18
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Hình  2.19

      Theo nguyên tắc 2 trị số này nằm ngoài 2 đường biên nên nếu cần có thể loại bỏ khi nghiên cứu về phân bố số cây theo đường kính. Như vậy trong các xử lý tiếp theo đối với D1.3 số liệu trên có thể loại bỏ cây số 1 và 32. Riêng trường hợp chiều cao thì không có cây nào bị loại (xem hình 2.20).  Ngoài phương pháp trên người ta cũng có thể loại bỏ một trị số nếu trị số chuẩn hoá của nó về tuyệt đối lớn hơn 3 hoặc trong phân tích hồi quy trị số dư chuẩn hoá cũng lớn hơn 3. Hai biểu đồ cuối cùng nhằm khám phá quy luật phân bố tần số. Nếu quy luật này tuân theo dạng chuẩn hoặc gần chuẩn thì số liệu trên có thể thực hiện được với các bài toán phân tích theo các phương pháp tham số như so sánh 2 mẫu theo tiêu chuẩn t chẳng hạn. Nếu không tuân theo luật chuẩn thì phải thực hiện việc so sánh theo các tiêu chuẩn phi tham số .
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Hình 2.20 Sơ đồ sàng lọc số liệu thô theo D1.3
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Hình 2.21  Sơ đồ sàng lọc Hvn
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Hình 2.22  Phân bố số cây theo D1.3
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                          Hình 2.23  Phân bố số cây theo chiều cao
Chương 3

XÂY dựng các bảng biểu và biểu đồ THỐNG kê

          Bảng biểu và biểu đồ thống kê là những công cụ quan trọng để phân tích thực trạng kinh tế xã hội nói chung và cho một cuộc điều tra  khảo sát rừng nói riêng. Trong chương này chỉ giới thiệu cách thiết lập các bảng biểu và sơ đồ tiêu biểu bằng SPSS .

3.1 Các bảng biểu thống kê

3.1.1.  Trường hợp một biến số định tính

Trường hợp này tương tự như bảng tần số (Frequency) nhưng ở đây có thể trình bày đơn giản hơn .

Ví dụ 3.1:  Lập bảng thống kê số người theo học các lớp theo số liệu LNXH (Bảng 3.1)  với quy trình 
	QT3.1

1. Analyze\  Tables \ Basic Tables

2. Đưa biến trình độ học vấn  vào  khung Down
3. Nhấn chuột vào Statistics  để lựa chọn các hàm thống kê. Cần chú ý  khi bấm chuột để chọn một hàm nào đó ta cần chỉnh sửa theo ý muốn trước khi đưa vào khung cell Statistics. Mục chỉnh sửa trong khung Label. Chẳng hạn count thay bằng người  col%  thì bỏ col chỉ để lại % . Sau khi chỉnh sửa xong ta đưa các các hàm này vào ô cell Statistics (nhớ làm riêng cho từng đặc trưng thống kê). Nháy chuột vào continue  để đưa về hộp thoại ban đầu. Tại đây ta có thể kích chuột vào Total và chọn Total over group variable  và chỉnh sửa để có tổng cả cột.

4. OK
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Hình 3.1 Hộp thoại Basic tables

Kết quả như sau
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    Hình3.2

Giải thích

          Bảng trên (H 3.2)  cột đầu là trình độ học vấn từ mù chữ (0) đến lớp 10. Các cột tiếp theo lần lượt là số người và tỷ lệ % (tần suất) ứng với trình độ học vấn (TĐHV)

3.1.2. Trường hợp 2 biến định tính  

Ta cũng thực hiện như quy trình trên với việc đưa biến thứ 2 vào khung across.  Như ví dụ số liệu về LNXH ta đưa biến Dân tộc vào cho kết quả như sau
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  Hình 3.3

3.1.3 Trường hợp 3 biến định tính

Như ví dụ trên  ta đưa thêm biến làng cư trú vào ô Across  với thực hiện quy trình trên nhưng để làm gọn bảng không đưa vào tỷ lệ %. Trong hộp thoại Layout  chú ý chọn In separrate tables  và Lable groups with lables only.  Sau khi chỉnh sửa ta có kết quả như sau:
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Hình 3.4

Trong trường hợp nếu muốn tách dân tộc và làng cư trú riêng ra ta nên dùng Bảng tổng hợp theo quy trình sau 

	                                                 QT 3.2
1. Analyze\  Tables \ General Tables

2. Đưa biến trình độ học vấn vào khung Rows, biến dân tộc và biến làng cư trú đưa vào  columns.  Cần chú ý rằng mỗi lần đưa các biến vào thì cần nháy chuột vào Inser total (sửa chữa thành tổng ) và Edit Statistics  để đưa các hàm thống kê vào mà ở đây chủ yếu là counts  (thay = số người)

3. OK
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Hình 3.5  Hộp thoại General Tables

          Như ví dụ của ta cho kết quả như sau
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                                                   Hình 3.6
3.1.4  Một biến định tính và một biến định lượng        

            Trong trường hợp này ta lại sử dụng  Basic Tables gần như QT3.1 nhưng chú ý đưa biến định lượng vào ô Summaries (Xem hình 3.1). Các chỉ tiêu thống kê đưa vào có thể là số người , số trung bình, trị số lớn nhất, trị số nhỏ nhất…  Theo ví dụ LNXH biến định tính là trình độ học vấn nhưng biến định lượng là thu nhập của hộ trên tháng. Kết quả như sau:
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Hình 3.7

Nếu  thêm các biến diện tích canh tác cho ta như bảng sau (Xem H3.8)

 Giải thích 

 Hình 3.8 cho ta mức thu nhập và diện tích canh tác hộ nông dân ứng với trình độ học vấn.  Kết quả cho thấy trình độ học vấn cao chưa hẳn đã có thu nhập bình quân cao và diện tích canh tác cũng không được sử dụng một cách tương ứng với trình độ học vấn. Có nghĩa là nhân tố học lực phổ thông ở khu vực nghiên cứu chưa có vai trò thúc đẩy sản xuất một cách rõ ràng
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Hình  3.8

3.1.5 Một biến định lượng và 2 biến định tính

          
Nếu  muốn tìm hiểu thêm khả năng sản xuất của các nhóm dân tộc ta cần đưa thêm biến này vào ô Across trong  Basic Tables và thực hiện quy trình như trên, nhưng để cho gọn ta chỉ lựa chọn chỉ tiêu trung bình để đưa vào so sánh  (xem H 3.9)
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Hình 3.9

3.1.6 Trường hợp 2 biến định lượng theo dạng bảng tương quan

Trong Lâm nghiệp ta thường gặp các bảng tương quan giữa 2 biến  như giữa D1.3 và  Hvn . Để thu được bảng tần số ta vận dụng bảng Basic cho 2 biến định  tính  mà ở đây là  2 biến định lượng được chia thành từng tổ quan sát. Như ví dụ ở bảng 1.1 sau khi thực hiện chia tổ ghép nhóm cho D1.3 và Hvn dùng  QT3.1 ta có kết quả sau:
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                      Hình 3.10  Bảng phân bố số cây theo D1.3 và Hvn
         Trong trường hợp 2 biến định lượng có quan hệ ta có thể sử dụng thủ tục  Crrosstabs  ngoài việc cho kết quả như trên  có thể cho ta một số đặc trưng tương quan như hệ số tương quan Pearson và tỷ tương quan (Eta) để đánh giá mức độ liên hệ giữa 2 biến.  Quy trình như sau 

	QT3.3
1. Analyze\   Descriptive statistics\  Crosstabs  

2. Trong hộp thoại này đưa các biến lập bảng vào. Như ví dụ của ta là D1.3 theo tổ vào column(s) và Hvn theo tổ vào Row(s)  (Theo số liệu ở bảng 1.1 chương 1 sau khi chia tổ ghép nhóm D1.3 và Hvn). Nếu muốn có số liệu phân bố chiều cao theo chiều trục Y từ hộp thoại ở hình 3.11 ta nhấn vào  Format và chọn  Desending.  Nếu muốn có hệ số tương quan và tỷ tương quan ta chọn Statistics,  sau đó click vào Eta và correlation.

3. OK
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Hình 3.11  Hộp thoại Crosstabls
               Như ví dụ bảng11 cho 2 biến D1.3 và Hvn  đã được mã hoá ta có kết quả như sau

[image: image39.wmf]HVN theo to * D1.3 theo to Crosstabulation

Count

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

1

1

0

0

0

2

0

0

4

1

0

1

0

0

0

0

2

0

4

0

1

1

2

2

2

0

0

0

8

1

0

0

4

0

2

2

1

0

10

0

0

1

0

1

2

0

0

0

4

1

0

1

5

1

0

0

0

0

8

0

2

3

1

4

0

0

0

0

10

2

3

1

1

1

0

0

0

0

8

2

1

1

0

0

0

0

0

0

4

7

8

10

13

9

6

4

3

2

62

23.00

21.00

19.00

17.00

15.00

13.00

11.00

9.00

7.00

5.00

HVN

theo to

So cay

8.50

13.50

18.50

23.50

28.50

33.50

38.50

43.50

48.50

D1.3 theo to

So

cay


                       Hình 3.12  Bảng phân bố số cây theo theo D1.3 và Hvn
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Hình 3.13
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Hình 3.14

Giải thích: 

Bảng đầu tiên  (H 3.12) chỉ phân bố tần số 2 chiều với các cột là đường kính và hàng là chiều cao, còn toạ độ là số cây tương ứng. Kết quả hoàn toàn giống như khi dùng thủ tục Basic tables  cho 2 biến định tính nhưng số liệu chiều cao sắp xếp như một bảng tương quan trong điều tra rừng. Bảng thứ 2 (H3.13) chỉ tỷ tương quan Hvn theo D1.3 và tỷ tương quan D1.3 theo Hvn. Bảng tiếp theo (H3.14) cho hệ số tương quan tính theo Pearson và theo Spearman  (Xem chương 6)  cùng với kết quả  kiểm tra sự tồn tại của nó theo các công thức gần đúng. Cột cuối cùng của bảng cho thấy xác suất của t tính theo công thức gần đúng rất nhỏ (<0,05), cho thấy các hệ số tương quan tính theo Pearson và Spearman đều tồn tại. Tuy nhiên do phân bố tần số của cả 2 biến đều không chuẩn nên việc tính theo Pearson là không thích hợp bằng tính theo Spearman.     

3.1.7  Các bảng báo cáo tổng hợp  (Summary Reports)

 
Trong các bảng báo cáo này người ta trình bày giá trị cá biệt của các biến  định lượng theo các chủ thể ( Cases ) và các đặc trưng thống kê cho từng nhóm chủ thể. Chẳng hạn thu nhập của các hộ thuộc  các nhóm dân tộc hoặc các làng đã được điều tra phỏng vấn .

   Quy trình như sau: 

	                                                           QT3.4
1. Analyze\  Reports\  Case Summaries

2. Đưa các biến cần báo cáo vào hộp Variables Như ví dụ của ta đưa biến thu nhập  và các biến diện tích canh tác,  đưa biến Dân tộc vào ô Grouping Variables. Nếu chỉ thống kê cho một hoặc vài nhóm thì dùng thủ tục Select cases  để chọn. Trong ví dụ của ta  chỉ chọn nhóm Kinh có số ký hiệu là1
3. Chọn show only valid cases & show  case numbers  ( bá Limit case to first )

4. Nhấn chuột vào Statistics để lựa chọn các đặc trưng thống kê đưa vào bảng tổng hợp . Như ví dụ của ta chỉ cần đưa các đặc trưng sau : Mean, number of cases  , 

5.   OK
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Hình 3. 15   Hộp thoại Summary cases
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Hình 3.16

Giải thích

Bảng  trên (H3.16 ) cột đầu tiên cho thứ tự các hộ cần thống kê cho đến số 7. Cột tiếp theo của bảng là số liệu các hộ đứng trong danh sách của 114 hộ thuộc 3 nhóm dân tộc. Các cột tiếp theo lần lượt là thu nhập diện tích canh tác nông lâm nghiệp của từng hộ. Cuối những cột này là các chỉ số thống kê cho toàn nhóm mà ở đây là tổng số hộ và trị trung bình.

   Ta cũng có thể lập một bảng chéo cho một vài biến định lượng và định tính theo thủ tục Case Summaries với việc đưa các biến cần báo cáo vào hộp Variables Như ví dụ của ta đưa biến thu nhập và các biến diện tích canh tác và đưa biến Dân tộc, Làng cư trú và giới tính vào ô Grouping Variables. Nếu chỉ thống kê cho một hoặc vài nhóm thì dùng thủ tục Select cases  để chọn. Cần chú ý trong hộp thoại 3. 15 không chọn Display case.  Nhấn chuột vào Statistics để lựa chọn các đặc trưng thống kê đưa vào bảng tổng hợp. Như ví dụ của ta chỉ cần đưa các đặc trưng sau: Mean, number of cases. Để đổi chiều thống kê, ta kích đúp Output và từ cửa sổ  SPSS viewer chọn Pivot \ Pivoting Trays.  Trong hộp thoại này ta có thể thay đổi việc thống kê theo hàng bằng cột do việc di chuyển dấu hiệu Statistics cho kết quả như sau (Xem hộp thoại 3.17)
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Hình 3.17
Kết quả ở Hình 3.18 cho ta số người và trị trung bình của thu nhập và diện tích canh tác ứng với các biến định tính là Dân tộc, làng cư trú và giới tính. 3 biến này là 3 biểu tượng được sắp xếp liền kề nhau đứng trước biểu tượng Statistics về phía trái... Nếu thay đổi vị trí của các biểu tượng này thì lập tức các biến định tính cũng sẽ thay đổi vị trí trên hình 3.18.
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Hình 3.18

3.2. Biểu đồ thống kê  

Sẽ là sai lầm nếu không đề cập đến vấn đề biểu thị các phân bố thực nghiệm bằng các biểu đồ thống kê. Do khuôn khổ tài liệu có hạn và độc giả có thể dễ dàng tự nghiên cứu , nên trong mục này chỉ nêu một số trường hợp cơ bản thường được vận dụng. Những loại biểu đồ đề cập trong tài liệu này là biểu đồ đường (Line) dạng cột (Bar) cho cả trường hợp giản đơn và phức hợp như trường hợp lập nhóm (clustered) cũng như chồng xếp (stacked). Ngoài ra đồ thị 2 biến theo dạng đám mây điểm  Scatter  và Histogram  và một vài dạng biểu đồ mang tính chất thăm dò dạng phân bố cũng được đề cập đến.

3.2.1 Trường hợp đơn giản 

    
Quy trình chung đối với trường hợp giản đơn cho Line và Bar như sau       

	                                                    QT3.5                            

1. Graphs\  Line (hoặc Bar)  \ Simple  
2. Click vào Define trong hộp thoại này đưa biến số nào cần vẽ vào ô Category  axis

3. OK
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                 Hình 3.19   Hộp thoại  Summaries for groups of Cases

Như ví dụ ở bảng  số liệu LNXH  ta có kết quả cho biến Trình độ học vấn 
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Hình 3.20 Biểu đồ hình cột biểu thị phân bố số người theo trình độ học vấn.
Hình đầu tiên chỉ phân bố số người điều tra theo trình độ học vấn  (0= mù chữ, 1= lớp một, 2= lớp 2...) theo kiểu cột  (Bar)  với trục Y biểu thị số người tương ứng.  Hình tiếp theo  theo  kiểu đường (Line) . 
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Hình 3.21  Biểu đồ đa giác biểu thị số người theo trình đô học vấn
3.2.2  Trường hợp phức hợp

Như ví dụ của bảng số liệu trên, nếu muốn biết ở mỗi một trình độ học vấn có mấy người Kinh, mấy người Dao thanh Y, mấy người Dao thanh Phán…hoặc ngược lại, thì ta nên dùng biểu đồ phức hợp theo kiểu phân nhóm (Clustered )hoặc (Stacked) chồng xếp . Quy trình như sau: 

	                                                QT3.6
1 Graphs\  Bar\  Clustered  (hoặc Stacked)  

2 Define. Đưa biến thống kê (như ví dụ của ta là Trình độ học vấn) vào ô Catogory Axis  và biến phân nhóm (như ví dụ của ta là mã dân tộc) vào ô Define clusters by  (hoặc  Define stacks by  nếu muốn dùng phương pháp chồng xếp).

3 OK   


Kết quả như sau:

Biểu đồ thứ nhất là kiểu theo nhóm. Tại đây, mỗi một giá trị chỉ trình độ học vấn có  từ 1 đến 3 dân tộc, bao gồm: Kinh (mã số1), Dao thanh y (mã số 2), Dao thanh phán (mã số 3). Trái lại, biểu đồ tiếp theo tại một giá trị học vấn, số người của các dân tộc trên chia nhau trên một cột, nhiều nhất là 3 và ít nhất là 1. Đáng tiếc do không có màu nên không thấy rõ.
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Hình  3.22 Phân bố số người theo học vấn cho các dân tộc  kiểu nhóm
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Hình 3.23  Phân bố số người theo trình độ học vấn cho các dân tộc kiểu chồng xếp

3.2.3  Biểu đồ chỉ quan hệ giữa biến định lượng và biến phân loại

Trong hình 3.19  nháy chuột vào other summary function và đưa biến định lượng vào khung Variables. Còn biến phân loại đưa vào Category  axis. Chẳng hạn biến định lượng là thu nhập (chỉ tính trung bình) và biến phân loại là số lao động trong hộ.  Kết quả như sau:
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Hình 3.24  Quan hệ giữa thu nhập bình quân và số lao động trong hộ

Nếu muốn vẽ nhiều đường cho nhiều biến định lượng ta thực hiện quy trình sau                                                
	                                                   QT3.7
1. Graphs\  Line \ multiple  và chọn Summaries separate Variables
2. Click vào Define trong hộp thoại này đưa biến số nào cần vẽ vào ô Line Represent , như ví dụ của ta là các biến thu nhập và diện tích canh tác, đưa biến Số người vào Category  axis .  

3. OK


     Kết quả như sau
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                            Hình 3.25 Hộp thoại Line charts
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Hình 3.26  Hộp thoại  Summaries  of Separate Variables
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Hình 3.27  Quan hệ giữa số người trong hộ với thu nhập và diện tích canh tác   

3.2.4.  Biểu đồ tương tác đa chiều  

Có nhiều loại khác nhau nhưng ở đây chỉ giới thiệu một trường hợp điển hình là tương tác dân tộc, giới tính và trình độ học vấn theo dạng hình cột (Bar).

Quy trình như sau 

	                                               QT3.8

   1. Graphs\ Interactive\  Bar

   2. Sau khi chọn trục (2D hoặc 3D) dùng phương pháp kéo thả đưa các biến vào các trục của biểu đồ. Như ví dụ của ta, đưa Trình độ học vấn vào trục đứng, các biến còn lại đưa vào các trục ngang trên mặt phẳng (Xem hình  .3.28) 

3.  OK 
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Hình 3.28  Hộp thoại Create Bar Chart
[image: image56.wmf]Bars show Means


Hình 3.29 Biểu đồ chỉ quan hệ giới tính dân tộc và trình độ học vấn

[image: image57.png]



          Qua biểu đồ cho thấy người Kinh là nữ có trung bình học lực cao nhất (trên lớp 8). Tiếp theo người kinh là nam giới (trên lớp 4). Dao thanh phán có học lực trung bình  cũng trên lớp 4 cho trường hợp nữ giới. Nếu muốn xem các chiều biểu thị của hình 3.29 thì rê chuột vào hình 3D ở trên và hình3.29 sẽ quay theo một góc nhìn nào đó làm ta dễ phân tích trên sơ đồ .                                 

3.2.5  Biểu đồ đám mây điểm   (Scatter )


Loại biểu đồ này dùng biểu thị quan hệ giữa các biến được thực hiện theo  quy trình như sau :  
	                                                             QT3.9
   1.   Graphs\   Scatter   \ Simple  
   2.  Click vào Define. Trong hộp thoại này cần đưa 2 biến quan sát vào  Y –Axis và X - Axis. Như ví dụ tài liệu ở bảng 1.1 ta đưa biến chiều cao vào Y Axis  và đưa biến đường kính vào X – Axis  cho kết quả như  hình 3.30. Nguời ta có thể biểu thị riêng cho từng đối tượng như trong ví dụ ở Hình 3.30  là chất lượng cây với việc dùng màu khác nhau. 

   3.  OK
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          Hình  3.30 Đám mây điểm biểu thị quan hệ giữa D1.3 và Hvn
Nếu muốn nâng cấp các biểu đồ trong output sau khi được kích hoạt ta bấm chuột phải và chọn SPSS chart object -  open,  ta có cửa sổ SPSS chart editor. Nếu muốn vẽ các dạng đường cong từ cửa sổ này ta chọn Chart – options tiếp theo trong Fit line chọn Total -  Fit  options chọn Quadratic regression  (Parabol bậc 2) (hoặc các dạng đường cong khác). Kết quả cho ta như hình sau :
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Hình 3.31  Quan hệ bậc 2 giữa D1.3 và Hvn theo số liệu bảng 1.1
  Hoặc ta có thể vẽ dưới dạng D1.3 chia theo cỡ kính  như hình 3.32
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                                                 Hình 3.32

    
Nếu muốn có biểu đồ dưới dạng 3 chiều  x,y và z cũng theo quy trình trên nhưng chọn loại 3D  thay cho Simple.  Như ví dụ LNXH ta đưa biến trình độ học vấn vào X- axis,  biến tuổi vào Z –axis  và biến thu nhập vào Y –axis cho kết quả như sau
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Hình  3.33  Biểu đồ 3 chiều về quan hệ giữa thu nhập với trình độ học vấn và độ tuổi

3.2.6  Biểu đồ  dạng Histogram
      Đây cũng là biểu đồ tần số (hoặc tần suất). Trong biểu đồ này nguời ta cũng sử dụng dạng hình chữ nhật nhưng chúng đứng liền nhau dùng cho đại lượng liên tục  mà đáy chữ nhật là cự ly tổ do máy tự động chia trên trục X . 

Quy trình như được thực hiện như sau: 

	QT 3.10

1.  Graphs\ Histogram

        Trong hộp thoại này đưa biến định lượng vào Variable Nếu muốn thăm dò dạng chuẩn ta nháy vào Display normal curve. Click vào Tiles để ghi tên của biểu đồ.
2. OK



Như ví dụ bảng 1.1 ta đưa biến D1.3 để vÔ cho kết quả như sau
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        Hình 3.34 Phân bố số cây theo D1.3 dạng Histogram
3.2.7.  Thăm dò dạng phân bố theo phương pháp sơ đồ

Nguyên tắc chung của phương pháp này là máy tự động tính toán và so sánh bằng sơ đồ giữa giá trị phân bố tần suất luỹ tích thực nghiệm và tần suất luỹ tích lý thuyết. Trong SPSS trục ngang biểu thị tần suất luỹ tích thực nghiệm (observed cum prob), trục đứng biểu thị tần suất lý thuyết luỹ tích  (expected cum prob). Nếu chúng  xấp xỉ nhau thì các điểm toạ độ sẽ nằm gần đường thẳng chia gốc toạ độ 2 phần bằng nhau. Căn cứ  vào mức độ phân tán của các điểm toạ độ này mà ta có kết luận chấp nhận hoặc bác bỏ giả thuyết đã chọn. Rõ ràng phương pháp này chỉ mang tính chất thăm dò, mức độ chính xác phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của nhà nghiên cứu. Tuy nhiên phương pháp này cũng thích hợp cho những nghiên cứu không đòi hỏi có độ chính xác cao nhất là thăm dò dạng phân bố chuẩn khi thực hiện các phương pháp thống kê  theo phương pháp tham số như tiêu chuẩn t , F...
Quy trình chung của phương pháp này như sau  

	                                                     QT3.11

1 Graphs\  P-P_ (hoặc Q-Q)
2 Đưa các biến kiểm tra vào  Variables  trong Test distribution Như ví dụ bảng 1.1 ta đưa D1.3. Tiếp theo chọn phân bố lý thuyết cần mô phỏng như phân bố chuẩn (Normal)  Weibull.… Trong Distribution parameters chọn Estimation from  data trong proportion  Estimation formula  chọn  Blom's

3 OK
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Hình  3.35  Hộp thoại  P-P Plots
Ví dụ 1   Thăm dò dạng phân bố chuẩn theo số liệu D1.3 ở bảng 1.1
[image: image64.wmf]Normal P-P Plot of Duong kinh
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Hình 3.36  Sơ đồ kiểm tra luật phân bố chuẩn về D1.3  theo số liệu bảng 1.1

Kết quả cho thấy các điểm toạ độ nằm tuy không hoàn toàn thẳng hàng nhưng cũng không quá tồi để đi đến bác giả thuyết H0 về phân bố chuẩn của D1.3  theo số liệu ở bảng 1.1. Nếu so với sơ đồ ở hình 3.34 gần có dạng đối xứng thì ở phương pháp sơ đồ này việc chấp nhận giả thuyết với sự phân bố các điểm toạ độ như vậy là khá yên tâm. Theo ví dụ ở trên trị số trung bình (location) 23.694355 và sai tiêu chuẩn (scale) 10.689937 của phân bố chuẩn.  Nếu muốn có dạng đối xứng hơn ta nên chuyển D1.3 thành logD1.3
Ví dụ 2   Thử thăm dò theo hàm Weibull cho số liệu D1.3 ở bảng 1.1

Phân bố Weibull thường dược dùng để mô phỏng phân bố N/D1.3 và N/H ở rừng trồng.  Phân bố Weibull có dạng hàm mật độ như sau

                              p(x) =  ((x(exp(-(x() 



(3.3)

( là tham số đặc trưng về hình dạng  (shape)  (= 3  phân bố có dạng đối xứng (gần dạng chuẩn) ( < 3  phân bố có dạng lệch trái ( >3 phân bố có dạng lệch phải. Còn tham số (  thường được ước lượng theo phương pháp tối đa hợp lý. Riêng trong  SPSS thì  tham số thứ 2 này được viết theo 1 dạng khác là (  (scale) có quan hệ với (  và  ( như sau:

                             (  =  1/  (( 





(3.4)

Bây giờ ta thực hiện theo quy trình trên cho phân bố Weibull với số liệu ở bảng 1.1  sau khi trừ cho trị số D1.3 = 5,8cm < D1.3min (vì phân bố Weibull lấy các giá trị  x > 0) cho kết quả như sau:

Với biến D1.3 phân bố Weibull có các tham số: scale=21,071238 shape=1,273617. Kết quả cho thấy phân bố Weibull  chưa thật thoả mãn vì các điểm toạ độ nằm hơi xa đường chéo góc,  nhưng nếu không yêu cầu độ chính xác cao ta vẫn có thể chấp nhận trong tổng thể có tồn tại phân bố Weibull. 

[image: image65.wmf]Weibull P-P Plot of Duong kinh
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Hình 3.37  Sơ đồ kiểm tra D1.3 ở bảng 1.1 theo phân bố Weibull
Ngoài loại sơ đồ trên trong phần kết xuất còn có một dạng sơ đồ khác mà ở đó người ta cho biết số các giá trị âm và giá trị dương khi so sánh giữa tần suất luỹ tích thực nghiệm Fn(x) và F0x). Nếu số giá trị âm và dương xấp xỉ nhau và nằm gần trục song song với Ox có y = 0, chứng tỏ phân bố thực nghiệm có nhiều khả năng phù hợp phân bố lý thuyết.  Như ví dụ mô phỏng D1.3 theo dạng phân bố chuẩn và phân bố Weibull thì cho thấy ở Hình 3.38b phân bố Weibull có số điểm nằm dưới và trên đường Y=0 là xấp xỉ nhau (20/21), trong khi đó thì ở phân bố chuẩn ở hình 3.38a số điểm chênh lệch nhau nhiều hơn (26/15)  chứng tỏ phân bố Weibull mô phỏng tốt hơn phân bố chuẩn.

[image: image66.wmf]Detrended Normal P-P Plot of Duong kinh
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(a)

[image: image67.wmf]Detrended Weibull P-P Plot of Duong kinh
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                                                             (b)

Hình 3.38 Sơ đồ so sánh số giá trị âm và giá trị dương về chênh lệch giữa  Fn(x) và F0(x)

. 

Bảng  3.1  Số Liệu điều tra LNHX tại Hoành Bồ (Nguồn  Nguyễn Tiến Hải)

	  Tên chủ hộ
	Làng
	Dân tộc
	G tính
	Tuổi
	H lực
	Số người 
	DTnn
	DT ln
	Thu nhập

	Ly T Tai        
	1
	2
	0
	60
	0
	1
	1.1
	0
	60000

	Tran V Tich     
	1
	2
	0
	63
	1
	5
	6.5
	0
	50000

	Ly X Dung       
	1
	2
	0
	52
	3
	10
	9
	720
	60000

	Ban V Hai       
	1
	2
	0
	52
	3
	5
	8.5
	0
	100000

	Tran T Chau     
	1
	2
	1
	50
	0
	4
	10
	0
	100000

	Ha V Chuc       
	1
	2
	0
	50
	4
	5
	8
	0
	70000

	Trieu T Kh      
	1
	2
	1
	48
	2
	5
	6
	10000
	80000

	Nguyen V Hai    
	1
	1
	0
	40
	10
	4
	5.2
	3000
	80000

	Hoang T Quyen   
	1
	2
	0
	36
	7
	4
	5.2
	0
	100000

	Hoang V Toan    
	1
	2
	1
	30
	2
	4
	2
	0
	60000

	Tran V Khang    
	1
	2
	0
	48
	3
	8
	10
	10000
	40000

	Ly V Quang I    
	1
	2
	0
	64
	7
	4
	6
	0
	120000

	Chuong T Son    
	1
	2
	1
	54
	5
	5
	3.5
	0
	50000

	Ha V Dung       
	1
	2
	0
	36
	4
	5
	7
	0
	80000

	Ha Kim          
	1
	2
	0
	43
	6
	5
	6
	10000
	60000

	Hoang T Lan     
	1
	2
	1
	50
	7
	6
	7
	0
	50000

	Chuong V Phu    
	1
	2
	0
	60
	4
	3
	7
	0
	100000

	Chuong V Tha    
	1
	2
	0
	27
	5
	3
	3
	0
	50000

	Chuong T Nha    
	1
	2
	1
	41
	0
	5
	5
	0
	40000

	Ly V Binh       
	1
	2
	0
	26
	5
	5
	5
	0
	80000

	Ly V Quang I    
	1
	2
	0
	62
	2
	3
	3
	0
	50000

	Ly T Sen        
	1
	2
	1
	30
	0
	4
	1.5
	0
	100000

	Ly V Thu        
	1
	2
	0
	33
	6
	6
	5
	0
	70000

	Ly V Duong      
	1
	2
	0
	27
	6
	3
	2
	0
	80000

	Dang V Dong     
	1
	2
	0
	38
	3
	5
	7
	0
	60000

	Tran T Son      
	1
	2
	1
	40
	4
	6
	9
	0
	80000

	Cu T Chi        
	1
	1
	1
	49
	7
	5
	7
	10000
	60000

	Ly V Dung       
	1
	2
	0
	29
	3
	4
	5
	0
	60000

	Lg T Chien      
	1
	1
	1
	46
	6
	6
	5
	0
	60000

	Tran V Yeu      
	1
	2
	0
	35
	7
	3
	2.5
	0
	50000

	T V Chan        
	1
	2
	0
	37
	6
	3
	5
	0
	40000

	Ly T Ca         
	2
	2
	1
	52
	0
	8
	7
	0
	60000

	Ha V Luong      
	2
	2
	0
	40
	3
	5
	6
	0
	40000

	Dang V Dieu     
	2
	2
	0
	33
	2
	5
	5
	0
	100000

	Ly T Quyet      
	2
	2
	1
	58
	0
	5
	7
	0
	40000

	Ly V Thuat      
	2
	2
	0
	45
	1
	7
	6
	0
	60000

	Chg T Quy       
	2
	2
	1
	43
	3
	6
	10
	0
	40000

	Chg T Diem      
	2
	2
	1
	28
	0
	4
	3
	0
	60000

	B V Nhan        
	2
	2
	0
	31
	7
	7
	9
	0
	70000

	D V Ngoc        
	2
	2
	0
	35
	7
	5
	5
	0
	80000

	Chg V Ut        
	2
	2
	0
	44
	2
	7
	8
	0
	50000

	Chg V Tuan      
	2
	2
	0
	41
	6
	6
	6
	0
	60000

	Chg V Ba        
	2
	2
	0
	51
	2
	5
	9
	0
	60000

	Chg V Hai       
	2
	2
	0
	58
	3
	4
	3
	0
	120000

	Ch V Hieu       
	2
	2
	0
	26
	2
	4
	5
	0
	120000

	Ch V Doan       
	2
	2
	0
	29
	5
	4
	1.5
	0
	80000

	H V Tho         
	2
	2
	0
	64
	3
	6
	10
	0
	120000

	Dg T Luyen      
	2
	2
	1
	25
	0
	3
	2
	400
	70000

	Chg V Duong     
	2
	2
	0
	28
	6
	4
	4
	0
	40000

	Chg C Luc       
	2
	2
	0
	34
	10
	5
	7.5
	0
	120000

	Do T Lien       
	2
	1
	1
	33
	7
	4
	4
	0
	70000

	Trieu Quynh     
	2
	2
	0
	32
	2
	5
	4
	0
	40000

	Dg T Duong      
	2
	2
	0
	30
	2
	5
	5
	0
	90000

	Chg V Nhu       
	2
	2
	0
	30
	6
	4
	3
	1100
	60000

	Tri V Nam       
	2
	2
	0
	43
	4
	7
	10
	0
	120000

	Ngo T Van       
	2
	1
	1
	60
	0
	4
	5
	400
	120000

	Dg V Han        
	2
	2
	0
	32
	4
	5
	6
	0
	40000

	Chg V Ba        
	2
	2
	0
	36
	1
	5
	7
	0
	80000

	Dg V Sinh       
	2
	2
	0
	49
	3
	5
	5
	0
	80000

	Dg V Chung      
	2
	2
	0
	42
	4
	7
	10
	5000
	70000

	Dg V Quy        
	2
	2
	0
	61
	2
	5
	7
	0
	40000

	Ban T Tam       
	3
	2
	1
	35
	4
	4
	3
	300
	80000

	Ly V Thanh      
	3
	2
	0
	36
	2
	6
	5
	0
	50000

	Chg V Hong      
	3
	2
	1
	39
	0
	7
	4
	0
	40000

	Ng T Hue        
	3
	1
	1
	36
	7
	5
	4.5
	0
	100000

	Dg T Bich       
	3
	2
	1
	40
	4
	7
	6
	0
	80000

	Tr T Tam        
	3
	2
	1
	60
	2
	4
	5
	0
	60000

	Dg V Quang      
	3
	2
	0
	35
	4
	5
	4
	10000
	60000

	Dg V Han        
	3
	2
	0
	66
	7
	3
	3
	0
	100000

	Ban V Vinh      
	3
	2
	0
	69
	1
	3
	3
	0
	60000

	Dg V Manh       
	3
	2
	0
	24
	0
	6
	6
	0
	80000

	Dg V Hoa        
	3
	2
	0
	56
	0
	10
	4
	0
	70000

	Dg V Thuong     
	3
	2
	0
	32
	0
	5
	5
	0
	70000

	Ly V Dam        
	3
	2
	0
	27
	0
	5
	5
	0
	50000

	Ly V Toan       
	3
	2
	0
	25
	4
	9
	5
	10000
	70000

	Chg T Ly        
	3
	2
	1
	48
	0
	7
	5
	0
	60000

	Tran T Tuan     
	3
	2
	1
	47
	0
	10
	4
	0
	40000

	Dg V Tu         
	3
	2
	0
	55
	4
	8
	7.2
	0
	100000

	Dao V Tan       
	3
	2
	0
	59
	1
	3
	7
	360
	80000

	Tran T Huong    
	3
	2
	1
	38
	4
	7
	5
	3600
	80000

	Ly T Tranh      
	3
	2
	1
	29
	2
	4
	3
	5000
	60000

	Dg T Chuyen     
	3
	2
	1
	40
	7
	6
	0
	30000
	70000

	Ph N Gia        
	3
	1
	0
	61
	7
	6
	0
	31000
	120000

	Tr V Bich       
	3
	2
	1
	58
	0
	6
	3
	300
	40000

	Linh D Quy      
	4
	3
	0
	25
	0
	4
	7
	30000
	100000

	Linh D Lien     
	4
	3
	0
	36
	2
	5
	3
	0
	80000

	Linh D Tai      
	4
	3
	0
	38
	7
	5
	5
	20000
	140000

	Linh D Thanh    
	4
	3
	0
	43
	4
	4
	4
	17000
	60000

	Linh D Xuan     
	4
	3
	0
	37
	10
	4
	5
	26000
	120000

	Ban T Huong     
	4
	3
	1
	26
	3
	3
	4.5
	0
	120000

	Ban S Vuong     
	4
	3
	0
	48
	2
	5
	10
	40000
	80000

	Linh T Hoa      
	4
	3
	1
	31
	4
	4
	3
	0
	80000

	Ban S Tuong     
	4
	3
	0
	29
	7
	4
	2
	0
	80000

	Ban S Huong     
	4
	3
	0
	36
	7
	4
	2
	20000
	70000

	Linh Q Duc      
	4
	3
	0
	58
	2
	5
	5
	26000
	100000

	Ban T Sinh      
	4
	3
	1
	28
	0
	5
	5
	0
	60000

	Tr T Phuong     
	4
	3
	1
	39
	0
	7
	6
	30000
	100000

	Ban T Thuan     
	4
	3
	0
	23
	5
	3
	2
	0
	80000

	Tr T Sau        
	4
	3
	1
	54
	2
	5
	7
	30000
	80000

	Dg D Tho        
	4
	3
	0
	27
	3
	5
	3
	0
	80000

	Tr T Tu         
	4
	3
	1
	31
	2
	4
	3
	0
	80000

	Tr T Hoang      
	4
	3
	1
	31
	0
	5
	4
	0
	60000

	Ban S Phuc      
	4
	3
	0
	27
	3
	5
	3
	0
	80000

	Dg D Tai        
	4
	3
	0
	25
	3
	4
	4
	10000
	60000

	Dg D Thanh      
	4
	3
	1
	31
	4
	6
	6
	55000
	100000

	Ban T Thoa      
	4
	3
	1
	26
	6
	6
	5
	20000
	80000

	L Q Phuc        
	4
	3
	0
	49
	3
	8
	9
	30000
	60000

	Ban T Hoa       
	4
	3
	1
	47
	2
	5
	5
	0
	80000

	Ban S Xuan      
	4
	3
	0
	32
	7
	5
	5
	30000
	60000

	Vi T Lien       
	4
	3
	1
	24
	4
	3
	3
	0
	120000

	Li Q Lam        
	4
	3
	0
	53
	2
	3
	4
	45000
	120000

	Ban T Lam       
	4
	3
	1
	29
	0
	4
	1.5
	0
	70000

	Li D Thinh      
	4
	3
	0
	34
	4
	4
	2
	0
	120000

	Li Du Long      
	4
	3
	0
	28
	5
	3
	3
	0
	70000


Chương 4

so sánh các kết quả thí nghiệm và quan sát

4.1. ý nghĩa

Trong nghiên cứu thí nghiệm ta thường phải so sánh kết quả giữa các công thức, các phương án để tìm ra những công thức, những phương án thí nghiệm nghiên cứu tốt nhất dựa vào các số liệu quan sát thực nghiệm ở mẫu.

Ví dụ: Trong nông lâm nghiệp, người ta thường so sánh tỷ lệ nảy mầm của 2 lô hạt giống được xử lý bằng 2 cách khác nhau, so sánh tốc độ sinh trưởng của một loại cây trên những điều kiện khác nhau, so sánh sản lượng thu hoạch hoa màu trên những khu thí nghiệm khác nhau về lượng phân bón, so sánh sự tăng trưởng của gia súc trong những điều kiện cho ăn với những chế độ khác nhau…


Trong chương này sẽ trình bày một số phương pháp so sánh các mẫu độc lập,

các mẫu liên hệ bằng nhiều tiêu chuẩn khác nhau.

4.2. Trường hợp các mẫu độc lập 

4.2.1. Khái niệm các mẫu độc lập

Người ta gọi mẫu độc lập hay thí nghiệm độc lập nếu một quá trình thí nghiệm nào đó được tiến hành một cách độc lập với những thí nghiệm khác theo nghĩa rộng. Trong ngành Lâm nghiệp những thí nghiệm độc lập là những thí nghiệm thường bố trí xa nhau để có thể loại bỏ những tác động giống nhau về điều kiện đất đai, khí hậu…. Với quan niệm như vậy tính độc lập được nói ở đây cũng chỉ mang tính chất tương đối.

4.2.2. Trường hợp hai mẫu độc lập

4.2.2.1. Kiểm tra giả thuyết H0: (1 = (2, H1: (1 (  (2 bằng tiêu chuẩn t của Student

Tiêu chuẩn này thường được dùng khi biết trước luật phân bố của hai tổng thể mà đại biểu là hai mẫu có phân bố chuẩn với hai phương sai bằng nhau. Trong trường hợp này cần kiểm tra sự bằng nhau của hai trung bình tổng thể mà ta giả thuyết ở trên qua việc kiểm tra sai khác của hai trung bình mẫu với công thức
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Trong đó :


[image: image69.wmf]1

X

 và (X2 là trung bình của hai mẫu quan sát 1 và 2.

S12 và S22 là phương sai của hai mẫu quan sát 1 và 2.

n1 và n2 là dung lượng của hai mẫu quan sát 1 và 2.

Giá trị t được xác định theo phân bố t  với k =n1 + n2 - 2 bậc tự do. Người ta đã chứng minh rằng nếu (x1 và (x2 khác nhau một cách ngẫu nhiên thì trong 100 lần rút mẫu chỉ có không quá 5 lần trị tuyệt đối của t lớn hơn t tra bảng ứng với xác suất nhỏ 
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. Nếu qua một lần rút mẫu mà trị tuyệt đối của t lớn hơn t tra bảng thì ta bác giả thuyết đã cho ,(x1 và (x2 khác nhau một cách có ý nghĩa. Cũng tức là trung bình của 2 tổng thể là khác nhau và kết quả 2 thí nghiệm nào đó là khác nhau. Đó là trường hợp kiểm tra 2 chiều (two tails). Trong trường hợp kiểm tra một chiều (one tail) với giả thuyết  H1: 
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2 được công nhận  nếu t  tính theo (4.1) lớn hơn t tra bảng ứng với bậc tự do và xác suất 
[image: image73.wmf]a

 nói trên. Trong trường hợp này ta nói thí nghiệm 1 là trội hơn thí nghiệm 2. Trái lại trường hợp kiểm tra hai chiều ta nói 2 mẫu có trung bình khác nhau .

Cần chú ý rằng việc kiểm  tra giả thuyết  H0  theo (4.1) đòi hỏi các phương sai  của 2 tổng thể phải bằng nhau. Điều kiện này được kiểm tra theo công thức:

                                        F =
[image: image74.wmf]2
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(4.2) 

 
Với  S21 > S22 . Nếu  F tính theo (4.2) nhỏ hơn  F05  tra bảng phân bố F với  bậc tự do K1 = n1-1; K2 =  n2-1 thì giả thiết phương sai của 2 tổng thể bằng nhau được chấp nhận. 


Trong SPSS việc kiểm tra không dựa vào tiêu chuẩn F mà dựa vào tiêu chuẩn Levene rất thích hợp cho cả trường hợp 2 tổng thể không có phân bố chuẩn.

Sau khi hoàn thành bước kiểm tra trên với việc công nhận sự bằng nhau của 2 phương sai tổng thể ta tiến hành kiểm tra giả thuyết H0: (1 =  (2  theo tiêu chuẩn t. 

Ví dụ 4.1: Số liệu đường kính và chiều cao của 107 cây rừng trên 6 khu vực địa hình được cho ở bảng sau:

Bảng 4.1:  Chiều cao và đường kính của 107 cây rừng trên các địa hình khác nhau

	STT
	Hvn 
(m )
	D1.3
 (c m )
	Loài cây
	Địa  hình
	STT
	Hvn
 (m )
	D1.3

 ( cm )
	Loài cây
	Địa hinh

	1
	10.1
	10.2
	1
	1
	54
	16.9
	18.7
	5
	4

	2
	10.5
	10.4
	3
	1
	55
	16.2
	18.9
	3
	4

	3
	10.7
	10.5
	2
	1
	56
	16.4
	19
	2
	4

	4
	11.8
	10.6
	5
	1
	57
	16.3
	19.2
	5
	4

	5
	12.5
	10.4
	4
	1
	58
	16.5
	18.9
	2
	4

	6
	12.5
	12.5
	5
	1
	59
	16.4
	19.4
	4
	4

	7
	13.2
	12.4
	2
	1
	60
	16.5
	18.9
	1
	4

	8
	14.5
	12.3
	1
	1
	61
	16.7
	20
	2
	4

	9
	13.9
	13.5
	3
	1
	62
	16.8
	20.4
	1
	4

	10
	13.4
	13.4
	2
	1
	63
	16.5
	21.1
	5
	5

	11
	13.8
	12.8
	5
	2
	64
	17.5
	20.8
	2
	5

	12
	13.6
	13.5
	4
	2
	65
	16.8
	20.6
	1
	5

	13
	12.6
	13.4
	2
	2
	66
	16.5
	21.4
	3
	5

	14
	14.5
	13.4
	5
	2
	67
	18.9
	21.3
	2
	5

	15
	15.2
	15.4
	4
	2
	68
	18.7
	21.6
	5
	5

	16
	13
	15.4
	3
	2
	69
	19.8
	21.5
	2
	5

	17
	15.4
	15.4
	5
	2
	70
	18.6
	21.4
	2
	5

	18
	15.8
	14.5
	2
	2
	71
	19.8
	21.6
	1
	5

	19
	14.7
	14.6
	1
	2
	72
	18.7
	21.5
	2
	5

	20
	14.8
	14.5
	5
	3
	73
	19.8
	21.8
	2
	5

	21
	15.7
	15.7
	4
	3
	74
	18.9
	22.1
	1
	5

	22
	13.8
	14.5
	3
	3
	75
	18.5
	22.1
	2
	5

	23
	17.5
	16.8
	2
	3
	76
	18.7
	22.3
	4
	5

	24
	15.6
	15.4
	2
	3
	77
	18.9
	22.5
	5
	5

	25
	15
	14.5
	5
	3
	78
	18.2
	22.6
	2
	5

	26
	15.4
	15.4
	4
	3
	79
	18.1
	22.8
	1
	5

	27
	17.5
	17.8
	1
	3
	80
	18.4
	22.9
	3
	5

	28
	17.5
	17.6
	5
	3
	81
	21.5
	23.5
	2
	5

	29
	16.5
	15.8
	2
	3
	82
	20.8
	23.4
	2
	5

	30
	16.8
	16.8
	1
	3
	83
	21.5
	23.6
	2
	5

	31
	18.5
	18.7
	4
	3
	84
	21.5
	23.8
	1
	5

	32
	16.4
	17.8
	3
	3
	85
	20.6
	23.9
	5
	5

	33
	16.7
	18.4
	2
	3
	86
	20.4
	23.7
	1
	5

	34
	17.8
	17.9
	5
	3
	87
	20.7
	25.4
	2
	5

	35
	17.6
	17.8
	2
	3
	88
	21.4
	24.5
	1
	5

	36
	18.6
	18.9
	2
	3
	89
	23.5
	24.6
	4
	5

	37
	17.5
	18.7
	1
	4
	90
	23.5
	25
	2
	5

	38
	17.6
	19.8
	4
	4
	91
	21.5
	25
	1
	5

	39
	16.8
	17.6
	2
	4
	92
	21.5
	25.1
	2
	5

	40
	16.9
	15.8
	2
	4
	93
	23.5
	25.8
	1
	6

	41
	17.5
	19.5
	5
	4
	94
	23.6
	26
	5
	6

	42
	18.4
	18.4
	1
	4
	95
	23.8
	26.2
	2
	6

	43
	17.8
	18.2
	3
	4
	96
	23.5
	26.3
	1
	6

	44
	18.4
	17.9
	5
	4
	97
	21.5
	26.8
	2
	6

	45
	16.7
	18.3
	2
	4
	98
	20.8
	26.8
	4
	6

	46
	16.8
	18.4
	1
	4
	99
	20.6
	26.9
	2
	6

	47
	17.8
	18.7
	4
	4
	100
	21.5
	26.5
	1
	6

	48
	16.9
	18.7
	5
	4
	101
	14.8
	26.8
	3
	6

	49
	16.8
	18.4
	2
	4
	102
	15.8
	27.1
	2
	6

	50
	17.8
	19.1
	3
	4
	103
	15.6
	27.2
	1
	6

	51
	16.8
	18.4
	1
	4
	104
	15.7
	27.3
	5
	6

	52
	16.8
	19.8
	4
	4
	105
	14.7
	27.5
	4
	6

	53
	17.5
	18.5
	2
	4
	106
	15.6
	27.9
	2
	6

	
	
	
	
	
	107
	15.7
	28
	1
	6


Hãy sử dụng phần mềm SPSS để so sánh sinh trưởng chiều cao ở địa hình 2 và địa hình 5


ở đây ta có 2 biến cần lựa chọn đưa vào là biến địa hình (Grouping variable) ở cột 5 của bảng (4.1) và biến so sánh là chiều cao 

Qui trình phân tính theo SPSS như sau: 

	                                                      QT4.1

1. Analyze\   Compare  means\   Independent  samples  T  Test   

2. Trong hộp thoại Independent  samples  T- Test đưa Hvn vào  Test variables và  Dhinh vào Grouping variable 
3. Trong hộp thoại Define groups:  Group1: ghi 2 (địa hình 2),  Group 2: ghi 5 (địa hình 5)

4. OK
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                         Hình 4.1: Hộp thoại Independent  samples  T  Test
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                                       Hình 4.2:  Hộp thoại Define groups
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Hình 4.4

Giải thích 

Bảng thứ nhất (H 4.3) thống kê các đặc trưng mẫu cho địa hình 2 và 5 lần lượt: dung lượng quan sát, số trung bình, sai tiêu chuẩn mẫu, sai số của số trung bình. Bảng tiếp theo (H 4.4) trình bày kết quả kiểm tra sự sai khác của 2 mẫu hàng trên với giả thiết phương sai bằng nhau, hàng dưới với giả thiết phương sai không bằng nhau. Như ví dụ của ta phương sai được kiểm tra theo tiêu chuẩn Levene là có thể chấp nhận được vì xác suất ở cột 4 lớn hơn 0,05. Những cột tiếp theo của hàng này là trị số t tính theo bậc tự do và xác suất của t. Xác suất này nhỏ hơn 0.05 nên 2 mẫu là khác nhau rõ rệt. Cột tiếp theo là mức chênh lệch giữa 2 số trung bình mẫu. Riêng trường hợp kiểm tra sai khác của hai trung bình tổng thể khi phương sai giả thuyết bằng nhau thì người ta còn cho thêm sai số của mức chênh lệch giữa 2 trung bình mẫu mà phương sai của nó là: 
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(4.3)

 với Z = (x1 -(x2
Trong trường hợp có sự khác nhau rõ người ta có thể tính thêm khoảng ước lượng mức độ chênh lệch giữa 2 trung bình tổng thể theo công thức  

P(((X1 -  (X2 ) - t(/2  S z  <  (1 -  (2  <  ((X1 -  (X2) - t(/2  S z  )   =1-(

Với Sz  là sai tiêu chuẩn của sai khác giữa 2 trung bình mẫu, là mẫu số của công thức ( 4.1). Trong ví dụ của ta kết quả được cho ở 2 cột cuối cùng của bảng trên. Cần nói thêm rằng vấn đề kiểm tra sai khác 2 trung bình khi phương sai của chúng khác nhau gọi là vấn đề Berens – Fisher. Nó dựa vào một phân bố t của đại lượng:
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(4.4)                           
                   

mà bậc tự do của nó là một hàm phụ thuộc vào các dung lượng và phương sai mẫu  được cho bởi công thức sau đây:
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(4.5)


Bậc tự do để tra bảng phân bố t là một số tròn không vượt quá trị số K tính theo (4.5). Kết quả kiểm tra theo công thức (4.4) được cho ở hàng thứ 2 của bảng trên. Nhưng trong ví dụ của ta 2 phương sai bằng nhau nên chỉ dùng kết quả của hàng thứ nhất. Như số liệu của ta ở trên nếu chọn địa hình 2 và 4 để so sánh thì kết quả là phương sai không bằng nhau (vì xác suất cho ở cột 4 hàng 1 ở bảng tính tiếp theo (H 4.5) ở dưới nhỏ hơn 0,05) nên việc so sánh 2 mẫu phải dựa vào kết quả tính theo t ở công thức (4.4). Kết quả này được cho ở hàng thứ 2 của bảng với việc bác bỏ giả thuyết H0 (vì xác suất của t nhỏ hơn 0.05 được cho ở cột 6 hàng 2)
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Hình 4.5

4. 2.2.2. So sánh  hai mẫu  độc lập  bằng  tiêu chuẩn U của Mann-Whi tney
Đây là một tiêu chuẩn phi tham số còn gọi là tiêu chuẩn Wilcoxon. Với tiêu chuẩn này việc kiểm tra sự thuần nhất của hai mẫu dựa vào phương pháp xếp hạng các trị số quan sát của hai mẫu mà không đòi hỏi tính trị số trung bình và phương sai của hai mẫu như khi ứng dụng tiêu chuẩn t. Vì vậy mà người ta cũng không cần biết gì về luật phân bố của hai tổng thể với những tham số của nó nên gọi là phương pháp phi tham số . Khi so sánh hai mẫu độc lập bằng phương pháp này cũng hàm ý là ta đã so sánh và kiểm tra cùng một lúc dạng phân bố và tham số của nó. Cho nên giả thuyết trong trường hợp này thường đặt:



Ho :    F(x) = F(y) và   H1 :   F(x) 
[image: image85.wmf]¹

  F(y)


Đây là một phương pháp rất thuận tiện và thích hợp với những chuyên gia không chuyên về thống kê toán học mặc dù độ hiệu nghiệm của phương pháp có hạn chế một ít so với phương pháp tham số. Theo E.Weber trong trường hợp so sánh hai mẫu nó bằng 95% độ hiệu nghiệm của tiêu chuẩn t. Điều khó khăn nhất của phương pháp này là việc xếp hạng khi mẫu quá lớn mà không có những phương tiện tính toán. Tuy nhiên trong điều kiện có máy tính cá nhân với các phần mềm chuyên dụng có thể thực hiện rất nhanh chóng. Ngoài ra người ta có thể dùng phương pháp chia tổ ghép nhóm và xây dựng một thuật toán xếp hạng cho nó cũng rất dễ thực hiện.


Khi so sánh hai hay nhiều mẫu quan sát với nhau trong trường hợp các mẫu độc lập, nguyên tắc chung là sắp xếp các giá trị quan sát từ nhỏ đến lớn cho tất cả các mẫu và tính tổng hạng riêng cho từng mẫu. Việc kiểm tra thuần nhất của các mẫu được thực hiện thông qua một số tiêu chuẩn thống kê. Chẳng hạn nếu so sánh hai mẫu thì người ta dựa vào tiêu chuẩn U của Mann - Whitney, nếu so sánh nhiều mẫu độc lập thì dựa vào tiêu chuẩn của Kruskal - Wallis (sẽ trình bày sau). Để tính được theo tiêu chuẩn U của Mann - Whitney trước tiên cần tính các yếu tố 
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Trong đó Rx và Ry là tổng hạng từng mẫu. Người ta chứng minh được rằng phân bố U (Ux hoặc Uy) tiến nhanh đến phân bố chuẩn với:
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Khi n1 và n2 đủ lớn (n1 ( 10, n2 ( 10). Như vậy việc kiểm tra giả thuyết H0 có thể thực hiện bằng công thức sau:
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Nếu 
[image: image91.wmf]U

>1.96 giả thuyết H0 bị bác bỏ. Hai mẫu quan sát được rút từ hai tổng thể khác nhau. Trường hợp ngược lại ta chấp nhận giả thuyết. Ta thử so sánh chiều cao của cây ở địa hình 3 và địa hình 4  theo số liệu ở bảng (4.1) theo SPSS. Việc tổ chức các biến trong trường hợp này cũng giống như khi dùng tiêu chuẩn t

	                                                             QT4.2

1. Analyze\  Nonparametric tests\  2 Independent samples
2. Trong hộp thoại  2 Independent samples đưa  Hvn vào Test variable và  Dhinh  vào  Grouping variable  

3. Nháy chuột trái vào  Define groups  và ghi: Group 1:  3 (địa hình 3),  Group 2: 4 (địa hình 4) 

4. Chọn Mann -Whitney   

5. OK
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Hình 4.6:  Hộp thoại two Independent samples Tests
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                                       Hình 4.7:  Hộp thoại Define groups
           Kết quả cho hai bảng sau:
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Hình 4.9
Giải thích

Bảng thứ nhất (H4.8) chủ yếu là tính tổng hạng và hạng trung bình cho từng mẫu (địa hình)  Rx=  329,50,  Ry=  616,50. Bảng thứ 2  (H4.9)  chủ yếu là kiểm tra H0 theo công thức (4.11) kết quả cho ở hàng 3 và 4, vì trị số Z <1,96  ( hoặc xác suất của Z lớn  hơn 0,05) nên giả thuyết H0 được chấp nhận. Có nghĩa là sinh trưởng chiều cao ở 2 địa hình là không khác nhau rõ rệt. Trong bảng hàng thứ  2 còn ghi trị số U của Mann - Whitney được tính theo một trong 2 công thức (4.6 ) và ( 4.7 ) ứng với số hạng lớn; còn hàng thứ 3 cho số hạng nhỏ hơn của Wilcoxon. Nhưng cả 2 tổng hạng này khi kiểm tra H0 theo công thức (4.10) đều cho kết quả như nhau về giá trị tuyệt đối của  Z.

4.2.3. So sánh nhiều mẫu độc lập bằng tiêu  chuẩn Kruskal - Wallis     

Đây là trường hợp gặp nhiều trong nghiên cứu khoa học. Người ta cần so sánh nhiều kết quả nghiên cứu từ các thí nghiệm độc lập. Chẳng hạn ta thử so sánh hàm lượng Các bon có trong các lô đất lấy mẫu từ những khu vực khác nhau có khác nhau hay không. Phương pháp này cũng giúp cho các nhà khoa học dùng để so sánh để quyết định xem có cần gộp các dữ liệu thu thập ở những khu vực lấy mẫu khác nhau hay không thông qua việc kiểm tra thuần nhất bằng những tiêu chuẩn thống kê khác nhau như tiêu chuẩn F trong phân tích phương sai một nhân tố hoặc tiêu chuẩn của Kruskal - Wallis. ở  đây chỉ trình bày tiêu chuẩn Kruskal Wallis còn tiêu chuẩn F trong phân tích phương sai sẽ được trình bày trong chương 5.


Điều kiện áp dụng tiêu chuẩn của Kruskal - Wallis là số mẫu ( 3, các đại lượng quan sát ở các mẫu là những đại lượng liên tục. Tiêu chuẩn này chủ yếu là dựa vào phương pháp xếp hạng các số liệu quan sát ở các mẫu. Việc xếp hạng này đã  được trình bày ở trường hợp 2 mẫu nhưng áp dụng cho trường hợp nhiều mẫu để ta có tổng hạng ở các mẫu R1, R2, R3,.....Rl.


Cuối cùng ta dùng các tổng hạng trên để tính:
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Trong đó  n  = (ni. Nếu các mẫu là thuần nhất thì  H có phân bố (2 với bậc tự do K= l -1, l là số mẫu quan sát.
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 thì các mẫu không thuần nhất.
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 thì các mẫu là thuần nhất, có nghĩa là các mẫu có nguồn gốc từ 1 tổng thể duy nhất.


Trong trường hợp nếu các trị số có nhiều lần lặp lại ta có thể điều chỉnh theo công thức sau: 
                
[image: image99.wmf]))

/(

1

/(

3

'

n

n

T

H

H

-

-

=

ồ

                           
(4.12)


[image: image100.wmf]       
T = (
[image: image101.wmf]t

t

-

3

)/12 như đã giải thích ở trên.


Trong trường hợp không đòi hỏi độ chính xác cao và trị số có lần lặp lại không nhiều thì việc điều chỉnh theo công thức (4.12) có thể không cần đặt ra.


Ta thử so sánh chiều cao của 3 địa hình 2, 3 và 4 cho ở bảng  4-1 trên  theo SPSS


Việc tổ chức các biến cũng tương tự như 2 mẫu độc lập. Riêng biến phân nhóm ta ghi minimum cho mẫu có mã thấp nhất và maximum ghi cho mẫu có mã cao nhất. Nhưng nếu giữa mã thấp nhất và mã cao nhất có số mẫu nhiều hơn số mẫu cần so sánh thì phải dùng thủ tục Selected  cases  để loại những  mẫu đó ra 

	QT4.3

1. Analyze\   Nonparametric  Tests\   K - Independent samples

2. Trong hộp thoại Tests for several Independent samples Test đưa Hvn vào variable  List  và Dhinh  vào  Grouping   variable 
3. Nháy chuột trái vào Define  Range  và ghi : minimum = 2, maximum =  4
4. Chọn  Kruskal – Wallis – H 
5. OK
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Hình 4.10 Hộp thoại Tests for Several Independent samples
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                     Hình 4.11 Hộp thoại Several Independent samples DefineRange
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Hình 4.13

Giải thích: 


Bảng thứ nhất (H 4.12) chỉ số hạng trung bình của các địa hình (Cột 3) . Bảng tiếp theo (H4.13) cho kết quả kiểm tra giả thuyết H0 theo công thức  (4.12)  của Kruskal–Wallis. Do xác suất của (2  nhỏ hơn  0,05  nên H0 bị bác bỏ. Có nghĩa chiều cao cây ở 3 địa hình là khác nhau rõ rệt. Nếu muốn biết địa hình nào có sinh trưởng chiều cao tốt hơn thì xem  các hạng trung bình. Trong ví dụ của ta địa hình 4 có số hạng trung bình cao nhất nên được xem là tốt nhất. Nếu muốn biết chính xác hơn thì cần so sánh từng cặp địa hình để tìm ra địa hình có sinh trưởng tốt nhất.

4.3  Trường hợp các mẫu liên hệ

4.3.1  Khái niệm về các mẫu liên hệ

Ví dụ trong việc xác định thể tích của cây thông ngả người ta muốn thay thế phương pháp “giải tích thân cây” bằng phương pháp “tiết diện ngang trung bình” dựa vào sự so sánh giữa hai trị số về thể tích được xác định bằng hai phương pháp nói trên cùng một cây xem sự chênh lệch có rõ rệt hay không. Nếu sự chênh lệch không rõ thì người ta có thể thay thế phương pháp giải tích bằng phương pháp tiết diện ngang trung bình, vì phương pháp này giản đơn hơn, gỗ không phải cưa ra từng đoạn như phương pháp giải tích. Tất nhiên chỉ nên dùng ở những trường hợp yêu cầu độ chính xác không cao. Cách bố thí nghiệm như trên gọi là bố trí thí nghiệm cặp đôi. Những kết quả quan sát ở phương pháp thứ nhất và ở phương pháp thứ hai có liên hệ nhau vì cùng đo trên một cây, những yếu tố như đường kính, chiều cao và hình dạng đều ảnh hưởng như nhau đến kết quả đo. Chỉ có một yếu tố  đưa đến sự khác nhau của giá trị quan sát là phương pháp đo. Tất nhiên ở phương pháp này có thể cho phép sự khác nhau giữa các cây về những yếu tố nói trên. Người ta cũng có thể dựa vào phương pháp trên để bố trí các thí nghiệm lâm sinh ở nhiều địa phương khác nhau, nhưng ở tại một địa phương nào đó thì các thí nghiệm (các công thức nghiên cứu) đều chịu ảnh hưởng như nhau về điều kiện đất đai và điều kiện khí hậu.v.v... Những mẫu quan sát được cấu tạo như trên gọi là mẫu liên hệ. ở mục này trước tiên trình bầy 2 mẫu liên hệ (hay còn gọi là thí nghiệm cặp đôi)         


Giả sử ta có 2 dãy quan sát X và Y theo hai mẫu liên hệ như ví dụ sau: Người ta đo chiều cao của 26 cây thông bằng 2 loại thước đo cao: thước Blumeleiss và thước Blumeleiss cải tiến. Ta quan niệm X và Y có mối liên hệ với nhau vì 2 phương pháp đo nhưng trên cùng 1 cây. 

4.3.2. Tiêu chuẩn t của Studen


Người ta giả thuyết H0: (x = (y; H1: (x ( (y . Nếu giả thuyết H0 là đúng và d=X-Ycó phân bố chuẩn thì đại lượng:
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Có phân bố t với K= n-1 bậc tự do. Trong đó Sd là sai tiêu chuẩn của dãy quan sát d. Nếu tính toán theo công thức  (4.13) mà 
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 thì giả thuyết H0​ bị bác bỏ. Ngược lại H0 được chấp nhận. Việc kiểm tra giả thuyết H0 trong trường hợp này cũng thực hiện gần tương tự như kiểm tra sai khác 2 trung bình mẫu trong trường hợp  2 mẫu độc lập.


Ví dụ 4.2:  Hãy so sánh kết quả đo chiều cao (m) của cây bằng 2 loại thước khác nhau: thước Blumeleiss (B) và Blumeleiss cải tiến (CT) qua số liệu ở bảng sau:

Bảng 4.2: Kết quả đo chiều cao cây bằng thước Blumeleiss  và Blumeleiss cải tiến
	Thứ tự cây
	Thước B(x)
	Thước CT(y)
	d=x-y

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
	18.30000

17.20000

17.60000

15.30000

14.50000

15.00000

18.30000

17.30000

15.50000

14.30000

15.80000

19.50000

18.20000

17.50000

14.80000

18.70000

18.60000

17.50000

14.60000

17.30000

18.70000

14.60000

19.50000

18.30000

16.70000

18.50000
	18.20000

16.90000

17.50000

15.40000

14.60000

15.30000

18.60000

16.90000

15.60000

14.10000

15.70000

19.40000

18.20000

17.30000

15.10000

18.50000

18.40000

17.40000

14.40000

17.20000

18.50000

14.40000

19.40000

18.20000

16.80000

18.40000
	0.1

0.3

0.1

-0.1

-0.1

-0.3

-0.3

-0.3

-0.1

0.2

0.1

0.1

0

0.3

-0.3

0.2

0.2

0.1

0.2

0.1

0.2

0.2

0.1

0.1

-0.1

0.1


Để tính theo SPSS ta lập 2 biến: Biến 1=X cho thước B và biến 2 =Y cho thước CT và áp dụng quy trình sau:

	QT 4.4

     1. Analyze\ Compare means\ Paired samples  T- Test

2. Trong hộp thoại Paired samples  T- Test  Chuyển cùng một lúc hai biến X và  Y sang ô Paired Variables

3. OK
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                                              Hình 4.14: Hộp thoại Paired Samples T -Tests
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Hình 4.17

Giải thích:

Bảng đầu tiên ( H 4.15) thống kê các đặc trưng mẫu lần lượt theo các nội dung sau: số trung bình, dung lượng quan sát, sai tiêu chuẩn, sai số của số trung bình. Bảng thứ 2( H 4.16) chỉ mối quan hệ giữa 2 mẫu liên hệ với độ đo là hệ số tương quan Pearson. Cột cuối của bảng này chỉ xác suất tồn tại của r. Trong ví dụ của ta xác suất này rất bé ( < 0,05 ) nói nên rằng hệ số tương quan trong tổng thể là khác 0. Hình 4.17 chủ yếu là đánh giá mức độ sai khác giữa 2 mẫu qua chỉ số t (theo công thức 4.13 ) ở cột thứ 7 với mức ý nghĩa được cho ở cột thứ 9. Vì mức ý nghĩa này >0,05 cho nên sai khác giữa 2 thước là không có ý nghĩa. Có nghĩa thước Blumeleiss và thước Blumeleiss cải tiến, cho kết quả đo như nhau. Người ta có thể thay thước Blumeleiss bằng thước cải tiến, những cột còn lại của bảng này là mức độ chênh lệch trung bình d (cột 2) sai tiêu chuẩn của d (cột 3) sai số của số trung bình d, cột 5 và cột 6 chỉ giới hạn trên và dưới của chênh lệch trung bình trong tổng thể, cột này chỉ có ý nghĩa sử dụng khi chỉ số t có ý nghĩa. Như ví dụ trên thì cột này là không cần thiết cho việc xác định khoảng ước lượng của(D trong tổng thể. 

4.3.3. Tiêu chuẩn tổng hạng theo dấu của Wilcoxon
Đây là tiêu chuẩn phi tham số cũng dùng để kiểm tra giả thuyết H0 trong trường hợp hai mẫu liên hệ như đã trình bày ở tiêu chuẩn t mục 4.3.2. Để kiểm tra theo tiêu chuẩn này người ta dựa vào việc xếp hạng giá trị tuyệt đối của d và tính tổng hạng cho những chênh lệch có dấu âm (R-) và tổng hạng của những chênh lệch có mang dấu dương (R+). Người ta chứng minh rằng nếu r đủ lớn (r ( 25, r là số di ( 0) thì: R =  Min(R-, R+) có phân bố chuẩn với kỳ vọng và phương sai:
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Có nghĩa là nếu trị số tuyệt đối của:
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lớn hơn 1,96 thì giả thuyết H0 bị bác bỏ. Trường hợp ngược lại ta chấp nhận giả thuyết H0 . Thử tính ví dụ ở bảng 4-2 ở trên theo SPSS:

	           QT4.5

1. Analyze\  Nonparametric Tests\   2  Related  samples

2. Trong hộp thoại Two  Related  samples chuyển cả 2 biến X và Y vào khung    Test  pair(s) list

3. Chọn Wilcoxon

4. OK
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Hình 4.18: Hộp thoại Two Related Samples Tests Ranks
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Hình 4.20

Giải thích:

Bảng trên ( H 4.19) trình bày kết quả xếp hạng của d theo âm và dương, kết quả này được cho ở cột thứ 4. Bảng tiếp theo (H 4.20) cho kết quả kiểm tra theo công thức( 4.16). Kết quả cho thấy xác suất của Z (chính là U) > 0,05 nên giả thuyết được chấp nhận. Kết quả này hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn t được cho ở mục 4.3.2

4.3.3  Trường hợp nhiều mẫu liên hệ. Tiêu chuẩn Friedman.
Đây cũng là một tiêu chuẩn dùng để kiểm tra tính thuần nhất của các mẫu liên hệ đặc biệt là cho thí nghiệm theo khối ngẫu nhiên hoàn toàn (Randomized complete Blocks) với nhiều hơn hai công thức thí nghiệm. Việc kiểm tra được thực hiện theo những bước sau:

- Xếp hạng các trị số quan sát của các thí nghiệm trong cùng một khối.

- Tính tổng hạng cho mỗi thí nghiệm.

- Kiểm tra giả thuyết H0 rằng thí nghiệm cho những kết quả thuần nhất, theo công thức:
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Trong đó:


a là số thí nghiệm, b là số khối (số lần lặp lại).

           
Ri là tổng hạng của thí nghiệm thứ i (i=1, 2, ...a).

Nếu 
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 với K = a -1 bậc tự do thì giả thuyết H0 sẽ bị bác bỏ.


Ví dụ 4.3: Sinh trưởng chiều cao (cm )của quế dưới những điều kiện che bóng khác nhau được cho ở bảng số (4-3)

Bảng 4.3: Sinh trưởng chiều cao của Quế theo các công thức che bóng

(nguồn: Phạm Xuân Quảng BM Trồng rừng)

	Công thức T.N

Khối
	Không che

CT1
	Che 25%

CT2
	Che 50%

CT3
	Che 75%

CT4
	Che 100%

CT5

	I

II

III
	9.92(1)

9.18(1)

11.40(4)
	9.93(2)

10.15(3)

10.93(2)
	11.28(5)

10.56(4)

10.94(3)
	1 0.1(3)

10.95(5)

11.44(5)
	10.31(4)

9.31(2)

10.5(1)

	(Ri
	6
	7
	12
	13
	7



Trong bảng trên các số trong ngoặc là những số xếp hạng theo từng khối. Cuối các cột là tổng hạng cho mỗi công thức. Thường các công thức không nhiều nên việc xếp hạng trị số quan sát của các công thức là rất đơn giản. Thử kiểm tra các thí nghiệm ở bảng trên bằng SPSS  với các biến liên hệ là các công thức CT1, CT2, CT3, CT4, CT5  ứng với các số đã xếp hạng .

	                                                        QT4.6

1. Analyze\  Nonparametric Tests \ K  related samples
2. Chọn cả k biến (chú ý sau khi đã xếp hạng) và nhấp mũi tên bên cạnh để chuyển vào  Test Varieables.

3. Chọn Friedman trong Test type 

4. OK
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Hình 4.21: Hộp thoại Tests for sevral related samples
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Hình 4.23

Giải thích:


Bảng thứ nhất (H4.22) cho kết quả các hạng trung bình của các biến (các công thức thí nghiệm). Bảng thứ 2 (H 4.23) tính chỉ tiêu (2 với xác suất tương ứng (cho ở hàng thứ 2 và thứ 4 cột 2). Theo kết quả này thì xác suất của (2 > 0,05. Các mẫu thí nghiệm chưa có cơ sở cho thấy sự khác nhau.

4.3.4 Tiêu chuẩn Q của Cochran

Đây là một tiêu chuẩn rất đơn giản để kiểm tra sự thuần nhất của các mẫu liên hệ dựa vào kết quả quan sát được chia thành 2 cấp 0 và 1 ( Ví dụ: Tốt = 1; Xấu = 0 ). Việc tính toán được thực hiện theo bảng sau:

	Số lần

lặp lại
	TN1

( X1 )
	TN2

( X2 )
	TN3

( X3 )
	...
	TNk

( Xk )
	l0
	l02

	1
	0
	0
	1
	.
	0
	
	

	2
	1
	0
	1
	
	0
	
	

	3
	0
	1
	0
	
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	0
	1
	0
	.
	1
	
	

	(
	G1
	G2
	G3
	
	Gk
	(l0
	(l02


Gi là tổng giá trị của l thí nghiệm được lặp lại n lần.

L0 là tổng giá trị của k thí nghiệm ở lần lặp lại thứ j
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Giả thuyết về sự thuần nhất của các kết quả thí nghiệm được kiểm tra theo công thức:
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(4.18)


Nếu Q > X 205 với k - 1 bậc tự do thì giả thuyết bị bác bỏ.

Phương pháp trên đây có thể thực hiện những thí nghiệm lâm sinh lặp lại nhiều lần ở những địa phương khác nhau. Việc đánh giá chất lượng của các thí nghiệm do các nhà chuyên môn quyết định. 

Ví dụ 4.4:  Chẳng hạn ta có 5 công thức thí nghiệm về trồng rừng hỗn giao được lặp lại ở 4 địa điểm khác nhau cho ở bảng sau:

Bảng 4-4: Chất lượng cây trồng ở 5 thí nghiệm

	Địa điểm
	TN 1
	TN 2
	TN 3
	TN 4
	TN 5
	L0
	L02

	1
	1
	0
	1
	0
	1
	3
	9

	2
	1
	1
	0
	1
	1
	4
	16

	3
	0
	1
	0
	1
	1
	3
	9

	4
	1
	1
	0
	1
	0
	3
	9

	Gi
	3
	3
	1
	3
	3
	(l0 = 13
	(l02 = 43



để tính theo SPSS  ta thành lập các biến liên hệ CT1, CT2, CT3, CT4 và CT5 ứng với các giá trị quan sát đã được phân loại về chất lượng. Quy trình như sau:

	                                                         QT4.7

1. Analyze\  Nonparametric Tests\  K  related samples

2. Chọn cả k biến và nhấp mũi tên bên cạnh để chuyển vào ô Test  Varieables

3. Chọn Cochran, Q trong Test type, nếu muốn biết các đặc trưng mẫu thì  chọn  Descriptive trong Statistics (xem hình 4.21)

4. OK
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Hình 4.24
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Hình 4.26

Giải thích:                    


Bảng trên (H4.24) cho các đặc trưng thống kê theo từng công thức thí nghiệm như trung bình  sai tiêu chuẩn trị số nhỏ nhất và lớn nhất. Hình 4.25 thống kê tần số ứng với các giá trị quan sát và Hình 4.26 cho trị số Q của Cochran với xác suất là 0,573. Với xác suất này cho thấy các thí nghiệm chưa có sự khác nhau đáng kể. Nếu cần thì phải tiến hành thêm các thí nghiệm ở một số địa điểm khác để kiểm tra lại.

4.4 Kiểm tra tính độc lập theo tiêu chuẩn (2 

Trong trường hợp nếu các kết quả quan sát ở mẫu được chia ra làm nhiều cấp chất lượng khác nhau thì việc kiểm tra sự thuần nhất của nhiều mẫu dựa chủ yếu vào việc so sánh tần số quan sát rơi vào các mẫu. Kết quả thí nghiệm thường được cho trong một bảng chéo như sau gọi là bảng kiểm tra tính độc lập:


Bảng 4-5: Bảng kiểm tra tính độc lập  a (b  (a hàng ,b cột )


	B

A
	1
	2
	......
	j
	b
	Tổng số

	1
	
	
	
	
	
	Ta1

	2
	
	
	
	
	
	Ta2

	....
	
	
	
	
	
	.....

	I
	
	
	
	
	
	Tai

	a
	
	
	
	
	
	Taa

	Tổng số
	Tb1
	Tb2
	....
	Tbj
	Tbb
	TS


(i = 1, 2,...,a; j = 1, 2, b)


Ví dụ 4.5:  Có 3 « tiêu chuẩn được chọn ở 3 khu vực rừng tự nhiên khác nhau về một số yếu tố (thực bì  ẩm độ hướng phơi) trong đó xuất hiện 4 loài cây như bảng sau:


Bảng 4-6:  Số loài cây xuất hiện trong các ô tiêu chuẩn
	¤ tiêu chuẩn
	  Loài cây a
	Loài cây b
	Loài cây c
	Loµic©y d
	Tổng

	1
	8
	7
	5
	6
	26

	2
	5
	6
	6
	9
	26

	3
	10
	5
	7
	8
	30

	Tổng
	23
	19
	18
	23
	82


 Cần kiểm tra giả thuyết H0 rằng các mẫu là thuần nhất. Như ví dụ trên giả thuyết H0  cho rằng sự phân chia các ô quan sát không ảnh hưởng đến sự xuất hiện các loài cây. Cũng tức là nói nhân tố địa hình (nhân tố A) không ảnh hưởng đến loài cây (nhân tố B). 


Nếu giả thuyết H0 là đúng thì tần số lý thuyết ứng với mẫu thứ i và cấp thứ j phải là:
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Nội dung cơ bản của phương pháp này là kiểm tra mức chênh lệch giữa tần số quan sát ft và tần số lý luận fl được tính theo công thức (4.19) dựa vào tiêu chuẩn (2 với
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Nếu 
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 tra bảng thì H0 bị bác bỏ. Trường hợp ngược lại ta chấp nhận giả thuyết H0.


Hãy dùng SPSS để kiểm tra xem các loài cây xuất hiện trong các ô quan sát là ngẫu nhiên hay có những nguyên nhân (yếu tố) khác như tính chất đất độ ẩm, độ chua, hướng phơi…  


Trước tiên mã hoá số liệu trên với ô tiêu chuẩn thành 1, 2, 3, các loài cây thành 1,2,3,4 và đưa thêm một biến tần số quan sát Fi . Quy trình như sau:

	                                                              QT4.8

1. Data\ Weight  cases \ Weight  cases by và đưa biến Fi vào (trong trường hợp không có bảng tần số thì không cần bước này)
2. Analyze\ Descriptive  Statistics \ Crosstabs: 
3. Trong hộp thoại  Crosstabs:  Rows ghi  ¤ tiêu chuẩn, Columns  ghi loài cây

4. Nháy chuột trái vào Statistics và chọn  Chi square. Nếu muốn có tần số quan sát thực tế và lý luận thì nháy vào Cells và chọn  Observed, Expected. 

5. OK
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Hình 4.27: Hộp thoại Weight  cases
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Hình 4.28: Hộp thoại Crosstabs Statistics
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Hình 4.29: Hộp thoại Crosstabs Cell Display
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Hình 4.32

Giải thích: 

Kết quả cho thấy trị số (2 trong bảng( H 4.31) có xác suất lớn hơn 0.05 nên có thể xem sự phân bố của các loài là mang tính chất ngẫu nhiên. Nó không phụ thuộc vào các yếu tố hoàn cảnh của các ô tiêu chuẩn. Các tiêu chuẩn còn lại cũng cho kết quả tương tự . Chú ý rằng trong Hình 4.32 cuối cùng không trường hợp nào trị số lý luận <5.  Vì rằng điều kiện của tiêu chuẩn (2 là các tần số lý luận tính theo công thức (4.19) đều phải lớn hơn 5. Kết quả này cho thấy ở bảng thứ 3 với các số đếm kỳ vọng (Expected  count) đều lớn hơn 5. Nếu có ô nào nhỏ hơn 5 thì phải gộp tổ để sao cho tần số lý luận lớn hơn 5 theo nguyên lý của phân bố (2.

Chương 5

Phân tích phương sai

(Anova = Analysis of Variance)
5.1. ý nghĩa của phương pháp


Trong thí nghiệm khoa học, kết quả có thể chịu ảnh hưởng bởi một hoặc nhiều nhân tố và thường những nhân tố này được chia thành từng cấp. Chẳng hạn những thí nghiệm về tăng sản lượng với tác động của phân bón với những thành phần NPK khác nhau. Nhân tố cần nghiên cứu ở đây là phân bón mà sự phân cấp mà chúng ta nói đây là sự khác nhau của thành phần NPK (chỉ bón N, bón N + K, N+P, N + P + K .v.v…). Hay trong lâm nghiệp địa hình cũng được xem như một nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng và những cấp được phân chia ở đây là chân, sườn đỉnh hoặc sườn âm, sườn dương...

ở phương pháp cổ điển, muốn nghiên cứu ảnh hưởng một nhân tố nào đó thì người ta phải cố định các nhân tố khác và như vậy nếu muốn nghiên cứu tác động của K nhân tố thì phải làm K thí nghiệm. Cách làm như vậy rõ ràng là rất tốn kém và nhiều khi không tìm thấy được sự ảnh hưởng qua lại giữa các nhân tố với nhau.


Nhà thống kê học người Anh tên là Fitsơ (Fisher) đã đưa ra những sơ đồ thí nghiệm mà ở đó các nhân tố đồng thời được vận dụng và ông cũng là người có công đầu tiên trong việc xây dựng những mô hình phân tích thống kê cho những thí nghiệm như vậy và gọi là phân tích biến động hoặc phân tích phương sai.


Ngày nay phương pháp phân tích phương sai được ứng dụng một cách rộng rãi trong nhiều ngành khoa học. Theo Einsenhart (1947) những vấn đề được nghiên cứu bằng phân tích phương sai có thể chia làm hai kiểu cơ bản gọi là mô hình I và mô hình II. ở mô hình I nhân tố tác động xem như là không ngẫu nhiên và việc phân cấp có thể xác định trước. Chẳng hạn lượng phân bón có tác động đến năng suất cây trồng không thể xem là một đại lượng ngẫu nhiên và việc phân cấp lượng phân bón là có thể xác định trước khi tiến hành thí nghiệm. Trái lại ở mô hình II mỗi cấp của nhân tố thí nghiệm được xem như là những mẫu ngẫu nhiên từ toàn bộ những cấp có thể.

        Ngoài ra còn một loại mô hình thứ 3 gọi là mô hình hỗn hợp mà ở đó có nhiều nhân tố không ngẫu nhiên với việc phân cấp có thể biết trước và nhân tố còn lại, việc phân cấp được xem như là chọn ngẫu nhiên từ những cấp có thể. Chẳng hạn như nhân tố A là lượng phân bón được chia ra làm nhiều mức khác nhau là một nhân tố không ngẫu nhiên. Nhân tố B là địa điểm thí nghiệm, có thể chọn một cách ngẫu nhiên từ nhiều địa điểm có thể. Trong phạm vi tài liệu này, chỉ giới thiệu mô hình I với 1,2,3 nhân tố chủ yếu phục vụ các nghiên cứu và thí nghiệm ở vườn ươm.

Nội dung chính của phân tích Phương sai là:


1. Kiểm tra ảnh hưởng của các nhân tố thí nghiệmô

1  2. So sánh trung bình các các cấp (các mẫu) của nhân tố thí nghiệm để tìm ra công thức thí nghiệm tốt nhất.
5. 2. Phân tích phương sai một nhân tố


Giả sử nhân tố A được chia a cấp khác nhau và trong mỗi cấp thí nghiệm được lặp lại một cách ngẫu nhiên ni lần (
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). Kết quả thí nghiệm của a cấp được trình bày trong một bảng sau:

Bảng 5.1: Sự sắp xếp các trị số quan sát trong phân tích phương sai một nhân tố.

	Phân cấp 

nhân tố A
	Trị số quan sát trong mỗi cấp
	Tổng số
	Trung 

bình

	1

2

3

i

.....

a
	x11 x12 x13  ... x1
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x21  x22  x23  ... x2
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x31 x32  x33  ... x3
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ở bảng (5.1)

-    Cột (1) là những cấp của nhân tố A.

· Cột 2 là các trị quan sát.

· Cột 3 là tổng những giá trị quan sát trong một cấp. 

· Cột 4 là trị số trung bình của mỗi cấp.

· Cuối cột (4) là số trung bình chung của n trị số quan sát.


Trước khi tiến hành phân tích phương sai và nghiên cứu ảnh hưởng của nhân tố A người ta cần xem xét điều kiện sau đây:


- Các trị số quan sát xij ở mỗi cấp là những giá trị thực của một biến ngẫu nhiên Xi có phân bố chuẩn N [ (i (i2 ].


- Phương sai của các biến ngẫu nhiên Xi phải bằng nhau, tức là:

(12   =  (22  = ...  =  (a2   =   (2

Như vậy cũng có nghĩa là mỗi biến ngẫu nhiên Xi đều có phân bố chuẩn với kỳ vọng  (i và phương sai (2.


Trong thí nghiệm điều kiện phân bố chuẩn của các đại lượng quan sát thường là đạt được. Nếu trường hợp chưa xác định được thì có thể dùng phương pháp thống kê để kiểm tra như đã trình bày ở giáo trình đại học hoặc dùng phương pháp sơ đồ nếu không đòi hỏi có độ chính xác cao. Còn việc kiểm tra sự bằng nhau của nhiều phương sai cũng đã được giới thiệu ở các giáo trình đại học theo tiêu chuẩn Cochran hoặc Barlett. Riêng trong SPSS thường dùng tiêu chuẩn Levene cũng rất phù hợp cho trường hợp  đại lượng không có phân bố chuẩn.


Phương trình mô hình cơ bản của phân tích phương sai  một nhân tố với mô hình I như sau:                                                               

           

Xij   =  (  + (i  + (i j                                  

(5.1)


Trong đó: -  (  là số trung bình chung của tổng thể đối với tất cả các cấp 

     -   (i  là tham số đặc trưng ảnh hưởng của nhân tố A ((i = (i  - ()


 Nếu nhân tố A có tác động một cách đồng đều (ngẫu nhiên) đến kết quả thí nghiệm thì  (i = 0 ở tất cả các cấp. Và giả thuyết H0 được cho là:

H0:    (1  =  (2 = .... =  (a  =  0  hoặc         (1  =   (2   = ...  =   (a  =  (
     H1:  ít nhất có một (i  (  0

Giả thuyết H1 nói lên rằng tác động  của nhân tố A là không đồng đều tới tất cả các cấp. Còn (ij là một biến ngẫu nhiên độc lập có phân bố chuẩn N [ 0, (2] như điều kiện ở trên đã nói. Nó đặc trưng cho sai số thí nghiệm.


Từ những kết quả quan sát theo bảng (5.1) người ta tiến hành phân tích các loại biến động và thực hiện việc kiểm tra giả thuyết H0 bằng cách so sánh biến động giữa các trung bình mẫu ở các cấp và biến động ngẫu nhiên trong phạm vi một cấp.


Gọi VT là biến động toàn bộ của n trị số quan sát, biến động này được định nghĩa bằng công thức:
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(5.2)

                 Với:    
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(5.3)

Do tính chất cộng được của biến động mà biến động này bao gồm 2 loại biến động sau: 

· Biến động giữa các trị số quan sát trong cùng một mẫu (trong cùng một cấp của nhân tố A), biến động này tất nhiên là biến động ngẫu nhiên, vì rằng các giá trị quan sát của các phần tử trong cùng một cấp là được chọn một cách ngẫu nhiên từ một tổng thể duy nhất. Biến động này được ký hiệu là VN. 

                          VN   =
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         -Biến động giữa các trị số quan sát ở các mẫu mà đại biểu là các biến động giữa các số trung bình mẫu (trung bình các cấp của nhân tố A). Loại biến động này có thể là ngẫu nhiên nhưng cũng có thể là không ngẫu nhiên. Nó ngẫu nhiên nếu nhân tố A tác động không rõ đến kết quả thí nghiệm ở tất cả các cấp. Nó không ngẫu nhiên nếu nhân tố A tác động khác nhau lên kết quả thí nghiệm ở các cấp.


Ta gọi biến động này là VA và do tính chất cộng của biến động nên:
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Người ta đã chứng minh rằng nếu giả thuyết H0:   (1  =  (2 = .... =  (a  =  0 là đúng thì 
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   (5.6)

Có phân bố F với K1 = a-1 và K2 = n-a bậc tự do. Giả thuyết H0 sẽ bị bác bỏ nếu F tính theo (5.6) lớn hơn F05 tra bảng với bậc tự do như trên.


Trong công thức (5.6) người ta có thể thay S2N=  VN/(n-a)   gọi là phương sai ngẫu nhiên hoặc là phương sai chung (Pooled Variance). Nó chính là một ước lượng không chệch của phương sai (2, tức là E(S-2N) = (2.. Còn tỷ số:            
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  là phương sai giữa các thí nghiệm.

Trong trường hợp nếu dung lượng quan sát ở các mẫu là như nhau n1 = n2 =....= na = m thì
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Bảng phân tích phương sai (ANOVA)


Trong phân tích phương sai người ta thường trình bày các kết quả dưới hình thức một bảng tính gọi là bảng phân tích phương sai với các ký hiệu như trong bảng (5.2)

Bảng  5.2.  Bảng phân tích phương sai một nhân tố(ANOVA)
	Nguồn biến

®éng(Source)
	Tổng biến

 ®éng(SS)
	Bậc tự do

(DF)
	Phương sai

(MS)
	F
	Xác suất 

của F(Sig)

	(1)
	(2)
	(3) 
	(4 )
	(5)
	(6)

	Nhân tố A

Ngẫu nhiên
	VA
VN
	a-1

n-a
	S2a=VA/(a-1)

S2N=VN/(n-a)
	S2a/ S2N
	

	Tổng
	VT
	n-1
	S2x = VT/(n-1)
	
	


Giải thích:      

           Cột 1: Ghi các nguồn biến động 

Cột 2: Ghi các tổng bình phương biến  động (SS =Sum of squares)

Cột 3: Ghi bậc tự do của biến động (DF= degrees of freedom )

           Cột 4: Ghi biến động  bình phương trung bình (MS= Mean square) hay phương sai (bằng cột 2 chia cho cột 3)

           Cột 5: Ghi trị số F tính toán

           Cột 6: Xác suất của F còn gọi mức ý nghĩa của F (Sig)


Có nhiều trường hợp sau khi bác bỏ giả thuyết H0 người ta tiến hành kiểm tra sai khác từng cặp của các số trung bình ở các cấp (trung bình của các mẫu) để tìm ra những công thức thí nghiệm tốt nhất. Khi chấp nhận H0 ta nói rằng nhân tố A là tác động  một cách ngẫu nhiên lên kết quả thí nghiệm, hoặc nói cách  khác các mẫu là được rút từ một tổng thể duy nhất. Trái lại nếu bác giả thuyết H0 ta không thể khẳng định rằng các mẫu là được rút từ những tổng thể khác nhau, mà chỉ có thể nói rằng chúng không được rút từ một tổng thể duy nhất. Rất có thể có những cặp trung bình nào đó cho những sai dị không rõ rệt, nhưng ít nhất có một cặp cho sai dị rõ rệt để đưa đến việc bác bỏ giả thuyết H0.


Việc kiểm tra sai dị giữa hai trung bình mẫu 
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 nào đó một số tác giả thường vận dụng tiêu chuẩn t được tính toán theo công thức.
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(5.9)


Nếu (t ( ( t( với bậc tự do K = n-a thì sai dị giữa 
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  là rõ rệt. Nếu dung lượng mẫu quan sát bằng nhau  ( ni=m ) thì phần mẫu của công thức (5.9)có thể viết
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Để thuận tiện  so sánh giữa các  công thức người ta lập sai dị bảo đảm (Least significant Difference = LSD = t(/2** SN* 
[image: image169.wmf]m

/
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. Những cặp sai khác nào lớn sai dị bảo đảm  được xem là rõ. Nhưng  tiêu chuẩn này sẽ mất sự sắc sảo nếu phải kiểm tra từng cặp của a số trung bình (a ( 2), nên hiện nay một số tiêu chuẩn khác thích hợp hơn để kiểm tra mà đáng chú ý là các tiêu chuẩn Duncan, Bonferroni, Tukey…   


Ví dụ 5.1:   Người ta đem hạt giống bạch đàn trắng  ( Eucalyptus camaldulensis) thí nghiệm theo các công thức khác nhau như sau : CT1 =bón NPK + tiếp nấm cổ ngựa vỏ cứng, CT2 = tiếp nấm không bón NPK, CT3 = không tiếp nấm  có bón NPK, CT4 =  không bón NPK  không tiếp nấm, Thí nghiệm lặp lại 3 lần. Sau một tháng tuổi sinh trưởng của cây con được cho ở bảng sau:


Bảng 5.3 Sinh trưởng đường kính và chiều cao cây con của bạch trắng (cm) sau 20 ngày tuổi theo các công thức thí nghiệm  ( nguồn Nguyễn Thị Thư  -Trung tâm thực nghiệm và phát triển  rừng ĐHLN)

	Lặp
	CT
	Do(cm)
	Hvn(cm)

	1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3
	1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
	1.55

1.27

1.254

1.218

1.526

1.22

1.33

1.26

1.54

1.247

1.26

1.204
	14.78

11.54

13.50

10.142

14.55

10.74

12.658

10.20

14.76

11.21

12.90

10.50



Hỏi sự thay đổi cách phối hợp phân bón và tiếp nấm có ảnh hưởng khác nhau đến kết quả thí nghiệm không?


Ta cho giả thuyết H0 (1= (2 =( 3 = ( 4  =   0. Cũng tức là giả thuyết rằng ảnh hưởng của các CT đối với sinh trưởng chiều cao  bạch đàn là như nhau. 

Theo số liệu trên ta đặt công thức phân bón như là nhân tố A được thí nghiệm 3 lần lặp lại theo kiểu khối ngẫu nhiên, nhưng ở đây chưa chú ý đến sự khác nhau do khối gây ra. Chiều cao và đường kính là đại lượng quan sát. Nếu xem nhân tố khối là không ảnh hưởng đến thí nghiệm thì ta có thể áp dụng phân tích phương sai 1 nhân tố để kiểm tra.  Số liệu vào máy có 3 biến: Biến CT với mã 1 2 3 4 , biến chiều cao trung bình và biến đường kính trung bình cổ rễ. Quy trình sau.

	                                                           QT 5.1

 1  Analyz \ Compare Means\ One Way Anova 

 2  Trong hộp thoại One Way Anova khai báo Dependent List: Chiều cao trung bình, đường kính trung bình và Factor : CT

 3  Nháy chuột vào Post Hoc: Chọn  Bonferroni, Duncan. Trong  Options  chọn Descriptive và Homogeneity of variance Test để có các đặc trưng mẫu và kiểm tra sự bằng nhau cuả các phương sai .

 4  OK
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Hình 5.1 Hộp thoại One way Anova
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Giải thích  

Bảng 1 (H 5.4) trình bày các đặc trưng mẫu theo từng biến . Bảng 2 (H 5.5) là kết quả kiểm tra điều kiện bằng nhau của các phương sai của mô hình. Kết quả cho thấy các phương sai là bằng nhau vì cột cuối cùng cho xác suất đều lớn hơn 0.05 cho cả đường kính và chiều cao. Bảng 3 ( H 5.6) là bảng phân tích phương sai với nội dung các cột như đã giải thích ở bảng (5.2). ở đây cho thấy xác suất của F cả đường kính cũng như chiều cao đều nhỏ hơn 0.05 nói lên rằng sinh trưởng chiều cao và đường kính của các công thức bón phân là có sự khác nhau rõ rệt. Nhưng muốn biết cụ thể sự sai khác như thế nào thì phải xem bảng 4 (H5.7). ở bảng này, cột đầu tiên là các cặp công thức, cột 2 là mức chênh lệch giữa các công thức. Chẳng hạn giữa công thức  1 và  2 chênh lệch  là 0,2930 về đường kính gốc và 3,5333 về chiều cao. Cột tiếp theo là sai số của sai lệch giữa 2 trung bình của 2 công thức. Cột 4 là xác suất kiểm tra sự sai khác giữa các công thức. Nếu Sig nhỏ hơn 0.05 thì sai khác giữa 2 công thức là rõ và có dấu sao, ngược lại là không  rõ. Kết quả ở cột này giúp ta so sánh từng cặp số trung bình giữa các công thức cả đường kính và chiều cao. Cột cuối  cùng là khoảng ước lượng mức độ chênh lệch về đường kính và chiều cao trung bình giữa các công thức  nhưng chỉ nên sử dụng khi mức chênh lệch đó là có ý nghĩa. Hai bảng cuối cùng (H 5.8 và H 5.9) cho các nhóm có trung bình khác nhau không rõ theo tiêu chuẩn Duncan. Rất có thể một số trung bình nào đó vừa ở nhóm này nhưng lại ở nhóm khác. Như ví dụ của ta ở trên 4 nhóm trung bình về chiều cao là tách bạch nhau không có số trung bình nào vừa nằm ở nhóm này nhưng lại nằm ở nhóm khác. Trong trường hợp này công thức 1 có trung bình 14,6967cm  được xem là tốt nhất. Trái lại ở trường hợp đường kính  được chia thành 2 nhóm: nhóm đầu tiên các trung bình là xấp xỉ nhau. Nhưng nhóm 2 duy nhất chỉ có trung bình công thức 1 nên có thể xem đây là công thức tốt nhất về đường kính. Nếu nhìn một cách tổng hợp thì công thức 1 là tốt hơn cả vì có trung bình chiều cao và đường kính gốc trội hơn cả. Cần chú ý nếu điều kiện phương sai không bằng nhau thì việc so sánh các mẫu dựa vào các tiêu chuẩn sau : Tamhane’s T2, Dunnett’ T3 , Games –Howell ,Dunnett’s C  (Xem  hình  5.2)

Việc phân tích  và so sánh sinh trưởng của các công thức thí nghiệm như trên là chưa quan tâm đến quan hệ giữa đường kính và chiều cao. Để chính xác hơn nên thực hiện bằng thủ tục General Linear Model.  ở đây ngoài việc đánh giá riêng lẻ các biến đường kính và chiều cao, ta có thể đánh giá một cách tổng hợp ảnh hưởng của công thức phân bón đến cả đường kính và chiều cao  thông qua bảng kiểm tra đa biến. 

      Quy trình như sau: 

	                                                              QT5.2

1  Analyze\  General  linear Model\  Multivariate

2 Trong hộp thoại Multivariate khai báo Chiều cao trung bình, đường kính gốc  trung bình vào Dependent  variable (s):  .  Trong Fixed  Factor(s) ghi   CT 

Nếu muốn kiểm tra điều kiện vận dụng của mô hình thì nháy chuột vào Options và chọn Homogeneity Tests
3   Chọn Post  Hoc và đưa biến CT vào ô Post hoc  Tests for và đánh dấu vào Bonferroni và Duncan

4  OK
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Hình 5.10 Hộp thoại Multivariate
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Giải thích:  

Bảng 1 (H 5.12) cho số lần thí nghiêm ở các công thức. Bảng 2 (H 5.13) tiếp theo kiểm tra điều kiện về sự bằng nhau của các hiệp phương sai mẫu theo tiêu chuẩn của Box. Với xác suất lớn hơn 0,05, ở cột cuối cho thấy điều kiện trên là thoả mãn để thực hiện bài toán phân tích phương sai đa biến theo ví dụ của ta. 

Bảng 3 (H 5.14 ) chỉ ảnh hưởng tổng hợp lên đường kính và chiều cao thông qua một số tiêu chuẩn như cột đầu của bảng đã cho.  Cột thứ 2 ở bảng này là giá trị của các tiêu chuẩn. Hai cột tiếp theo là bậc tự do theo giả thuyết và theo sai số. Quan trọng nhất là cột cuối cùng.  Do xác suất (Sig)  của các tiêu chuẩn  đều <0,05  nói lên rằng ảnh hưởng tổng hợp của công thức lên đường kính và chiều cao là rõ.  Bảng 4 (H.5.15) kiểm tra sự bằng nhau về phương sai của các biến theo tiêu chuản Levene. Hình 5.16 nội dung cũng tương tự như bảng ANOVA khi dùng thủ tục ONE WAY ANOVA, tức là kiểm tra ảnh hưởng riêng lẻ của công thức lên đường kính gốc và chiều cao, nhưng cách trình bày theo kiểu III của tổng bình phương (Type III  sum of squares) nên có khác chút ít. Cột 1 và 2, hàng đầu là biến động của mô hình, nó bằng biến động của công thức (chính là VA -biến động của hàng thứ 3 cả đường kính gốc và chiều cao). Hàng thứ 4 là biến động ngẫu nhiên (VN). Hàng thứ 5 là tổng bình phương các  quan sát ((x2). Cái gọi là Intercept là bằng hàng thứ 5 trừ cho hàng cuối cùng mà ta thường ký hiệu là VT. Cột thứ 3 là bậc tự do tương ứng. Quan hệ giữa các bậc tự do ở các hàng cũng tương tự như quan hệ giữa các biến động. Chẳng hạn bậc tự do ở hàng 1 bằng tổng bậc tự do hàng 3 và 4. Các cột tiếp theo là phương sai của các nguồn biến động, nó bằng cột 2 chia cho bậc tự do. Quan trọng nhất là cột 5 giá trị  F, kiểm tra ảnh hưởng của các nhân tố. Nếu xác suất của F cho ở cột cuối cùng mà nhỏ hơn 0,05 thì ảnh hưởng nhân tố là rõ, ngược lại là không rõ. Như ví dụ của ta ở trên thì ảnh hưởng của các công thức  là rõ vì xác suất của F cho ở cột cuối < 0,05. Những bảng còn lại như đã giải thích ở thủ tục  ONE WAY ANOVA.

5.3. Phân tích phương sai 2 nhân tố 

5.3.1. Trường hợp thí nghiệm theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ

Trong trường hợp này nhân tố A được chia ra a cấp và nhân tố B được chia ra b cấp. Đối với thí nghiệm 2 nhân tố và ứng với mỗi tổ hợp các cấp của hai nhân tố chỉ có một lần quan sát, thì phương trình cơ bản như sau:

                       Xị j   =   (  + (i  + (j  + (i j                                        

(5.11)


Trong đó, ( là trung bình chung ở tổng thể, (i là tham số đặc trưng cho ảnh hưởng của nhân tố A. Nếu tác động của nhân tố A ngẫu nhiên ở các cấp thì (i = 0 với mọi i. Trái lại, nếu nhân tố A ảnh hưởng không ngẫu nhiên thì ít nhất có một (i ( 0, (j là tham số đặc trưng ảnh hưởng của nhân tố B. Nếu tác động của nhân tố B là ngẫu nhiên ở các cấp thì  (j = 0 với mọi j. Trái lại nếu nhân tố B tác động không ngẫu nhiên ở các cấp thì ít nhất có một  (j  ( 0. Còn (ij  là một đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn N (0,(2). Từ đó giả thuyết thường được cho là:


- Với nhân tố A: HA: (i = 0 với mọi i (và giả thuyết H1 ít nhất có một (i ( 0).


- Với nhân tố B: HB: (j  = 0 với mọi j (và đối thuyết H1 ít nhất có một (j  ( 0).


Trong trường hợp này ta có thể tính được các loại biến động sau:
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(5.12)


S là tổng các trị quan sát


- Biến động do nhân tố A...
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(5.13)


- Biến động do nhân tố B
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(5.14)                               Si(A)  và Sj(B)  tổng các trị quan sát mỗi cấp của nhân tố A và B 


Do tính chất cộng được của biến động nên ta dễ dàng có thể tìm được biến động ngẫu nhiên.

                                    VN  =  VT  - (VA  +  VB)                                               
(5.15)


Do đó tỷ số:

                               FA      =
[image: image194.wmf](b-1)   VA  /   VN                                         

(5.16)

có phân bố F với K1  = a-1 và K2 = (a-1) (b-1) bậc tự do.


Giả thuyết HA bị bác bỏ nếu FA   >  F05  (hoặc FA > F01) tra bảng và 

                                    FB     = (a-1)   VB / VN                                                 
(5.17)


Có phân bố F với K1 = (b-1) và K2  = (a-1) (b-1) bậc tự do. Giả thuyết HB bị bác bỏ nếu FB tính toán lớn hơn F0 5 tra bảng với bậc tự do tương ứng.


Bảng phân tích phương sai có dạng:

Bảng 5.4           Bảng  ANOVA
	Nguồn
	SS
	DF
	MS
	F
	XS(F)

	Nhân tố A

Nhân tố B

Ngẫu nhiên
	VA
    VB
VN
	a-1

b-1

(a-1) (b-1)


	S2a=VA /(a-1)

S2b=VB / (b-1)

S2N = VN /(a-1)(b-1)


	S2a/ S2N
S2b/ S2N

	

	Toàn bộ
	VT
	n-1
	VT /(n-1)
	
	


ứng dụng mô hình (5.11)


Trong lâm nghiệp rất ít gặp trường hợp bố trí thí nghiệm hai nhân tố và có một lần quan sát ở mỗi tổ hợp cấp của nhân tố. Vì rằng những thí nghiệm như vậy thường khômg đủ thông tin để đánh giá kết quả của thí nghiệm. Muốn tăng thêm lượng thông tin thường mỗi tổ hợp cấp của hai nhân tố phải có nhiều lần lặp lại thí nghiệm. Trường hợp này sẽ trình bày ở mục tiếp theo. ở đây giới thiệu một ứng dụng quan trọng của mô hình (5.11) là phương pháp bố trí thí nghiệm theo khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCB). Trong bố trí thí nghiệm theo kiểu này, nhân tố A là những công thức thí nghiệm cần theo dõi, nhân tố B là các khối. Việc phân bố các công thức thí nghiệm trong mỗi khối thường theo nguyên tắc ngẫu nhiên hay theo hệ thống. Chẳng hạn có 4 khối với 8 công thức thí nghiệm.

	Khối 4
	4
	5
	6
	8
	3
	2
	1
	7

	Khối 3
	3
	5
	1
	6
	8
	7
	4
	2

	Khối 2
	8
	3
	2
	4
	1
	7
	5
	6

	Khối 1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


   ở sơ đồ trên, ta có 8 thí nghiệm 4 lần lặp lại theo cách ngẫu nhiên, gọi là khối ngẫu nhiên đầy đủ (Randomizcd complete Blocks = RCB)


Ngoài cách bố trí theo ngẫu nhiên người ta còn bố trí theo cách hệ thống. Chẳng hạn sơ đồ dưới đây là một kiểu thí nghiệm được bố trí theo cách hệ thống:

	Khối 4
	3
	4
	5
	1
	2

	Khối 3
	4
	5
	1
	2
	3

	Khối 2
	5
	1
	2
	3
	4

	Khối 1
	1
	2
	3
	4
	5



Bố trí theo khối hệ thống là một phương pháp trước đây được nhiều người ưa thích và vận dụng. Nhưng phương pháp này có nhược điểm lớn là vị trí tương đối của các công thức thí nghiệm thường giống nhau, ở tất cả các khối gây nên mối liên quan đến nhau sẽ làm tăng sai số thí nghiệm. Chẳng hạn như sơ đồ trên ở khối 1 công thức 1 đứng cạnh công thức 2, ở các khối khác cũng vậy. Sai lệch giữa công thức 1 và 2 thường bé hơn sai lệch giữa công thức 1 với 4 hoặc 2 với 4. Fisher đề nghị khắc phục thiếu sót trên bằng cách bố trí ngẫu nhiên. Đây là cách bố trí mà người ta cho là khách quan nhất. 

Ví dụ 5.2  Sinh trưởng chiều cao cây (cm)  ở vườn ươm của 4 loài cây được thí nghiệm lặp lại ở 5 khối cho kết quả như ở bảng (5.5). Hãy so sánh sinh trưởng các loài bằng phân tích phương sai  2 nhân tố .

Bảng 5.5: Sinh trưởng chiều cao (cm) của 4 loài khác nhau được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên (Nguồn: J. Berley and P.J. Wood)

	Loài
	Khối
	

	
	I
	2
	3
	4
	5
	Si (A)

	a
	18
	15
	16
	14
	12
	75

	b
	14
	15
	15
	12
	14
	70

	c
	12
	16
	8
	10
	9
	55

	d
	16
	13
	15
	12
	14
	70

	Sj(B)
	60
	59
	54
	48
	49
	


              Sử dụng  SPSS theo quy trình sau:

             Đưa số liệu vào máy với các mã như sau  (Loài: a=1, b=2, c=3, d=4, Khối =  1, 2, 3, 4, 5)

	                                                        QT5.3

1    Analyze\    General  linear Model \ Univariate (vì chỉ một biến số)
2   Khai báo  Dependent Variable (s) :  Chiều cao Fixed Factor(s)  Loài , Khối ngẫu nhiên. 

3  Nháy chuột vào Model  Chọn  Custom: chuyển Loai, khoi ngau nhien 

4 Nháy chuột vào Post Hoc Đưa Loài vào hộp Post Hoc Tests for và chọn Bonferroni   Duncan (với khối không cần kiểm tra sai khác từng cặp)
5   OK
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Hình 5.20 Hộp thoại Univariate
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                         Hình 5.21 Hộp thoại Model với việc chọn Custom
Kết quả như sau :
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                                                     Hình 5.24    

Giải thích 


Bảng đầu tiên ( H 5.22) là hiệu quả của cả mô hình. Cũng tức là đánh giá ảnh hưởng của từng nhân tố đối với sinh trưởng chiều cao cây con. Nội dung các hàng và cột cũng tương tự như trường hợp một nhân tố trong thủ tục General  linear Model -Multivariate nhưng ở đây có thêm nhân tố khối ngẫu nhiên ... Như ví dụ của ta ở trên thì loài là khác nhau về chiều cao vì xác suất  cho ở cột cuối < 0.05  nhưng biến động khối là khác nhau không rõ vì xác suất cho ở cột cuối là > 0.05. Những hình còn lại là kết quả so sánh từng cặp các trung bình chiều cao theo loài theo tiêu chuẩn  Bonferroni và Duncan như  đã giải thích ở trên. Theo ví dụ của ta thì chỉ có Loài (a) và (c) là khác nhau vì có Sig = 0,042 < 0,05, các cặp sai dị khác là không rõ, việc chọn 1 loài duy nhất tốt là khó khăn vì cả 3 loài (a) (d) (b) đều cùng trong   một nhóm (Xem tiêu chuẩn Duncan ở bảng cuối cùng H 5.24). Ta có thể nói 3 loài này là xấp xỉ nhau về sinh trưởng chiều cao .

5.3.2. Trường hợp có m kết quả thí nghiệm ở mỗi tổ hợp cấp nhân tố A và B  

     Trong trường hợp này nhân tố A được chia làm a cấp, nhân tố B được chia làm b cấp, nhưng số kết quả thí nghiệm ở mỗi tổ hợp cấp của 2 nhân tố phải là  > 1 (m > 1)

Mô hình cơ bản của thí nghiệm này là:

                                      Xij k =  (  +   (i  +  (i  +((() ij  + (ij k            

(5.18)

Trong đó:  ( là trung bình trung của tổng thể:


       (i là tham số đặc trưng cho ảnh hưởng của nhân tố A:


       (i  là tham số đặc trưng cho ảnh hưởng của nhân tố B:


       ((()ij  là tham số đặc trưng cho ảnh hưởơg qua lại của 2 nhân  tố


       (ij là biến ngẫu nhiên có phân bố chuẩn N (0, (2) với ( là sai tiêu chuẩn đặc trưng cho sai số của thí nghiệm. Trường hợp nếu nhân tố A không có tác động qua lại (tác động tương hỗ) thì ((() ij  = 0 các giả thuyết cần đặt ra cho trường hợp này là:

                  HA:  (i = 0 với mọi i (đối thuyết là ít nhất có một  (i ( 0)

                  HB:   (j = 0 với mọi j (đối thuyết là ít nhất có một  (j ( 0)

                  HAB:  ((() ij = 0 với mọi  i j (đối thuyết ít nhất có một ((()  ij ( 0)


Trong trường hợp này mỗi tổ hợp cấp của nhân tố A và nhân tố B có m kết quả được lặp Xij k mà tổng của nó được ký hiệu  Sij  (: i chỉ cấp của nhân tố A: j chỉ cấp của nhân tố B: k chỉ thứ tự quan sát ở mỗi tổ hợp cấp của 2 nhân tố A và B).

Để kiểm tra các giả thuyết trên đây người ta cần tính toán các loại biến động sau:

- Biến động do nhân tố A:
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- Biến động do nhân tố B:   
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biến động do tác động qua lại của 2 nhân tố:
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- Biến động thừa (do sai số thí nghiệm):
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Trong các công thức trên Si(A), Sj(B) tổng mỗi cấp của nhân tố A và B. Các giả thuyết HA: HB : HAB được kiểm tra bằng tiêu chuẩn F sau:
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(5.23)


Nếu các trị số FA , FB, FAB tính được lớn hơn F05 (hoặc F01) tra bảng thì giả thuyết bị bác bỏ. Khi tìm F05 ở bảng thì bậc tự do K1 là ứng với phần mẫu số của các công thức trên lần lượt là (a-1), (b-1), (a-1)(b-1) còn K2 luôn bằng ab(m-1).  
                      Bảng phân tích phương sai có dạng:

                                              Bảng 5.6: ANOVA

	Nguồn
	SS
	DF
	MS
	F
	XS(F)

	Nhân tố A

Nhân tố B

Tương tácA*B

Ngẫu nhiên
	VA
    VB
 VAB
VN
	a-1

b-1

(a-1) (b-1)

ab(m-1)
	S2a=VA /(a-1)

S2b=VB / (b-1)

S2ab=VAB /(a-1)(b-1)

S2N=VN / ab(m-1)
	S2a/ S2N
S2b/ S2N
S2ab/ S2N
	

	Toàn bộ
	VT
	n-1
	VT /(n-1)
	
	



Ví dụ 5.3:  Trong công nghệ chế biến lâm sản người ta nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ ép và thời gian ép đến độ bám dính của màng keo (KG/cm2 ). Kết quả cho ở bảng 5.7

Bảng 5.7: Độ bám dính của màng keo (KG/cm2 ) phụ thuộc

nhiệt độ và thời gian ép (nguồn Ngô Kim  Khôi  )
	
	Thờigian ép 2.5phút
	Thời gian ép 3 phút
	Thờigian ép 

3.5 phút

	Nhiệt độ 110 độ
	6.79

6.50

6.82
	6.86

6.77

7.01
	7.85

8.20

7.91

	Nhiệt độ 120 độ
	7.13

7.24

7.32
	10.13

10.27

11.05
	13.54

12.71

13.26

	Nhiệt độ 130 độ
	8.41

8.67

9.04
	9.77

9.54

10.03
	9.52

9.44

9.78.



Để thực hiện theo SPSS  ta mã hoá biến nhiệt độ với các mức lần lược 1, 2, 3 ứng với 110 độ 120 độ và 130 độ; mã hoá thời gian ép 1, 2, 3 ứng với mức 2,5 phút ,3 phút và 3,5 phút . Quy trình tính theo SPSS như sau:

	                                                             QT5.4

1. Analyze\  General  linear Model \ Univariate (vì chỉ một biến số)
2. Khai báo  Dependent Variable (s) :  Độ bám dính màng keo Fixed Factor(s) Nhiệt độ ép ,Thời gian ép

3. Nháy chuột vào Model  Chọn  Full Factorial   (Xem hình  5.25 )
4. Nháy chuột vào Post Hoc Đưa Nhiệt độ ép ,Thời gian ép vào hộp Post hoc tests for và chọn Bonferroni  Duncan 
     5. OK
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                         Hình 5.25:  Hộp thoại model với lựa chọn Full Factorial

Kết quả như sau  
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Hình  5.26
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Hình 5.27

[image: image208.wmf]Multiple Comparisons

Dependent Variable: Do bam dinh cua mang keo(KG/cm2)

-3.1044

*

.13203

.000

-3.4529

-2.7560

-2.1656

*

.13203

.000

-2.5140

-1.8171

3.1044

*

.13203

.000

2.7560

3.4529

.9389

*

.13203

.000

.5904

1.2873

2.1656

*

.13203

.000

1.8171

2.5140

-.9389

*

.13203

.000

-1.2873

-.5904

(J)

nhiet

do ep

2.00

3.00

1.00

3.00

1.00

2.00

(I) nhiet do ep

1.00

2.00

3.00

Bonferroni

Mean

Difference

(I-J)

Std.

Error

Sig.

Lower

Bound

Upper

Bound

95% Confidence

Interval

Based on observed means.

The mean difference is significant at the .05 level.

*. 


Hình 5.28

[image: image209.wmf]Do bam dinh cua mang keo(KG/cm2)

9

7.1900

9

9.3556

9

10.2944

1.000

1.000

1.000

nhiet do ep

1.00

3.00

2.00

Sig.

Duncan

a,b

N

1

2

3

Subset

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on Type III Sum of Squares

The error term is Mean Square(Error) = .078.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 9.000.

a. 

Alpha = .05.

b. 


Hình 5.29

[image: image210.wmf]Multiple Comparisons

Dependent Variable: Do bam dinh cua mang keo(KG/cm2)

-1.5011

*

.13203

.000

-1.8496

-1.1527

-2.6989

*

.13203

.000

-3.0473

-2.3504

1.5011

*

.13203

.000

1.1527

1.8496

-1.1978

*

.13203

.000

-1.5462

-.8493

2.6989

*

.13203

.000

2.3504

3.0473

1.1978

*

.13203

.000

.8493

1.5462

(J) thoi

gian

ep

2.00

3.00

1.00

3.00

1.00

2.00

(I) thoi gian ep

1.00

2.00

3.00

Bonferroni

Mean

Difference

(I-J)

Std.

Error

Sig.

Lower

Bound

Upper

Bound

95% Confidence

Interval

Based on observed means.

The mean difference is significant at the .05 level.

*. 


Hình 5.30

[image: image211.wmf]Do bam dinh cua mang keo(KG/cm2)

9

7.5467

9

9.0478

9

10.2456

1.000

1.000

1.000

thoi gian ep

1.00

2.00

3.00

Sig.

Duncan

a,b

N

1

2

3

Subset

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on Type III Sum of Squares

The error term is Mean Square(Error) = .078.

Uses Harmonic Mean Sample Size = 9.000.

a. 

Alpha = .05.

b. 


                                                      Hình 5.31

Giải thích:

       Bảng đầu tiên ( H 5.26) cho biết kết quả kiểm tra điều kiện bằng nhau của các phương sai theo tiêu chuẩn Levene. Mức ý nghĩa cho ở cột cuối cùng = 0,086  nói lên rằng giả thuyết về sự bằng nhau của các phương sai là có thể chấp nhận được và những bước tính tiếp theo là hợp lý. Bảng tiếp theo ( H 5.27)  nội dung cơ bản cũng giống như  không có lần lặp lại. Nhưng điều đáng chú ý là trong trường hợp có m lần lặp lại trong hình này còn có tác động qua lại giữa nhiệt độ và thời gian ép  được cho ở hàng thứ 5 của bảng. Cột cuối cùng với các Sig = 000 cho thấy ảnh hưởng của nhiệt độ, thời gian ép và tác động qua lại giữa chúng là rõ rệt.  Những bảng còn lại nội dung và ý nghĩa tương tự như trong trường hợp  một nhân tố. ở đây là cho nhân tố nhiệt độ và nhân tố thời gian ép của máy thí nghiệm. Qua tiêu chuẩn Duncan cho thấy thời gian ép cho độ bám dính của keo cao nhất là 3,5 phút và nhiệt độ cho độ bám dính cao nhất là 120 độ .
5.4. Phân tích phương sai 3 nhân tố


Quy trình tính toán cho trường hợp phân tích phương sai 3 nhân tố  cần chú ý rằng nếu không có  lần lặp thì phải tính cả tương tác từng cặp các nhân tố và nếu có m lần lặp thì phải tính thêm cả tương tác 3 nhân tố 


Trường hợp không lặp mô hình như sau:

                     Xij k =  (  + (i  +  (i  +γk+ ((()ij +((γ)ik +((γ)jk + (ij k       

(5.24)              

5.4.1. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu ô vuông la tinh

Trong trường hợp bố trí theo khối thì số công thức có thể nhiều hoặc ít hơn số khối và khi phân tích người ta có thể bỏ qua sự sai khác giữa các cột. Trong trường hợp số khối luôn luôn bằng số công thức thí nghiệm (Số lần lặp lại bằng số công thức thí nghiệm) và trong một cột hoặc trong một hàng không có hai công thức nào đó cùng tồn tại ta gọi những thí nghiệm như vậy là bố trí theo ô vuông la tinh. Chẳng hạn thí nghiệm có thể bố trí theo sơ đồ sau:

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Khối (1)
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Khối (2)
	6
	1
	2
	3
	4
	5

	Khối (3)
	5
	6
	1
	2
	3
	4

	Khối (4)
	4
	5
	6
	1
	2
	3

	Khối (5)
	3
	4
	5
	6
	1
	2

	Khối (6)
	2
	3
	4
	5
	6
	1



ở sơ đồ trên ta có 6 khối (1) (2) (3) (4) (5) (6) nằm ngang mà mỗi khối chia làm 6 « đều nhau. Trên mỗi ô này tiến hành một thí nghiệm khác nhau.


Vị trí của các thí nghiệm được bố trí trên các ô theo nguyên tắc hệ thống nào đó Để xác định được sai số của thí nghiệm khi phân tích người ta phải loại trừ những biến động do các khối (Hàng) và các cột khác nhau gây nên, chỉ còn biến động do các công thức khác nhau đưa lại (không có ảnh hưởng qua lại).


Từ bảng ghi kết quả thí nghiệm trên, các loại biến động sau đây được tính:


Biến động theo Khối (Vk ) biến động theo Cột (Vc) và biến động do công thức  (Vct) ứng với bậc tự do là r -1. Cũng theo nguyên tắc chung biến động ngẫu nhiên   VN= VT- (Vk +Vc+Vct) có bậc tự do (r - 1 )(r - 2). Trong các công thức trên r là số công thức thí nghiệm hay là số lần lặp lại.




Muốn kiểm tra xem các kết quả thí nghiệm theo các công thức khác nhau có thuần nhất không người ta dựa vào tỷ số  F như trường hợp một hoặc 2 nhân tố ở trên  

Bảng  5.8   ANOVA
	Nguồn
	SS
	DF
	MS
	F
	XS(F)

	Cột 

Hµng(Khèi)

Công thức

Ngẫu nhiên
	VC
Vk
VCT
VN
	r-1

r-1

r-1

(r-1) (r-2)
	S2c=Vc  /(r-1)

S2k=Vk /(r-1)

S2ct=VCT / (b-1)

S2N=VN / (r-1) (r-2)
	S2c/ S2N
S2k /S2N
S2ct// S2N

	

	Toàn bộ
	VT
	n-1
	VT /(n-1)
	
	



Ví dụ 5.4: Có 5 thí nghiệm về loài ở giai đoạn vườn ươm bố trí theo kiểu ô vuông Latin, kết quả  thí nghiệm được như bảng 5.9 (chú ý: Các con số trong ngoặc là thứ tự cột được đưa vào tính toán như một biến nhân tố). Cũng như trường hợp thí nghiệm theo khối, ở thí nghiệm theo ô vuông la tinh mỗi ô thường là sản lượng của cây trồng nhưng trong lâm nghiệp đại lượng quan sát thường là những chỉ tiêu trung bình về đường kính, chiều cao của một lô cây được chọn để quan sát (chọn ngẫu nhiên hoặc hệ thống).    


 Bảng 5.9:  Sinh trưởng chiều cao  (cm) của 5 loài (a, b, c, d, e) được bố trí theo ô vuông La tinh (Nguồn: J. Berley and P.J. Wood)

	Hàng (khoi)
	Cột 1
	Cột 2
	Cột 3
	Cột 4
	Cột 5

	1
	(c) 13
	(a)  21
	(b) 16
	(e) 16
	(d) 14

	2
	(a) 18
	  (b) 15
	(d) 17
	(c) 17
	(e) 15

	3
	 (d) 17
	(c) 15
	(e) 15
	(a) 15
	(b) 18

	4
	(e) 18
	(d) 18
	(c) 16
	(b) 14
	(a) 16

	5
	(b) 17
	(e)  16
	(a) 25
	(d) 19
	(c) 14



Thử dùng SPSS  để phân tích theo ví dụ trên sau khi mã hoá  loài với  a =1, b =2, c=3, d =4, e  =5  Hàng (khối) =1, 2, 3, 4, 5.  Cột=1, 2,3, 4, 5.

	                                                          QT5.5

1. Analyze\  General  Linear  model \  Untivariate

2. Khai báo  Dependent variable(s): Chiều cao Fixed Factor(s): COT (cột)   HANG (Khối), CT (công thức)

3. Nháy chuột trái vào  Model và chọn Custom sau đó chuyển các nhân tố vào khung Model                  

4. OK


[image: image212.png]Univariate: Model

Specity Model

 Full astorl & Custon Contiue

Factos  Covarites: Modet =
o o

Buid Tem(s)—

K]

Sumof squares: [Type Il ~] R includs irtercept in madel





Hình 5.32:  Hộp thoại  Model với việc chọn Custom
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Hình 5.33

Giải thích: 

 Bảng kết quả (H 5.33) cho thấy biến động và bậc tự do của cột, hàng và công thức = biến động do mô hình. Xác suất của  F do biến động cột, hàng và công thức đều > 0,05 cho thấy tác động của chúng lên thí nghiệm là không rõ. Cần nói thêm rằng trong thí nghiệm  theo ô vuông la tinh người ta không nên tính tác động qua lại giữa các nhân tố  theo phương trình mô hình (5.24). Do tác động của công thức là không rõ nên không cần đặt vấn đề so sánh sai dị giữa các thí nghiệm. Trong nông lâm nghiệp thường các thí nghiệm 2 nhân tố  được bố trí lặp lại theo các khối ngẫu nhiên .  

5.4.2. Thí nghiệm 2 nhân tố lặp lại trên các khối 


Trong trường thí nghiệm 2 nhân tố lặp lại trên các khối  nếu chú ý cả biến động do khối gây nên ta lại có phân tích phương sai 3 nhân tố với mỗi tổ hợp các cấp của chúng chỉ có một lần quan sát. Trong trường hợp này vận dụng mô hình (5.24)  ta chỉ tính tương tác 2 nhân tố A và B mà thôi.

           Phương trình mô hình có dạng                

                                    Xij k =  (  + (i  +  (i  +Rk+ ((()ij + (ij k                    

(5.25)

           Trong đố Rk  chỉ ảnh hưởng của khối 


Bảng phân tích phương sai có dạng sau 

Bảng  5.10        Bảng ANOVA
	Nguồn
	SS
	      DF
	MS
	F
	XS(F)

	Lặp

Nhân tố A

Nhân tố B

Tương tác A*B

Ngẫu nhiên
	Vr
VA
VB
VAB
VN
	r-1

a-1

b-1

(a-1) (b-1)

(r-1) (ab-1)
	S2r=Vr  /(r-1)

S2a=VA /(a-1)

S2b=VB / (b-1)

S2ab=VAB /(a-1)( b-1)

 S2N=VN / (r-1) (ab-1)
	S2r/  S2N
S2a/ S2N
S2b/ S2N
S2ab / S2N
	

	Toàn bộ
	VT
	n-1
	VT /(n-1)
	
	



Ví dụ 5.5:  Người ta thí nghiệm trồng  loài tre  Arundinacea  ở  2 mức mật độ khác nhau 10m*10m và 12m*12m  (nhân tố A) ứng với tuổi cây là 6, 12 , và 24 tháng. Thí nghiệm được lặp lại trên 3 khối. Kết quả cho ở bảng sau:

Bảng  5.11:  Chiều cao vút ngọn (cm) của các khóm tre Arundinacea   ở các công thức thí nghiệm khác nhau  (nguồn  K. Jayaraman)

	Tổ hợp công thức
	  Lần lặp 1
	Lần lặp 2
	Lần lặp 3

	a1b1
a1b2
a1b3
	46.50

49.50

127.70
	55.90

59.50

134.10


	78.70

78.70

137.10

	a2b1
a2b2
a2b3
	49.30

65.50

67.90
	53.20

65.0

112.7


	65.30

74.0

129.0



Quy trình tính trên SPSS như sau 

	
QT5.6

1. Analyze\   General  linear Model \ Univariate (vì chỉ một biến số)
2. Khai báo Dependent Variable (s):  Chiều cao (Hvn), Fixed Factor (s) Cự ly trồng (A) , Tuổi trồng (B),  Lặp  

3. Nháy chuột vào Model  Chọn  Custom : đưa các biến Cự ly trồng (A) ,Tuổi trồng (B) , Lặp . Để tính tương tác A*B  trong  Factors & covariates nháy chuột trái vào A giữ shift và chọn tiếp B  đồng thời chuyển sang khung Model ( xem hình  5.34)
4. Nháy chuột vào Post Hoc Đưa Nhân tố A vàB  vào hộp Post hoc tests for và chọn Bonferroni , Duncan 
5. OK
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Hình 5.34  Hộp thoại Model với việc chọn đồng thời 2 nhân tố
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                                              Hình 5.38

Giải thích:

         Bảng thứ 1 (H 5.35) chỉ số thí nghiệm ứng với các nhân tố. Bảng thứ 2 (H 5.36) chỉ ảnh hưởng của từng nhân tố kể cả lặp và tương tác giữa tuổi trồng và cự ly trồng.Trừ nhân tố cự ly, các nhân tố còn lại kể cả tác động qua lại, ảnh hưởng đều rõ vì mức ý nghĩa của F tính đều nhỏ hơn 0.05 (cột cuối cùng). Những bảng còn lại là so sánh sai dị từng cặp các công thức theo Bonferroni và Duncan như đã nhiều lần giải thích ở trên. Kết quả cho thấy tuổi cây trồng ở cấp 3 (24 tháng)  là tốt nhất. Nhân tố cự ly chỉ có 2 mức và tác động không rõ nên không so sánh ở đây. Nếu muốn tìm công thức thí nghiệm (a1b1= 1, a1b2= 2, a1b3= 3, a2b1= 4, a2b2= 5, a2b3= 6) tốt nhất ta dùng mô hình khối ngẫu nhiên với 6 công thức và 3 lần lặp (khối) cho kết quả như sau:
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Hình 5.41

Bảng trên ( H 5.39) cho thấy các công thức khác nhau là rõ. Điều này cũng phản ảnh rõ ràng ở 2 bảng dưới (H 5.40 và H 5.41) vì các công thức chia thành 3 nhóm với công thức 3 (a1b3) là tốt nhất.  Có nghĩa là cây trồng ở cự ly 10*10m và 24 tháng tuổi là tốt nhất.

Chương 6

 Hồi quy Tuyến tính Một lớp và nhiều lớp

6.1. Hệ số tương quan

6.1.1. Công thức tính hệ số tương quan

Hệ số tương quan là khái niệm chỉ  mức độ liên hệ giữa 2 đại lượng ngẫu nhiên   được tính theo công thức

                             r     =  
[image: image222.wmf]Qy

Qx

Qxy

.

                                                           (6.1)

Với Qxy  =  (xy  -  ((x)*( (y)/n   và    Qx =  (x2    - ((x)2 /n ,  x và y là 2 đại lượng quan sát ở mẫu 

6.1.2. Kiểm tra giả thuyết hệ số tương quan
 
Hệ số tương quan  mẫu thường được ký hiệu là r 

(Hiện nay các phần mềm chuyên dụng thường ký hiệu chung là R). Người ta chứng minh được rằng hệ số tương quan r là một ước lượng không chệch của hệ số tương quan tổng thể ( chỉ khi  (= 0. Ta đặt giả thuyết  H0 : (= 0,H1 : ( ( 0


Người ta chứng minh rằng nếu trong tổng thể (= 0 thì đại lượng. 

                              T   = r/ 
[image: image223.wmf]2
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 (6-2)


Có phân bố t với n-2 bậc tự do. Giả thuyết H0 bị bác bỏ nếu giá trị tuyệt đối của t tính theo (5-2) lớn hơn t(/2 tra bảng. Trong trường hợp r ( 0.03 thì (1-r2) trong công thức (6-2) gần 1, nên việc kiểm tra giả thuyết H0 có thể thực hiện theo công thức rút gọn sau:

      T  =  r 
[image: image224.wmf]2
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Ngoài phương pháp tính hệ số tương quan nói trên (gọi là hệ số tương quan Pearson), người ta còn tính theo phương pháp phi tham số mà thường dùng là hệ số tương quan hạng của Spearman. Cách tính theo phương pháp này như sau:


Gọi Ri là vị thứ của biến X sau khi đã xếp hạng từ  lớn đến nhỏ và Si là vị thứ xếp hạng từ lớn đến nhỏ của y và rs là hệ số tương quan hạng của của Spearman ta có công thức: 

                                rs    =  1 -  6((Ri=Si)2/ (n3 –n)                                     
(6-3)


Việc kiểm tra sự tồn tại của rs ​  cũng được thực hiện theo công thức (6-2) chỉ cần thay r bằng rs trong  công thức này. Các hệ số tương quan hạng thường dùng thích hợp cho những trường hợp các đại lượng quan sát không tuân theo luật chuẩn.                           

Ví dụ 6.1:  Quan hệ giữa đường kính tán cây (Dt) và đường kính  D1,3 như sau

Bảng 6.1  Đường kính D1.3 và đường kính tán Dt   (nguồn Ngô Kim Khôi)                   

	D1.3 (cm)
	7.6
	8.8
	8.9
	9.3
	9.7
	10.6
	11
	11.8
	11.9
	12.3

	Dt (m)
	2.5
	2.8
	3
	3.4
	3.7
	4
	4.5
	4.9
	5.2
	5.7


Sau khi đưa các biến D1.3 và Dt vào  máy ta thực hiện Quy trình tính theo SPSS cho ví dụ (5-1) như sau: 

	                                                   QT6.1
1. Analyze\Correlate  \  Bivariate. 

2. Trong hộp thoại Bivariate Correlations đưa các biến  Dt và  D1.3 vào khung Variables
Đánh dấu vào Pearson (có thể thêm hệ số tương quan  Spearman và   Kendall  tau-b nếu cần)

3. OK
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Hình 6.1 Hộp thoại Bivariate correlation

      Kết quả như sau
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1

.984

**

.

.000

10

10

.984

**

1

.000

.

10

10

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

DT

D1.3

DT

D1.3

Correlation is significant at the 0.01 level

(2-tailed).

**. 
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                                                             Hình 6.3

Giải thích:

Bảng 1  (H 6.2) cho hệ số tương  quan Pearson giữa Dt và D1.3 ở hàng thứ 2 theo kiểu ma trận. Như trong ví dụ của ta cho hệ số tương quan r = 0,984. Hàng thứ 3 cho xác suất kiểm tra sự tồn tại của r theo công thức (6-2). Vì xác suất quá nhỏ nên r tồn tại, cũng có nghĩa giả thuyết H0 : (= 0 bị bác bỏ ở mức ( =0.01.  Bảng  2 (H 6.3) chỉ hệ số tương quan được tính theo phương pháp phi tham số có tên chung là tương quan hạng của Spearman và Kendall có kết cấu như hình 6.2 nhưng mức độ liên hệ bằng 1 cao hơn hệ số tương quan tính theo Pearson. ở đây, không khai báo vấn đề tương quan riêng phần (Partial correlation) vì nó sẽ đề cập trong phân tích hồi quy nhiều biến số. 

6.2. Hồi quy tuyến tính một lớp 
6.2.1. Cách biểu thị một hàm hồi quy tuyến tính một lớp 


Nếu 2 đại lượng X và Y trong tổng thể có quan hệ tuyến tính thì quan hệ đó được viết dưới dạng kỳ vọng.   

                    E(Y/X)  =  A   +  B X 




(6-4)

Còn ở mẫu          
[image: image228.wmf]ˆ
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(6-5)

Ngoài  ra người ta còn có thể biểu thị dưới dạng phương trình mô hình

                            yi  = A   +   BX   +  (i 




(6-6) 


[image: image229.wmf]x
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Hình  5.4:  Phân bố chuẩn của Y  dưới điều kiện X= x0

Trong hình số (5-4) các  giá  trị y quan sát có phân bố chuẩn với kỳ vọng là E(Y/X) và phương sai là ( 2. Ngày nay, trong các phần mềm thống kê chuyên dụng đều có chương trình kiểm tra mô hình trên rất thuận tiện. 

6.2.2.  Xác định các hệ số ở mẫu

            Việc xác định các hệ số a, b được tiến hành bằng phương pháp bình phương bé nhất và được tính theo các công thức sau 

                                         b =      
[image: image230.wmf]Qx

Qxy

                                                        
(6.7)

                                         a  =(y - b(x                                                      
(6.8)

6.2.3. Kiểm tra sự tồn tại của các hệ số


Người ta đặt giả thuyết H0 :  A=0  và B=0  và kiểm tra chúng bằng tiêu chuẩn t theo các công thức 

                  ta= a/Sa                                                                         
 (6.9)

                 tb= b/Sb                                                                                                     
 (6.10)

Trong đó:          Sa= 
[image: image231.wmf]ˆ
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y
[image: image232.wmf]x

nQ

x

ồ

/

2

và Sb= 
[image: image233.wmf]ˆ

S

y 
[image: image234.wmf]X

Q

/

1


Còn 
[image: image235.wmf]2

ˆ

()/(2)

y

Syyn

ồ

=--

                     

          gọi là sai tiêu chuẩn hồi quy.


Nếu giá trị tuyệt đối  của ta và tb tính theo 2 công thức trên > t(/2 ứng với bậc tự do k= n - 2 thì giả thuyết bị bác bỏ , ngược lại ta tạm thời chấp nhận giả thuyết. Trong các công thức trên thì Sa và Sb là sai số của các hệ số n dung lượng quan sát ( mức ý nghĩa dùng để kiểm tra ( mặc định (= 0.05 ).  Cần chú ý rằng việc kiểm tra hệ số b theo công thức (6.9) là đồng nhất với việc kiểm tra tồn tại của r trình bày ở mục (6.1.2).

6.2.4. Hệ số xác định


Trong phân tích hồi quy thường người ta dùng cái gọi là Hệ số xác định (Coefficient of determination) để đánh giá mức độ phụ thuộc giữa Y và X. Hệ số xác định được tính theo công thức:

                                 R2  =  1 -  (((y-
[image: image236.wmf]ˆ
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(6 -11)

     Hoặc                   R2   =    ((
[image: image237.wmf]ˆ
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- (y)2/ (( y -(
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Theo các công thức trên thì Hệ số xác định là tỷ lệ biến động của đại lượng Y được giải thích bởi hàm hồi quy 
[image: image239.wmf]ˆ

y

. Theo các công thức trên R2 bằng 1 khi tất cả giá trị y đều bằng 
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. Cũng tức là các điểm quan sát của Y đều nằm trên đường hồi quy. R2 = 0 khi 
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=( y. Như vậy, hệ số xác định nằm giữa 0 và 1. Trong trường hợp tuyến tính đơn giữa 2 biến ngẫu nhiên theo mô hình II thì hệ số xác định cũng chính là hệ số tương quan bình phương. Như vậy, hệ số xác định là một đặc trưng thống kê chung nhất có thể dùng cho mô hình I và mô hình II. Trong khi đó hệ số tương quan chỉ được dùng cho mô hình II. Trong nhiều tài liệu khoa học hiện nay, người ta vẫn gọi R là hệ số tương quan chung cho mọi trường hợp. Điều đó chỉ mang ý nghĩa hình thức nhưng không đúng về mặt lý luận. Ngoài ra người ta còn tính Hệ số xác định có điều chỉnh theo công thức 

                          Ra2  =  1 -  
[image: image242.wmf]ˆ
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(6.12)

Với 
[image: image243.wmf]ˆ
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2y là phương sai hồi quy hay phương sai dư.

6.2.5. Bảng phân tích phương sai trong phân tích Hồi quy 

Để phân tích sâu hơn về quan hệ giữa 2 đại lượng theo mô hình I hoặc mô hình II ngoài  những thông tin về hệ số tương quan hoặc hệ số xác định và phương sai hồi quy người ta còn đưa ra một bảng phân tích phương sai (ANOVA) có dạng sau:                

Bảng 6-2: ANOVA

	Nguồn biến động

(Source)
	Tổng B.Đ

(SS )
	Bậc tự do

( DF)
	Phương sai

(MS)
	F.tÝnh
	Xác suất 

của F(Sig)

	Hồi quy
	QR
	1
	MR
	MR/ME
	

	Sai số dư
	QE
	n-2
	ME
	
	

	Tổng
	Qx
	n-1
	
	
	



Trong bảng trên ta ký hiệu như sau  QR =( (
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) 2 ; QE = ( (y-
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MR = QR/ Bậc tự do (trong hồi quy 1 lớp  k=1);  ME  = QE/ (n-2) = 
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)(2 với bậc tự do tương ứng là n- 2 và 1. Cho nên hàng cuối cùng bằng hàng thứ 2 cộng với hàng thứ 3 về các tổng biến động cũng như bậc tự do. Thực chất của bảng phân tích phương sai nói trên là việc kiểm ra sự tồn tại của hệ số xác định R2 theo tiêu chuẩn F  theo công thức:

                                              F   = MR/ME                                              
(6.13)


Với bậc tự do k1=1, k2= n-2. Nếu mức ý nghĩa của F (sigF) < 0.05 hoặc F tính lớn hơn F tra bảng  thì hệ số xác định là tồn tại và phương trình hồi quy mới có ý nghĩa .

6.2.6. Dự báo trung bình và dự báo cá biệt (mean prediction, individual prediction)


Trong nhiều trường hợp người ta cần ước lượng giá trị của E(Y/X) thông qua hàm ước lượng 
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 bằng cách thay x0 vào  phương trình hồi quy ở mẫu. Sai số ước lượng trung bình được tính theo công thức:                     
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 Từ đó ta có công thức ước lượng khoảng của E(Y/X) như sau:

                      P(
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            t(/2  được tra bảng theo phân bố t với n-2 bậc tự do và (. 


Ngoài việc ước lượng trung bình người ta còn  đề cập đến vấn đề dự báo giá trị Y cá biệt theo mô hình  (6-6) khi biết được một giá trị cụ thể của biến X, tức x0. Trong trường hợp này, nếu dùng hàm hồi quy mẫu để dự báo ta sẽ mắc sai số cực hạn như sau:

                         (y   =  t(/2*
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                                        (6-16)


Như vậy độ tin cậy của khoảng dự báo khi dự báo một giá trị của y cá biệt tính theo mô hình (6-6) là 

                                 P(
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          (6-17)

6.2.7. Chuẩn hoá các sai số phần dư 



Để đánh giá mức độ phân tán các giá trị quan sát y so với giá trị 
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 ngoài việc tính các trị phần dư (y-
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) người ta còn tính các giá trị chuẩn hoá theo công thức: 
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 với   
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Bây giờ ta thử dùng phần mềm SPSS để phân tích hồi quy theo ví dụ 6.1 với quy trình sau 

	                                                       QT6.2
    1. Analyze\Regression\ Linear
2 Trong hộp toại Linear Resgession ghi  DT vào Dependent và ghi  D1.3   vào Independent(s) chọn  Enter trong Method (vì chỉ có một biến độc lập)

3 Nháy chuột vào Statistics chọn Estimates và confidence interval trong Regression coefficients 
4 Nháy chuột vào Save, chọn   unstandardized và standardized  trong  Predicted valuve, trong Residuals chọn unstandardized và standardized,trong Prediction intervals  chọn Mean & individual

5 Nếu muốn kiểm tra các điều kiện của mô hình thì nháy chuột vào Plots: Đưa Zresid vào khung Y (Trục Y) đưa Zpred vào khung X (trục X), chọn 
     Histogram  và  Normal probability Plot

     6. OK


   Kết quả như sau:
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                                       Hình 6.5 Hộp thoại  Linear  Regresion
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Hình 6.7  Hộp thoại Regression Save
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Hình 6.8 Hộp thoại Regression Plots
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                                                           Hình 6.15
Giải thích


Bảng đầu tiên  (H 6.9) chỉ hệ số tương quan, hệ số xác định và hệ số xác định có điều chỉnh tính theo các công thức (6.11) và (6.12) cột cuối của bảng cho giá trị của sai tiêu chuẩn hồi quy. Bảng tiếp theo  (H6.10) là bảng phân tích phương sai mà chủ yếu là kiểm tra sự tồn tại của R2  qua trị số F. Theo ví dụ của ta, xác suất của F cho ở cột cuối cùng nhỏ hơn 0,05 rất nhiều nên thừa nhận trong tổng thể R2> 0. Toàn bộ các nội dung của bảng này được giải thích như đã trình bày ở bảng 6-7. Bảng tiếp theo  (H 6.11) chủ yếu là kiểm tra sự tồn tại của các hệ số a và b theo thứ tự:  giá trị của các hệ số chưa chuẩn hoá và sai số của nó, hệ số đã chuẩn hoá (Beta  = b *sx/ sy) trị số t và xác suất tồn tại của t.  Nếu xác suất của t < 0,05 thì hệ số a và b là tồn tại và bước tiếp theo là ước lượng khoảng của a và b cho ở 2 cột cuối cùng. Như vậy có nghĩa là chỉ khi nào b tồn tại thì 2 cột này mới cần sử dụng. Như trong ví dụ của ta hệ số a và b tồn tại nên 2 cột này là cần được sử dụng để xác định khoảng tồn tại của nó. Cũng cần nói thêm rằng với tuyến tính một lớp thí sự tồn tại của b cũng chính là sự tồn tai của R2.  

Từ bảng hệ số  trên  ta lập được  phương trình hồi quy tuyến tính 1 lớp với ký hiệu  X là đường kính (D1.3) và Y là đường kính tán (Dt)
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y

 = -2,945   + 0,6786 X  hoặc 



(6.19)

                              Dt = -2,945  + 0,6786 D1,3
 
Bảng (H6.12) cuối cùng cho các chỉ tiêu thống kê mà quan trọng là các    hàng sau:  Hàng đầu tiên là các chỉ tiêu thống kê của y lý luận (trị số dự báo).  Hàng thứ 2 các chỉ tiêu thống kê của sai số dư.  Hàng thứ 3 cho các chỉ tiêu thống kê của trị số lý luận đã chuẩn hoá theo công thức ( y lý luận – trung bình của y lý luận)/sai tiêu chuẩn của y lý luận. Hàng thứ 4 cho các đặc trưng thống kê của sai số dư đã chuẩn hoá theo công thức (6-18) Hai biểu đồ số (H6.13 và H6.14) nhằm kiểm tra điều kiện chuẩn của mô hình. Theo ví dụ của ta thì điều kiện này chưa  thoả mãn vì các điểm toạ độ ở hình H6.14 nằm chưa thật thẳng hàng trên đường chéo góc của hình vuông và biểu đồ tần số của sai số dư cũng tương đối xa với phân bố chuẩn. Tuy nhiên nếu yêu cầu độ chính xác không cao ta cũng có thể tạm thời chấp nhận được  Hình 6.15 kiểm tra điều kiện bằng nhau về phương sai của sai số dư. Nếu phương sai bằng nhau thì đám mây điểm của hình này phải nằm trên một băng dài song song với truc X . Như ví dụ của ta ở đây cũng chưa thật thoả mãn nhưng nếu yêu cầu không cao thì cũng có thể chấp nhận được. Cuối cùng là hình 6.16 cho kết quả khi thực hiện thủ tục SAVE.  Những kết quả này được cho cùng với số liệu gốc ở  cửa sổ màn hình  SPSS  data editor được cho từ cột thứ 3 trở đi theo thứ tự:  trị số lý luận không chuẩn hoá, trị số dư không chuẩn hoá, trị số lý luận đã chuẩn hoá, trị số dư đã chuẩn hoá. Đáng chú ý là 4 cột cuối cùng là khoảng dự báo trung bình (cho ở cột 7 và 8) và dự báo cá biệt (cho ở cột 9 và 10). Chẳng hạn một cây có D1.3=11,0 cm có Dt= 4,50 m, trị số đường kính tán lý thuyết =4,51968m, có  trị số trung bình nằm trong khoảng  từ  4,35096 đến 4,68839m; giá trị cá biệt nằm từ 4,02167đến 5,01768 m. Với số liệu này ta có thể vẽ sơ đồ biểu thị các đường dự báo trung bình và dự báo cá biệt một cách  thuận tiện . Ngoài ra cũng có thể vẽ theo quy trình sau:

[image: image277.png]Fle Edt

PSS Data Edi

View Data Transfom Analyze Graphs Uties Window Help

EIE

EEE EEEE R EEEEEE

‘7 d13 ‘H
d1.3 dt pre_1 res_1 zpr_1 2re_1 Imei_1 umei_1 lici_1 uici_1 var &
1 7.60 250 221240 28760 -1.6517| 1.41545 1.91490 2.50990| 1.65737| 276742
2] 8.80 280 3.02673| -22673| -88645| -1.1159 2.82334 3.22952| 2.51617| 353729
3] 8.90 3.00 3.09453| -09453| -B2268| -46553 2.89847 3.29071| 2.58665| 3.60254
4] 9.30 3.40 3.36604 03396 -.56758 16716 3.19337 3.53870| 2.86668| 3.86533
5| 9.70 370 363748 06252 -.31249 30769 3.48148 3.79348| 3.14364| 4.13132
6| 1060 4.00 4.24823 24823 26147 1.2217 4.03454 4.40193| 3.75511| 474135
7] 11.00 51657
8| 11.80 490 5.06256| -.16256| 1.02675| -.80007 4.84423 5.28090| 4.54564| 557943
9] 11.90 520 5.13043 06957 | 1.09053 34241 4.90467 5.35618| 4.61032| 565053
10] 1230 5.70 5.40187 29813| 1.34562| 1.46725 5.14472 5.65902| 4.86733| 593635
11
12|
13]
14]
15|
16]
17]
18]
19|
20|
21
22| -
ST\ Data view A Varabe view ]l _»r‘
[SPSS Processor i reatly [ I I
ghiStart | )i 51.dos - Micrsson Word| [ KHOI sav - 5PSS Dat €S * ra0ru





                                                            Hình 6.16 

	                                                               QT6.3

1 Graphs\Scatter\Simple

2 Nháy chuột vào Define

3 Trong hộp thoại Define đưa Dt  vào Y -axis trong đưa  D1.3 vàoX- axis  

4 OK 
Kết quả quy trình trên cho ta đám mây điểm về quan hệ giữa Dt và D1.3.          Tiếp theo thực hiện thêm các bước còn lại như sau:

5 Sau khi kích hoạt biểu đồ vừa vẽ theo quy trình trên, từ menu Edit chọn SPSS chart object ( options và xuất hiện cửa sổ SPSS  chart editor  chọn chart – options- trong Fit line chọn total – nháy chuột vào Fit options(xem hộp thoại Scatterplot options ở dưới) chọn Linear  Regression và đánh dấu vào các ô Mean và individual trong Regression prediction line(s). Nếu muốn cho biết R2 bên cạnh sơ đồ thì nhớ nháy chuột vào ô Display R square in legend trong  Regression options. 



Kết quả của quy trình tính vừa rồi sẽ cho ta một biểu đồ như hình 6-19 cho các đường lý luận và các đường biên khi thực hiện việc ước lượng trung bình và ước lượng cá biệt. 
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Hình 6.17 Hộp thoại Scatterplot  Options
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                                      Hình 6.18 Hộp thoại Fit line

Hình 6-19 chỉ toàn bộ diện tích ước lượng khi x0 lấy tất cả các giá trị của x ở mẫu quan sát. Ta thấy rằng khoảng ước lượng hẹp nhất khi x0 xấp xỉ với giá trị trung bình. Như vậy nếu muốn dự báo chính xác nhất giá trị E (Y/X) với một độ tin xác định thì nên chọn giá trị x0 xấp xỉ với trị trung bình của nó.
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Hình 6.19 Đồ thị khoảng ước lượng của E(Y/X) và Y cá biệt

 (2 đường biên ngoài cùng)

6.3. Hồi quy tuyến tính nhiều lớp 

6.3.1. Cách viết một  hồi quy nhiều lớp


Người ta có thể  biểu thị một  hồi quy nhiều lớp như sau


- Viết dưới dạng hàm hồi quy kỳ vọng (trong tổng thể)


           E(y/x)  =Y  =  A0 +A1X1 +A2X2+…+ArXr                                   (6.20)      


- Viết dưới dạng phương trình mô hình 

          
          yi  = A0 + A1X1 + A2X2 +... +ArXr   +   (i                                      (6.21) 


Trong đó yi là giá trị cá biệt của Y còn  (i là một đại lượng ngẫu nhiên có          phân bố chuẩn  N(0,(2 ).


Viết dưới dạng hàm hồi quy mẫu


           
[image: image281.wmf]ˆ

y

 =ao +a1x1  +a2x2  +... + arxr                                                     (6.22)


Đây là một hàm mang tính chất trung bình, các ai là những hàm ước lượng của Ai trong công thức (6.20). Việc nghiên cứu các tham số này là một trong những nội dung quan trọng của mục này. 

6.3.2. Cách xây dựng một hồi quy nhiều lớp


Do những tình huống và yêu cầu khác nhau mà người ta có thể xây dựng các dạng khác nhau. Ví dụ quan hệ giữa Y với X1 và X2 ta có thể cấu tạo thành các dạng sau:

             Y  =A0 + A1X1 + A2X2                                                         (1)

                         Y  =A0 + A1X1 + A2X2 + A3 X1X2                                        (2)

                         Y  =A0 + A1X2 + A2X2  + A3X12 + A4X22 + A5X1X2             (3)

                         Y =  A0 + A1 logX1 + A2logX2                                             (4)

          Trong những trường hợp trên thì X1 và X2 là những biến giải thích. Hàm (1) là hàm hồi quy vừa tuyến tính với X vừa tuyến tính với các hệ số. Nhưng các hàm (2), (3) và (4) chỉ tuyến tính với các hệ số. 

 6.3.3. Điều kiện của bài toán phân tích  hồi quy nhiều lớp


               yi =   A0+ A1X1 + A2X2 +....+ArXr   +   (          


(i  có phân bố chuẩn  N(0,(2), cũng có nghĩa là phân bố của đại lượng Y là phân bố chuẩn có trung bình là E(Y/X1X2.....) và phương sai bằng nhau=(2, (i(j  độc lập từng đôi một, các biến Xi không có sai số khi quan sát. 


Những điều kiện trên đây trong thực tế rất khó đạt được. Trong những trường hợp không yêu cầu chính xác cao thường người ta hoặc bỏ qua việc kiểm tra những những điều kiện đó hoặc kiểm tra bằng những phương pháp đơn giản. Thường người ta dùng các phương pháp sơ đồ.

6.3.4. Một số nội dung chính trong phân tích Hồi quy tuyến tính nhiều lớp

6.3.4.1. Xác định các hệ số hồi quy:


Bằng phương pháp bình phương bé nhất và với một số thuật toán như phương pháp dư số Gauxơ, phương pháp nhân ma trận người ta dễ dàng xác định được các hệ số hồi quy  a0 a1 a2 a3...ar là những ước lượng của A0 A1 A2 A3 … Ar  Chẳng hạn ở phương pháp ma trận  cho trường hợp 2 biến độc lập, người ta có thể  xác định các hệ số bằng phương pháp ma trận  như sau.
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Và (X( X)-1 là ma trận đảo của ma trận (X(X). Người ta nhân ma trận đảo ngược (X( X)-1 với ma trận cột có chứa các phần tử (y  (yx1 (yx2 cho ta các hệ số tương ứng  a0, a1, a2  .    
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(6.23)

Phương pháp ước lượng bằng bình phương tối thiểu có những tính chất sau:

· Mặt hồi quy đi qua điểm có toạ độ là trung bình của Y và các Xi 

· Trung bình của các trị lý luận bằng trung bình của Y quan sát.

· (((y-
[image: image284.wmf]ˆ

y

)  =  (e   =  0   với e là sai số dư  ở mẫu  e= y-
[image: image285.wmf]ˆ

y


· Hệ số hồi quy là những hàm ước lượng không chệch và hiệu nghiệm tương ứng của các Ai của hàm hồi quy tuyến tính của tổng thể. 

 6.3.4.2. Phương sai hồi quy (còn gọi là phương sai dư ) và sai tiêu chuẩn hồi quy. 


Phương sai hồi quy là đặc trưng đánh giá biến động trung bình bình phương từ các trị quan sát của biến Y đến các giá trị lý luận phương trình ước lượng (
[image: image286.wmf]ˆ

y

):

                         ME=  
[image: image287.wmf]ˆ

S

2y  =(((y-
[image: image288.wmf]ˆ

y

)2/(n –r)                                          
(6.24)


Nó là một ước lượng không chệch của phương sai hồi quy trong tổng thể (2. Còn sai tiêu chuẩn dư hoặc sai tiêu chuẩn hồi quy (Standard Error) là căn bậc 2 của phương sai hồi quy. Phương sai hồi quy càng bé thì mức độ phụ thuộc của Y vào Xi càng cao. Nó bằng 0 khi các trị quan sát của Y đều nằm trên mặt hồi quy mẫu.

6.3.4.3. Tính hệ số xác định 


Cũng như trong quan hệ tuyến tính đơn, trong hồi quy nhiều lớp hệ số xác định là độ đo mức độ phụ thuộc của Y vào các biến độc lập. Nó là tỷ lệ biến động của  của Y được giải thích bởi phương trình hồi quy và được tính theo công thức.                                
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(6.25) 


Còn R người ta gọi là hệ số tương quan bội nếu các Xi đều là những đại lượng ngẫu nhiên (mô hình II). Cần nói thêm hằng R 2 có xu hướng tăng khi thêm các biến mới vào mô hình nhất là trong những trường hợp cộng tuyến tồn tại (giữa các biến độc lập có quan hệ tuyến tính). Trong trường hợp như vậy, R 2 sẽ tăng lên nhưng biến thêm vào không đem lại thông tin gì mới mẻ. Ví dụ sau đây sẽ minh hoạ cụ thể.


Thử lập quan hệ giữa Y với X1 và X2 trong trường hợp X1 và X2 quan hệ tuyến tính rất chặt.

Bảng 6.3

	                 Y
	10
	12
	15
	16
	17
	18
	20

	X1
	5
	8
	13
	15
	17
	15
	17

	X2
	10
	16
	25
	30
	34
	30
	34



Nhìn vào bảng trên,ta thấy dãy X2 có 6 trị số gấp đôi X1 trừ  trị số ở cột thứ 4 chỉ gần gấp đôi mà thôi. Có nghĩa là biến số này hầu như không có ý nghĩa gì khi dùng nó để ước lượng Y. Vậy mà hệ số xác định của nó lại khá cao. Trường hợp quan hệ giữa Y với X1   R2 = 0,9194. Còn trường hợp cả 2 biến R 2 =0,9204…


Kiểm tra giả thuyết  H0: R02 = 0 và H1 : R02 >0. 


Giả thuyết H0: R02= 0 có nghĩa trong tổng thể không tồn tại mô hình. Cũng tức là các hệ số hồi quy đều bằng không. Giả thuyết H1 : Ro2 >0 có nghĩa là ít nhất có một hệ số Ai ( 0. Nếu các điều kiện của mô hình được chấp nhận thì giả thuyết trên được kiểm tra theo tiêu chuẩn F như sau:

                    F  =  ( R2/(1-R2)(/ ((r-1)/ (n-r)(                                            
(6.26)


Với bậc tự do  K1 =r-1 và  k2 = n-r. Nếu F tính mà lớn hơn F05 thì giả thuyết H0 bị bác bỏ. Ta nói ít nhất có một hệ số Ai nào đó khác không (Ai(0). Trong bảng phân tích phương sai trong phân tích hồi quy giả thuyết H0 được kiểm tra bằng F = MR/ ME.

6.3.4.4. Hệ số R2 điều chỉnh (Adjusted R square)


Do nhược điểm của hệ số xác định như đã nói ở trên nên nó được điều chỉnh theo công thức: 


Ra2  = 1 - ( 
[image: image291.wmf]ˆ

S

2y/ S2y)  hoặc Ra2 = 1- (1- R2)*(n-1)/(n-r)                 
(6.27)


Từ công thức trên ta thấy ràng Ra2 có thể âm nếu nếu dung lượng quan sát nhỏ mà số biến lại nhiều khiến cho 
[image: image292.wmf]ˆ

S

2y > S2y. Như vậy khi Ra2 còn tăng ta còn có thể thêm biến mới nếu hệ số biến này tồn tại trong tổng thể qua kiểm tra giả thuyết: Ai ( 0. Ai là tham số mà ta muốn thêm vào.

6. 3.4.5. Bảng  phân tích phương sai 


Từ công thức biến động của Y và dựa vào tính chất 3 của phương pháp ước lượng bằng bình phương nhỏ nhất ta có thể viết :

   ((y  - 
[image: image293.wmf]y

) 2      = ( ((y-
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y

 ) +(
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  - 
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)(2    = ( (y-
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)2     + ( (
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- 
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)2      

          (1)                                                                 (2)               ( 3  )    

   Còn bậc tự do: 

             n-1                 =                                        ( n- r)     +    (r  - 1) 


Như vậy biến động dư (QE) có  n - r bậc tự do, và biến động hồi quy (QR)  có  r-1 bậc tự do. Ta có bảng phân tích phương sai như sau:

Bảng 6.4    ANOVA Cho  hồi quy tuyến tính nhiều lớp

	Nguồn BĐ
	SS
	        DF
	MS
	F
	XS của F

	Hồi quy

Sai số dư
	QR

QE


	r-1

n-r
	MR=QR/(r-1)

ME=QE/(n-r)
	MR/ME
	

	Tổng
	QY
	n-1
	
	
	


      (Ghi chú  :  Các ký hiệu ghi ở các cột giống như đã giải thích ở bảng 6.2 )


 Hiện nay, hầu hết các phần mềm thống kê đều cho bảng phân tích phương sai có dạng như trên. Nếu F tính lớn hơn F 05 hoặc xác suất của F nhỏ hơn 0.05 thì mô hình tuyến tính tồn tại với ít nhất có một hệ số hồi quy Ai nào đó ( 0, cũng tức là trong tổng thể  R02>0 .

6.3.4.6.  Kiểm tra sự tồn tại của các hệ số 

      Trong trường hợp giả thuyết H0: R02 = 0 được chấp nhận thì bước kiểm tra này là không cần đặt ra vì R02= 0 cũng đồng nghĩa tất các hệ số hồi quy đều bằng không. Tuy nhiên, trong trường hợp ngược lại thì ít nhất cũng có một hệ số hồi quy ( 0. Vì vậy, mà cần kiểm tra xem trong số những hệ số hồi quy được đưa vào thì có những hệ số nào không tồn tại. Người ta chứng minh rằng nếu các điều kiện của mô hình là thoả mãn thì các giả thuyết H0: Ai =0 và H1: Ai (0 (kiểm tra 2 chiều) được kiểm tra theo tiêu chuẩn t với bậc tự do k = n-r 

                          t = ai / Sai                                                              
(6-28)


Nếu giá trị tuyệt đối t tính theo công thức (6.28) lớn hơn t tra bảng hoặc xác suất của t nhỏ hơn 0.05 thì giả thuyết H0: Ai = 0 bị bác bỏ. Có nghĩa là trong tổng thể  Ai ( 0. Trong trường hợp này, các Ai được ước lượng theo công thức.

                   P( ai   - t(/2*Sai  (   Ai   ( ai   + t(/2*Sai )  =  1-(                     
(6-29)


Để nhận được phương sai cũng như hiệp phương sai các hệ số ta nhân ma trận đảo (X(X) -1  với phương sai hồi quy 
[image: image300.wmf]ˆ

S

2y. Kết quả cho ta một ma trận vuông mà các phần tử nằm trên đường chéo chính là phương sai của các hệ số, các phần tử còn lại là các hiệp phương sai của (ai,aj )

                                COV(ai aj )  =  
[image: image301.wmf]ˆ

S

2y * (X( X)-1                                               
(6.30)


Việc tính toán Sai tương đối phức tạp, nhưng hiện nay đã có nhiều phần mềm thống kê cho ta kết quả tính sẵn rất nhanh chóng.

6.3.4.7. Vấn đề dự báo  


Có 2 nội dung dự báo: dự báo giá trị lý luận của Y trong tổng thể ký hiệu E(Y/X0) và giá trị cá biệt của ký hiệu Y0/X0. Việc dự báo này là rất phức tạp, nhưng nhờ phương pháp ma trận mà vấn đề trở nên đơn giản hơn. Để dự báo giá trị lý luận của Y trước tiên cần tính  phương sai dự báo. 
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Có nghĩa là đem phương sai hồi quy nhân với ma trận đảo ngược (X(X)-1  và đem kết quả này nhân với tích của ma trận hàng và ma trân cột của những giá trị cần dự báo của các biến độc lập.


Công thức dự báo đối với rị số lý luận của hàm hồi quy như sau :

              P(
[image: image303.wmf]ˆ

y

- t(/2 * S(Y/Xo))< E(Y/X0 ) < 
[image: image304.wmf]ˆ

y

+ t(/2 * S(Y/Xo)    =1-(              (6.32)

           Trong đó   S(Y/Xo)   là căn bậc hai của D2(Y/Xo)

Căn cứ vào phương trình mô hình  trong trường hợp dự  báo giá trị Y cá biệt  phương sai của dự báo sẽ là: 

                         D2(Yo/Xo)  =
[image: image305.wmf]ˆ

S

2y+   D2(Y/Xo)                                                       
 (6.33)

Và công thức dự báo cá biệt:

    P(
[image: image306.wmf]ˆ

y

- t(/2 * S(Yo/Xo) < Y0/X0  < 
[image: image307.wmf]ˆ

y

+ t(/2 * S(Yo/Xo)) = 1-(                   
 (6.34)

                Với S(Yo/Xo )=  
[image: image308.wmf]    
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Bằng phương pháp ma trận ta cũng có thể dễ dàng thực hiện cho trường hợp r biến số .


Ví dụ 6.2  Lập tương quan tuyến tính giữa M/ha với G/ha (Hvn và N/ha  của 20 lâm phần keo lá tràm tại khu vực miền trung bằng SPSS theo  mô hình sau:

              Y   =A0 +A1X1  +A2X2  +A3X3                                                                                        

       Với    X1 =    G/ha     X2 =   (Hvn           và     X3= N/ha     Y =  M/ha

 Bảng 6.5 Trữ lượng/ha, Tổng diện ngang/ha, Chiều cao bình quân và mật độ của 20 lâm phần keo lá tràm của khu vực miền trung (nguồn Hoàng Văn Dưỡng)

	y
	X1
	X2
	X3
	X4(X1X3)

	40.7
	9.62
	9.5
	970
	9331.4

	116
	18.88
	12.4
	1790
	33795.2

	101.5
	17.84
	11.5
	1700
	30328

	106.6
	18.2
	12.6
	1500
	27300

	70.95
	13.96
	9.2
	3440
	48022.4

	115.62
	27.19
	11.1
	1730
	47038.7

	129.44
	19.24
	11.2
	2480
	47715.2

	82.45
	16.89
	11.1
	1740
	29388.6

	103.77
	20.78
	9.2
	3650
	75847

	58.25
	12.33
	10
	1820
	22440.6

	95.07
	14.77
	11.2
	2300
	33971

	30.4
	7.83
	7.8
	2070
	16208.1

	15.81
	5.5
	6.7
	1700
	9350

	59.12
	11.34
	9.5
	2240
	25401.6

	78.24
	14.5
	10.1
	2240
	32480

	84.5
	14.46
	10.7
	2230
	32245.8

	53.8
	9.75
	8.9
	2030
	19792.5

	105.44
	14.45
	11.4
	2420
	34969

	86.55
	16.02
	10
	1650
	26433

	89.86
	16
	12.4
	1420
	22720


Quy trình thực hiện  như  sau 

	                                                        QT6.4 
1    Analyze\Regression \Linear 

2 Trong hộp thoại RegressionLinear Khai biến M/ha  vào  Dependent  và các biến  G/ha  Htb và N/ha vào  Independent(s) . Chọn phương pháp Enter (Xem  H6.5)

3 Click vào Statistics: Trong hộp thoại này chọn Model Fit, Part and partial correlation,  Descriptives , Colinearity diagnostic, chọn Estimates confidence intervals, covariance matrix trong Regression coefficients, trong Residuals chọn Durbin-Watson để kiểm tra tính độc lập của sai số dư  (Xem H6.20)     

4.  Click vào  Plots: Đưa ZRESID vào Y và ZPRED vào X  chọn Histogram và Normal probability plot (Xem H6.21) để kiểm tra các điều kiện  của mô hình đã vận dụng. Nếu muốn tìm hiểu quan hệ riêng giữa trữ lượng với từng nhân của biến độc lập thì chọn thêm Produce all partial plots (Xem H 6.21). Click vào Save  để ghi những thông tin khác như đã hướng dẫn ở QT5.2 (Xem H6.8). Nếu muốn thay đổi các mặc định về tiêu chuẩn chọn biến thì click vào Options. Nhưng thông thường ta không cần thay đổi  các tiêu chuẩn này.

5.  OK
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                                         Hình 6.20  Hộp thoại Statistics
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                                             Hình 6.21  Hộp thoại  Plots

 Kết quả như sau
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Giải thích:

Bảng đầu tiên (H6.22) cho các đặc trưng mẫu của các biến. Bảng thứ 2 ( H 6.23)  cho hệ số tương quan giữa các biến ở ngăn đầu tiên.  Ngăn thứ 2 cho mức ý nghĩa kiểm tra của quan hệ từng cặp biến. Như ví dụ của ta hệ số tương quan giữa nhân tố mật độ với các biến còn lại là không rõ vì các Sig đều lớn hơn 0,05. Bảng thứ 3 (H6.24) cho biết phương pháp phân tích là phương pháp Enter. Bảng thứ 4  (H6.25) cho hệ số xác định, hệ số xác định có điều chỉnh và sai tiêu chuẩn hồi quy. Cột cuối bảng này cho chỉ số Durbin – watson (viết tắt d) nhằm đánh giá khả năng tự tương quan của sai số dư (như trong nghiên cứu lập biểu thể tích theo các hàm chỉ quan hệ giữa V và các yếu tố cấu thành V thì chỉ số này nhằm đánh giá sai số hệ thống).  Nếu muốn xác định cụ thể ta phải tra bảng. Nhưng trường hợp xấu nhất là d= 0 và d= 4. Trong ví dụ của ta với 2.281 là có thể chấp nhận được. Bảng thứ 5    (H 6.26) là bảng phân tích phương sai mà thực chất là kiểm ra sự tồn tại của R2. Trong ví dụ của ta R2 tồn tại vì xác suất của F rất nhỏ (< 0,05 ). Bảng thứ 6 (H6.27) 8 cột đầu tiên cơ bản giống như những gì đã giải thích ở quy trình QT5.2 cho hồi quy tuyến tính một lớp  (xem hình 6.11). Do xác suất của t đều nhỏ hơn 0.05 nên các hệ số đều tồn tại. Trong bảng này còn cho  các tương quan bậc không tương quan riêng  phần và tương quan bộ phận (cho ở cột 9, 10, 11). Tương quan bậc  không (Zero-order correlation) là tương quan giữa giữa Y với biến độc lập Xi  không loại trừ ảnh hưởng cuả của các biến độc lập khác đối với 2 biến này. Còn tương quan riêng phần là tương quan  giữa Y với biến độc lập Xi  khi loại trừ ảnh hưởng cuả của các biến độc lập khác đối với 2 biến này. Tương quan riêng phần được tính theo công thức:

                                      r2 i’  =   (  R2      -Ri)  /(  1  -  R2i)                                (6.35)

Trong  đó căn bậc 2 của thành phần  V =   (  R2   -R2i)                                


Gọi là hệ số tương quan bộ phận còn   r  i   (căn bậc 2 của r2 i.) là hệ số tương quan riêng phần giữa Y và Xi.  R 2 là hệ số xác định trong tương giữa Y với các biến độc lập, còn Ri là hệ số xác định trong mối quan hệ giữa Y với các biến độc lập không kể  biến Xi. Một biến độc lập mà có hệ số tương quan riêng phần và chỉ số Beta cao nhất là biến có ảnh hưởng lớn nhất đối với biến Y. Như ví dụ của ta thì biến chiều cao trung bình là có ảnh hưởng lớn nhất đến trữ lượng keo lá tràm vì có chỉ số Beta và hệ số tương quan riêng phần cao nhất so với các biến còn lại (Beta= 0,599 và ri = 0,815) . Những cột còn lại cho các chỉ số cộng tuyến  (collineary) giữa các biến. Tức là sự phụ thuộc tuyến tính giữa các biến độc lập với nhau. Nếu mức độ phụ thuộc càng lớn thì hiệu lực của mô hình càng kém. Có 2 công thức  để tính mức độ cộng tuyến

· Tolerance  (Độ chấp nhận)        ( =     1 - R2i                                        (6.36)


đủ bé   với R2i là hệ số xác định của biến Xi với các biến X j còn lại 

· Yếu tố phóng đại phương sai  (Variance inflation factor)

                                   VIF(Xi)  =  (1- R2i) –1                                              (6.37)


đủ lớn


Nếu một biến nào đó trong mô hình có (  quá bé hoặc VIF (Xi) quá lớn thì biến đó được xem như có liên hệ tuyến tính với các biến khác và do vậy nó đóng góp rất ít thông tin cho mô hình  và có thể loại ra khỏi mô hình nếu nó không ảnh hưởng gì lớn mục tiêu của dự đoán. Tiêu chuẩn để quyết định số phận của một biến dựa vào mức độ cộng tuyến là tuỳ theo yêu cầu cụ thể. Hiện nay trong SPSS  mặc định là (  = 0,0001. Với giới hạn này thì hầu như các biến theo ví dụ của ta đều tồn tại.  Nếu cần ta nên đặt một giới hạn để làm căn cứ. Cũng cần nói thêm rằng trong lâm nghiệp và nhất là trong điều tra rừng các đại lượng quan sát thường có liên quan lẫn nhau, đặc biệt là quan hệ giữa các yếu tố cấu thành thể tích. Trong những trường hợp như vậy ta có 2 cách giải quyết hoặc là loại bỏ những biến có quan hệ chặt  với các biến Xi khác hoặc chuyển sang dùng phương pháp khác chẳng hạn phương pháp Hệ số đường ảnh hưởng (Path Coefficient). Biểu 7 (H6.28) cho biết các hệ số tương quan và hiệp phương sai giữa các hệ số hồi quy. Người ta sử dụng biểu này trong một số trường hợp cần thiết như việc so sánh hai hệ số hồi quy trong cùng một mô hình. Biểu cuối cùng như đã giải thích trong mục hồi quy 1 lớp. Ba biểu đồ đầu tiên nhằm l thăm dò điều kiện phân bố chuẩn của mô hình và  xem xét khả năng bằng nhau của các phương sai của sai số dư giống như những gì đã giải thích ở QT6.2 cho tuyến tính một lớp. Trong ví dụ của ta điều kiện bằng nhau của các phương sai có thể bị vi phạm ,do đó hiệu lực của mô hình là không cao. Ba biểu đồ cuối cùng giới thiệu quan hệ riêng giữa trữ lượng lâm phần với các nhân tố G/ha,(H  và N/ha thông qua quan hệ giữa các phần dư của biến phụ thuộc khi loại bỏ 1 biến độc lập nào đó - chẳng hạn biến H và phần dư của biến của biến độc lập đó được dự báo từ các biến độc lập khác. Nó cho ta thấy tình trạng quan hệ giữa Trữ lượng lâm phần với từng nhân tố khi loại bỏ ảnh hưởng của các nhân tố khác. Ta thấy quan quan hệ giữa M/ha với(H  lâm phần gần với quan hệ tuyến tính hơn các trường hợp khác .

       Phương trình tương quan giữa trữ lượng và các nhân tố G/ha,(H,N/ha là
         M/ha = -102,115 + 2,923G/ha  + 11,064(H  +1,231E – 02 N/ha            (6.38)

          Cuối cùng là bảng cho những kết quả ghi được theo mục  SAVE  bao gồm  trị số lý luận và sai số dư chưa chuẩn hoá  (cột 6 và7), trị số lý luận và sai số dư đã chuẩn hoá   (cột 8 và 9), giá trị ước lượng trung bình (10 và 11) ước lượng cá biệt (cột 12 và 13)  của tương quan giữa trữ lượng  với G/ha,(H  và N/ha của 20 Lâm phần keo  lá tràm. 
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                                                          Hình 6.34


Theo bảng trên ta có thể thực hiện việc dự báo trung bình và cá biệt theo các công thức (6.32 và 6.34) như sau: Trị số lý luận của phương trình hồi quy mẫu ứng với lâm phần có G/ha = 14,5 m2  ,(H = 10,1m  và mật độ 2240 cây /ha là79,5829m3  với dự báo trung bình về  trữ lượng là từ  75,258 m3 đến 83,908 m3, trữ lượng lâm phần cá biệt từ 60,737 m3 đến 98,429m3. Trong khi đó, trị số thực nghiệm cá biệt ứng với giá trị các biến độc lập nói trên là 78,24 m3 (xem hình 6.34 với các số được gạch đậm) .

6.3.5. Lựa chọn mô hình  hồi quy

Chẳng hạn như ví dụ trên ta có nên loại bỏ mô hình 3 biến là G/ha  (Hvn  và N/ha  mà chỉ nên cấu tạo một hàm hồi quy chỉ có 2 biến là G/ha và (Hvn trong quan hệ giữa những nhân tố đó với trữ lượng M/ha. Ta gọi mô hình 2 biến là mô hình rút gọn (viết tắt MG) và mô hình 3 biến là mô hình đầy đủ (viết tắt MĐ) 

Ta gọi QE1 là tổng bình phương sai số dư của mô hình rút gọn, còn QE2 là tổng bình phương của sai số dư của mô hình đầy đủ. ME2 là phương sai là phương sai của mô hình hồi quy đầy đủ .Việc so sánh 2 mô hình được thực hiện  bằng tiêu chuẩn F :

                                F= (QE1-QE2) /mME2 




(6.39)

m là số chênh lệch giữa bậc tự do của QE1 và QE2, giả thuyết H0 bị bác bỏ khi F lớn hơn F05 ứng với k1=m và k2= n-r2 với r2 là số tham số  của mô hình đầy đủ, H0 là giả thuyết 2 mô hình như nhau. Công thức trên cũng có thể thay bằng công thức sau : 

              F    =  (n –r2) * (R2D-R 2G )/ m *(1 –R2 D  ) 



(6.40)


Trong công thức (6.40) R 2G  và R2D là hệ số xác định của mô hình rút gọn và mô hình đầy đủ  


Như ví dụ  quan hệ giữa M/ha và các nhân tố G/ha  Hvn  N/ha.  Nếu dùng mô hình rút gọn  M  =  f(G,(Hvn)  ta tính được R 2G  =  0,8809.  Còn mô hình đầy đủ  M = f (G/ha,(Hvn,N/ha)  ta có R2 D = 0,9318. Từ đó tính được F  =  11,9413 > F05  tra bảng với k1= 1( vì m=1) và  k2 = 16. Như vậy mô hình quan hệ giữa M/ha với 3 biến số G/ha (Hvn và N/ha là cần thiết  cho việc dự báo trữ lượng lâm phần keo lá tràm của khu vực miền trung. Công thức 6.40 là căn cứ quan trọng để thực hiện chiến lược chọn biến trong mô hình có sử dụng nhiều biến. 

6.3.6. Chiến lược lựa chọn các biến 
Trong trường hợp số biến ít thì việc lựa chọn biến là tương đối giản đơn. Ta có thể đưa tất cả các biến vào mô hình và tính toán  các hệ số của nó. Những hệ số nào không tồn tại thì biến của nó sẽ bị loại ra khỏi mô hình và cần tính lại hệ số cho các biến còn lại. Vì rằng do các biến có quan hệ nhau nên khi một biến loại ra rất có thể ảnh hưởng các hệ số của các biến còn lại. Thậm chí có thể có thêm những biến không tồn tại khác. Trong nhiều phần mềm thống kê hiện nay đây là phương pháp mặc định (phương pháp ENTER). 


Phương pháp thứ 2 là phương pháp đưa dần vào (FORWARD  SELECTION), ở phương pháp này đầu tiên đưa biến có hệ số R lớn nhất và cùng chiều với biến phụ thuộc vào  mô hình.  Bước 2 và những bước tiếp theo là biến có hệ số tương quan riêng phần (Partial correlation) lớn nhất làm ứng cử viên và thực hiện việc kiểm tra hệ số của nó theo tiêu chuẩn F cho đến khi có một biến nào đó đưa vào không còn tồn tại nữa thì kết thúc việc lựa chọn biến.

      Phương pháp thứ 3 là loại trừ dần các biến (BACKWARD ELIMINATION). ở phương pháp này các biến được đưa vào cùng một lúc và loại trừ theo tiêu chẩn loại trừ (removal criteria). Giá trị F  tối thiểu cho một biến nào đó đủ tiêu chuẩn ở lại được mặc định là  2,71 (trong trường hợp  1 và 2   F  = 3,84)  ứng với xác suất   0,10  (ở 2 phương pháp trên là 0.05). 


Phương pháp thứ 3 là phương pháp từng bước (STEPWISE SELECTION). Trong trường hợp các biến nhiều và tương quan mạnh với nhau thì đây là phương pháp thích hợp nhất. Nó kết hợp cả phương pháp đưa dần vào và loại dần ra. Trong quá trình tính toán một biến nào đó ở bước đầu tiên là tồn tại nhưng nó có thể bị loại ra ở bước tiếp theo. Đó là điều khác nhau với phương pháp đưa dần vào khi mà đã có một biến đưa vào thì nó không được loại ở những bước tiếp theo. F tiêu chuẩn để đưa vào hoặc loại ra một biến nào đó tuân thủ theo các mức như ở phương pháp thứ 2 và 3. Phương pháp cuối cùng là phương pháp loại bỏ một lượt (Remove  method). ở phương pháp này các biến  trong khối được rút ra chỉ trong một bước. Cũng cần nói thêm rằng các phương pháp nói trên là không hoàn toàn đồng nhất nhau. Có biến thì được giữ lại ở phương pháp này, nhưng lại   bị loại ra ở các phương pháp khác. Nhưng nên nhớ rằng những biến tham dự lựa chọn đều phải thoả mãn điều kiện chấp nhận đã nói ở trên. Ngoài ra, cũng cần phải chú ý thêm những yêu cầu khác của phương pháp phân tích đa hồi quy như các điều kiện của mô hình  thông qua phân tích các sai số dư trong đó có chỉ số Durbin- watson. Trong Lâm nghiệp, nếu số biến độc lập không nhiều (<5) nên chọn phương pháp Enter cho đơn giản. Nhưng nếu số biến nhiều hơn nên dùng phương pháp Hồi quy từng bước (Stepwise) mà hiện nay đã  quen thuộc sử dụng. Sau đây là một số ví dụ tính toán  theo SPSS dựa vào số liệu ở bảng 6-5. với hồi quy từng bước theo quy trình QT6.4  (mang tính chất minh hoạ) nhưng trong hộp thoại  Linear Regresion thêm biến thứ tư G/ha*N/ha và chọn phương pháp từng bước Stepwise (Xem hình 6.35) , trong hộp thoại Statistics chọn thêm R squared change và Descriptive (xem hình 6.36) . Trong Plots lựa chọn Histogram và Normal probability plot  . Nếu muốn tìm hiểu quan hệ riêng giữa trữ lượng với từng nhân của biến độc lập thì chọn thêm Produce all patial plots  
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Hình 6.35 Hộp thoại Linear Regresion cho phương pháp Stepwise
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                       Hình 6.36 Hộp thoại Statistics cho phương pháp Stepwise
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	[image: image341.wmf]Partial Regression Plot
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Giải thích

Bảng thứ nhất (H6.37) cho các đặc trưng mẫu của các biến. Bảng chỉ thứ 2 (H6.38)  cho hệ số tương quan giữa các biến (các hàng số ở khoang thứ nhất)  và các thông số kiểm tra sự tồn tại của những hệ số đó (cho ở khoang thứ 2) giống như những gì đã giải thích ở phương pháp Enter. Chú ý rằng biến N/ha không tồn tại trong quan hệ với các biến còn lại trừ biến G/ha* N/ha  vì các Sig đều lớn hơn 0.05. Do đó biến này không được chọn ở phương pháp này.  Bảng thứ 3  (H6.39) trình bày các mô hình được lựa chọn ở phương pháp từng bước.  Đầu tiên biến  G/ha được đưa vào, bước tiếp theo là biến chiều cao trung bình, bước 3 đưa biến N/ha * G/ha. Khi đưa biến này vào thì biến G/ha  bị loại và máy chuyển sang bước 4 chỉ còn lại 2 biến trong phương trình là chiều cao trung bình lâm phần và biến tích giữa mật độ và tổng diện ngang. Bảng thứ 4e (H6.40) trình bày tóm tắt  diễn biến các đặc trưng thống kê qua các bước đưa các biến vào. Đáng chú ý là ở bước 4 mô hình còn chỉ 2 biến nên R2 nhỏ hơn trường hợp 3 biến, nên R2 change  mang dấu âm  (R2 change = - 0,010).  Trong khi đó xác suất của trị số F –Change là lớn hơn 0,05 nên mô hình chỉ 2 biến là hợp lý. Nhân tố G/ha bị loại. Nếu dùng phương pháp đưa dần vào thì nhân tố này sẽ được giữ lại từ bước 1. Bảng thứ 5  (H 6.41) là bảng phân tích phương sai cho từng loại mô hình. ở đây, ta thấy rằng tất cả các mô hình đều cho F có xác suất nhỏ hơn 0.05 rất nhiều. Điều đó nói lên rằng ở các mô hình đều có ít nhất một hệ số của một biến nào đó là tồn tại. Đó là những biến nào ta cần xem ở bảng tiếp theo. Bảng 6  (H6.42) thống kê tình trạng của các hệ số qua các mô hình. Chú ý ta thấy rằng ở bước 1 nhân tố G/ha hệ số của nó tồn tại, nhưng đến mô hình 3 thì hệ số của nó có xác suất của t là lớn hơn 0.05 nên nó bị loại ở mô hình 4. Cho đến đây ta có thể viết ra mô hình cuối cùng là: 

                M/ha =  -94,769  +13,93 (Hvn    +  1,028E-03G/ha* N/ha            (6.41)


Bảng thứ 7 (H6.43) cho biết tình trạng các biến bị loại ra khỏi phương trình như thế nào. Bước 1 chỉ có G/ha có mặt trong mô hình. Bước 2 đưa H trung bình lâm phần  vào vì nó có  t cao nhất ( t = 3,565 ). Bước 3 đưa thêm G/ha*N/ha vào vì có t cao nhất (t= 3,596 ) ở mô hình 4 thì  G/ha bị loại. 


Bảng thứ 8 (H6.44) cho biết quan hệ giữa các biến của mô hình đã chọn mà ý nghĩa sử dụng của nó như đã giải thích ở phương pháp Enter. Như vậy rõ ràng phương pháp  đưa dần từng bước cho ta số biến được lựa chọn là khác với phương pháp đưa cùng một lúc (phương pháp Enter). Trong trường hợp số biến không nhiều thường người ta chỉ dùng phương pháp đưa các biến vào cùng một lúc là thích hợp. Bảng thứ 9  (H6.45) là bảng dự báo cộng tuyến: Cột đầu tiên chỉ các biến bao gồm cả biến phụ thuộc. Cột tiếp theo là chỉ số đặc trưng Eigenvalue. Nếu mô hình có nhiều trị số của Eigenvalue càng gần 0 thì các biến có cộng tuyến mạnh. Condition index  là căn bậc 2 của tỷ số giữa Eigenvalue cao nhất với các số còn lại. Nếu chỉ số điều kiện Condition index >30  cho thấy có sự cộng tuyến mạnh giữa biến tương ứng với các biến khác.  Trong ví dụ của ta ở mô hình cuối cùng có chỉ số cao nhất là 16,691 nhỏ hơn mức quy định. Có nghĩa là không có tương quan mạnh giữa (Hvn  của lâm phần  với các biến khác. Theo lý luận của lâm sinh thì giữa G/ha và (Hvn  có quan hệ khá chặt nhất là thời kỳ rừng đang phát triển mạnh về chiều cao.  Nhưng nguy cơ cộng tuyến ở đây chưa cao có thể do rừng hết thời kỳ phát triển chiều cao hoặc do ảnh hưởng của yếu tố kết hợp giữa G/ha và N/ha tạo nên. Những cột còn lại là đánh giá tỷ số phương sai. Đó là phần của phương sai của các ước lượng được giải thích bởi từng bộ phận chủ yếu có liên quan đến từng trị số Eigenvalue. Sự cộng tuyến là vấn đề rắc rối khi một bộ phận có quan hệ với một chỉ số điều kiện cao sẽ đóng góp một cách đáng kể của 2 hoặc hơn 2 biến. Trong ví dụ của ta bộ phận cuối cùng chiếm tới  97% của phương sai hằng số, 97% phương sai của chiều cao trung bình lâm phần và 0.01% phương sai của mật độ tổng diện ngang. Bảng cuối cùng Residual Statistícsa (H 6.46) cho các số đặc trưng có liên quan đến sai số dư  giống như những gì đã giải thích cho phương pháp Enter có 3 biến độc lập nếu chúng ta chọn SAVE và khai báo giống như hình 6.7 cho trường hợp tuyến tính một lớp . Các hình còn lại mà ý nghĩa của nó cũng được giải thích như phương pháp Enter nhưng ở đây là cho tương quan giữa M/ha với 2 biến  (Hvn và G/ha*N/ha. Ta thấy các điều kiện phân bố chuẩn và sự bằng nhau của các phương sai của sai số dư là có thể chấp nhận được. Hai biểu đồ tương quan riêng giữa trữ lượng với các biến  và G/ha *N/ha có xu hướng tuyến tính khá rõ, nhất là tương quan riêng giữa trữ lượng và chiều cao trung bình lâm phần.

Chương 7

Các dạng đường cong Và hàm phi tuyến

7.1  Các dạng đường cong


Trong nhiều trường hợp với một số liệu đã cho của biến X và Y ta cần so sánh và lựa chọn một dạng liên hệ nào đó tốt nhất trong số những dạng đã thăm dò. SPSS cho phép ta xác định nhanh một số dạng sau đây:  Linear hàm logarithmic hàm inverse (y= a+b/X) hàm Parabol  bậc 2 và 3 hàm  Power (Y= B0XB1) hàm compound  (Y=B0*B1X ) hàm chữ S (Y= exp(B0 + B1/x) hàm mũ và một số hàm khác. Tiêu chuẩn lựa chọn chủ yếu là dựa vào hệ số xác định R2.


Ví dụ 7.1: Sinh Trưởng chiều cao Hvn của thảo quả có quan hệ với các nhân tố hoàn cảnh : M (hàm lượng mùn) pH( độ chua) Ws (ẩm dộ) Dc (độ chặt của đất) Tc (độ tàn che) được cho trong bảng sau (nguồn Phan Văn Thắng – Luận văn cao học năm 2002) (xem bảng  7.19 cuối chương ). Ta có quy trình tính theo SPSS như sau: 
	QT7.1
         1.  Analyze\   Regression\Curve  Estimation
          2.  Trong hộp thoại  Curve Estimation đưa biến Hvn vào Dependent (S). Một trong các biến hoàn cảnh đưa vào  Independent và khai báo các hàm cần thăm dò (có thể khai báo Plot model để xem biểu đồ liên hệ).  Như ví dụ của ta cần thử các dạng sau: Linear, logarithmic, inverse, quadratic, cubic, power, compound, S và hàm exponential  cho biến độ xốp 

         3. OK
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Hình 7.1 Hộp thoại Curve  Estimaton với việc lựa chọn các hàm

Bảng 7.1  Quan hệ giữa biến độ xốp và chiều cao của Thảo quả
	Independent:  X

   Dependent Mth         Rsq         d.f.         F             Sigf           b0                     b1            b2        b3

      HVN      LIN         .486        148       139.78       . 000        -1.0810            .0519

      HVN      LOG        .496        148        145.67      . 000         11.978           3.4252

      HVN      INV         .501        148        148.62        .000         5.7422          -220.40

      HVN      QUA       .501         147       73.80         .000         -5.2934           .1810        -.0010

      HVN      CUB        .501         147       73.80         000         -5.2934           . 1810       -.0010

      HVN      COM       .517         148       158.41      .000         .4562              1.0245

      HVN      POW       .540         148       173.43      .000          .0026             1.6143

      HVN      S              .558        148        186.53      .000         2.4298           -105.06

      HVN      EXP        .517         148        158.41  .    000         .4562              .0242


  Giải thích: 


Cột đầu tiên của bảng 7.1  là Hvn, cột 2 viết tắt các hàm, cột 3  hệ số xác định R2, cột 4 bậc tự do, cột 5 trị số F kiểm tra sự tồn tại của R2, cột 6 xác suất của F. Nếu Sig của F < 0.05 thì R2 tồn tại trong tổng thể (R02 >0). Như ví dụ của ta các hệ số xác định đều tồn tại. Theo kết quả trên thì hàm S (Y = exp(B0+B1/x) có hệ số xác định cao nhất trong số những hàm đã thử nghiệm. Nó được chọn để mô phỏng quan hệ giữa chiều cao và độ xốp của thảo quả. 
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Hình 7.2  Đồ thị về quan hệ giữa sinh trưởng chiều cao và nhân tố độ xốp đất 

của thảo quả theo các hàm lý thuyết


Theo kết quả trên ta chọn hàm chữ  S để biểu thị quan hệ giữa sinh trưởng chiều cao và nhân tố độ xốp đất của thảo quả. Muốn nắm sâu hơn hàm này tiếp theo các bước của quy trình trên ta cần khai báo thêm bảng phân tích phương sai bằng việc đánh dấu vào ô  Display  Anova table trong hộp thoại trên kết quả như sau: 

Bảng 7.2

	MODEL:  MOD_2.

                   Dependent variable.. HVN                                                   Method.. S

                   Listwise Deletion of Missing Data

                   Multiple R          .74671

                   R Square            .55758

                   Adjusted R Square   .55459

                   Standard Error      .17290

                   Analysis of Variance:

                   Soursce              DF                                      Sum of Squares                        Mean Square

                   Regression          1                                         5.5762070                                    5.5762070

                   Residuals          148                                        4.4244718                                   .0298951

                                                    F =     186.52591       Signif F = .0000

                         -------------------- Variables in the Equation --------------------

                  Variable                  B                          SE B                   Beta                 T                Sig T

                       X                 -105.061755            7.692634           -.746715          -13.657         .0000

(Constant)                           2.429841               .113278                 21.450                                  .0000




Giải thích  


Những hàng đầu tiên cho biết các giá trị R, R2, Ra2 điều chỉnh  và sai tiêu chuẩn hồi quy. Tiếp theo là bảng phân tích phương sai như đã giới thiệu các mục trên. Chú ý ở đây là giá trị của F và kết quả kiểm tra sự tồn tại của R2 như đã giải thích ở trên. Cuối cùng là bảng chứa các hệ số của phương trình (cột 2) sai số của các hệ số (cột 3) hệ số B đã chuẩn hoá (cột 4), chỉ số t kiểm tra sự tồn tại của các hệ số (cột 5) và cuối cùng là xác suất kiểm tra của t. Xác suất này nhỏ hơn 0,05 cho thấy các hệ số đều tồn tại trong tổng thể. Phương trình và đồ thị biểu thị quan hệ giữa chiều cao và độ xốp của thảo quả được cho như sau:


                 Hvn  =   e^ ( 2,4298  -  105,06176/  x ) 




(7.1) 
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Hình 7.3 Đồ thị quan hệ giữa sinh trưởng chiều cao và độ xốp đất của 

thảo quả  theo hàm chữ  S


Theo quy trình tính toán trên, ta có bảng thống kê các thông số xác định quan hệ giữa chiều cao và các nhân tố hoàn cảnh của thảo quả được thử nghiệm theo các hàm khác nhau, để từ đó chọn được các hàm phù hợp cho quan hệ giữa chiều cao thảo quả và các nhân tố hoàn cảnh. Trong bảng 7.3 các số được gạch ở dưới là hệ số xác định cao nhất ứng với một hàm lý thuyết được chọn cho một nhân tố hoàn cảnh nào đó. Trong số các hàm lý thuyết được thử nghiệm thì hàm Parabol bậc 3 có nhiều hệ số xác định cao nhất trong số các nhân tố hoàn cảnh (chiếm 6/7 trường hợp). Ngay với nhân tố độ xốp hệ số xác định của hàm bậc 3 cũng không quá thấp (xem Bảng 7.3).


Bảng 7.3  Hệ số xác định theo các hàm khác nhau dùng mô phỏng mối quan hệ giữa chiều cao và các nhân tố hoàn cảnh của thảo quả  

	Các nhân tố
	LIN
	LOG
	INV
	QUA
	CUB
	COM
	POW
	S
	EXP

	X
	0.486
	0.496
	0.501
	0.501
	0.501
	0.517
	0.540
	0.558
	0.517

	M
	0.464
	0.501
	0.435
	0.511
	0511
	0.392
	0.455
	0.432
	0.392

	pH
	0.031
	0.058
	0.094
	0.037
	0.370
	0.046
	0.080
	0.124
	0.046

	Ws
	0.223
	0.232
	0.233
	0.238
	0.238
	0.192
	0.199
	0.200
	0.192

	Dc
	0.186
	0.158
	0.129
	0.315
	0.322
	0.203
	0.175
	0.147
	0.203

	Tc

Hs
	0.000

0.018
	0.011

0.011
	0.047

0.007
	0.386

0.045
	0.440

0.078
	000

0.010
	0.015

0.005
	0.056

0.002
	0.000

0.010


7.2. Hàm Logistic 


Đây là một loại hàm đặc biệt dùng để mô phỏng mối quan hệ giữa một bên là dãy số tỷ lệ (biến phụ thuộc) và biến độc lập. Chẳng hạn biến phụ thuộc là tỷ lệ sâu bị diệt và biến độc lập là nồng độ của thuốc, hoặc biến phụ thuộc là tỷ lệ các hộ được xoá đói giảm nghèo và biến độc lập số tiền vay của các nguồn vốn ưu đãi cho nông dân miền núi. 

     Hàm logistic có dạng :

                       Y= 1/  (1/u + B0*B1 x ) 





(7.2)


Trong đó  B0 & B1 là 2 tham số cần xác định, u là một số dương > max Y và là một số có thể điều chỉnh sao cho hệ số xác định đạt được cực đại. Trong nhiều trường hợp để đơn  giản  người ta chọn u=1( trong khung upper  bound)


Dạng tuyến tính hoá của hàm logistic như sau: 

                                Ln(1/Y-1/u)  = LnB0 + lnB1* X 



(7.3)


Ví dụ:7.2  Tại một số địa phương người ta tiến hành đầu tư cho nhiều hộ với các mức khác nhau. Hiệu quả đem lại là có nhiều hộ làm được nhà mới. Số vốn đầu tư ( X -triệu đồng) và tỷ lệ hộ có nhà mới (Y) của các khu vực được cho ở bảng sau

Bảng 7.4 Quan hệ giữa tỷ lệ số hộ có nhà mới và mức độ đầu tư

	x
	6
	8
	10
	13
	15
	20
	25
	30
	35
	40

	y
	0.2
	0.24
	0.30
	0.35
	0.45
	0.51
	0.60
	0.66
	0.75
	0.80



Dùng quy trình xác định các đường cong của SPSS  nói trên (QT7.1) cho Hàm Logistic với u= 1 
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Hình 7.4 Hộp thoại Curve Estimation vói hàm Logistic
 cho ta kết quả sau 

Bảng 7.5

	MODEL:  MOD_1.

                 Dependent variable.. TYLE              Method.. LGSTIC

                 Listwise Deletion of Missing Data

                 Multiple R                  .98948

                 R Square                     .97908

                 Adjusted R Square    .97646

                 Standard Error          .14545

                                                    Analysis of Variance:

                                     DF          Sum of Squares       Mean Square

               Regression     1            7.9198623              7.9198623

                Residuals      8        .   1692419                 .0211552             F =   374.36877  

                                                                                                   Signif F = .0000

-------------------- Variables in the Equation --------------------

Variable                  B                         SE B                Beta                T                 Sig T

DTU                .923884                .003780              .371769          244.397   .        0000

(Constant)       5.261629             .497689                                       10.572            0000



Kết quả trên cho thấy quan hệ giữa tỷ lệ hộ có nhà mới và mức đầu tư là rất cao (R2 = 0,9791 ). Các hệ số B0 và B1 đều tồn tại (vì Sig T đều < 0,05). Từ đó ta có phương trình chính tắc hàm Logistic biểu thị quan hệ giữa tỷ lệ hộ có nhà mới với suất đầu tư như sau: 

                        Y  = 1/  (1+  5,26163 * 0,9239 x ) 



(7.4)
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Hình 7.5  Đường cong biểu thị quan hệ giữa tỷ lệ hộ có nhà mới với suất dầu tư  theo hàm  Logistic

7.3  Các hàm phi tuyến tính  (Nonlinear)


Các hàm phi tuyến là những hàm vừa không tuyến tính với biến số vừa không tuyến tính với các hệ số. Trong SPSS người ta có giới thiệu hàng loạt các hàm phi tuyến thường gặp (xem trong help) mà đáng chú ý nhất là các hàm Gompertz và hàm Johnson-schumacher thường được dùng trong nghiên cứu về sinh trưởng cây rừng. 

Quy trình chung khi sử dụng các hàm này như sau:

	                                                                  QT7.2
1. Analyze\  Regression \  Nonlinear

2. Trong hộp thoại Nonlinear khai báo biến phụ thuộc vào ô Dependent và viết hàm phi tuyến vào khung  Model expresion (Xem hình 7.6). Cần chú ý viết đúng các tham số và các toán tử  cho ở dưới:

Parameters: Trong hộp thoại này khai báo từng tham số tên (name)và giá trị ban đầu (Starting Value) tên phải viết đúng ký hiệu của tham số như đã viết trong  model expresions. Viết xong giá trị cho từng tham số nháy chuột vào Add  để ghi (Xem hình 7.7). Giá trị ban đầu của tham  số tự cho theo kinh nghiệm của nhà nghiên cứu. Chẳng hạn tham số b0 của hàm Gompertz thường phải là giá trị lớn hơn chiều cao cực đại trong dãy quan sát.Việc chọn các giá trị ban đầu là hết sức quan trọng vì nếu chọn sai hoặc không hợp lý máy sẽ không chạy được  hoặc quá nhiều bước tính. Sau khi khai báo các tham số ta chọn continue để đưa các giá trị về khung Parameters.  Nếu muốn có được các giá trị của hàm lý thuyết  và sai số dư ta chọn save và đánh dấu vào Predicted value và Residuals trong hộp thoại này (Xem hình 7.8). Kết quả sẽ được cho trong một cột trong bảng số liệu gốc. Nhờ kết quả này ta có thể vẽ biểu đồ lý thuyết và thực nghiệm của mô hình dự đoán.

3.  OK  
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                             Hình 7.6 Hộp thoại Nonlinear Reggession 
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Hình 7.7 Hộp thoại Parameters
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                                    Hình 7.8 Hộp thoại Save New vari…

  
Sau bước này máy tự động tính và dừng lại khi nào sự giảm thiểu tương đối giữa các tổng bình phương sai số dư là rất bé và hệ số xác định R2 đạt giá trị cực đại. 


Ví dụ 7.3: Chiều cao trung bình tầng trội (h0 )của một loài cây tăng trưởng theo tuổi (a) được cho ở bảng sau: 

                Bảng 7.6 Chiều cao trung bình ho theo tuổi (Nguồn Ngô kim Khôi)
	a
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	H0
	2.41
	3.12
	4.29
	5.46
	6.31
	7.09
	7.91
	8.67
	9.64
	10.35
	10.4
	10.57
	11.35
	11.88
	13.13



Hãy mô phỏng quá trình sinh trưởng của loài cây nói trên theo hàm Jonhson – schumacher có dạng: 

                           H0 = b0* exp (-b1/(a+b2)) 




(7.5)


Cho b0= 15   b1 =10,  b2=0,50 và  thực hiện các bước tính toán theo quy trình trên ta được kết quả chủ yếu như sau: 

Bảng 7.7
	Iteration  Residual SS               B0                B1                    B2
1      1153.434028          45.0000000      10.0000000       .500000000

1.1    2.621196883         23.6395696      11.0132038        1.27727770

2      2.621196883          23.6395696      11.0132038        1.27727770

2.1    1.114760596         23.7803898      12.2755034        2.20520696

3      1.114760596          23.7803898      12.2755034        2.20520696

3.1    1.103494228         23.9211326      12.5212064        2.34429540

4      1.103494228          23.9211326      12.5212064        2.34429540

4.1    1.103485467         23.9330958      12.5347757        2.35011542

5      1.103485467          23.9330958      12.5347757        2.35011542

5.1    1.103485463         23.9334853      12.5351638        2.35027664


           Run stopped after 10 model evaluations and 5 derivative evaluations.


Iterations have been stopped because the relative reduction between successive residual sums of squares is at most SSCON = 1.000E-08

   Bảng 7.8    Nonlinear Regression Summary StatisticsDependent Variable H0

	     Source                            DF                        Sum of Squares                             Mean Square

    Regression                      3                           1152.76671                                     384.25557

    Residual                         12                          1.10349                                           .09196

    Uncorrected Total        15                          1153.87020

    (Corrected Total)         14                          152.14644

                  R squared = 1 - Residual SS / Corrected SS =    .99275

                                                                         Asymptotic 95 %

                                                         Asymptotic     Confidence Interval

  Parameter        Estimate           Std. Error                     Lower                           Upper

      B0                 23.933485332       2.088557114           19.382910297              28.484060368

     B1                 12.535163811        2.016413330            8.141776577               16.928551046

     B2                  2.350276645          .842444481              .514747800                   4.185805489




 Giải thích: 


Từ hàng 1 đến hàng thứ 10 của bảng cho kết quả tính toán tự động bắt đầu từ những giá trị ban đầu của các tham số mà ta đã cho và dừng lại sau 10 bước tính (5  iterations  = chùm) khi mà sự giảm thiểu tương đối giữa các tổng sai số dư còn rất bé (1.000E-08) với R2 = 0,99275. Những con số hàng cuối cùng cho ta tổng sai số dư (tổng chênh lệch bình phương chiều cao tầng trội lý thuyết và thực tế) và giá trị các tham số cần tìm b0, b1 và b2 


Ta có phương trình  cụ thể như sau 

                          H0   = 23,9335exp (-12,5352/(a+2,3503)) 


  (7.6)


Đây là hàm Johnson –schumacher mô phỏng cho quá trình sinh trưởng của loài cây đã cho ở bảng trên với những tham số đã xác định cho ta hệ số xác định cao nhất và sai số nhỏ nhất. Từ hàng 16 đến hàng thứ 21 của bảng kết quả trên là bảng ANOVA trong phân tích hồi quy như đã giới thiệu ở các mục trước đây, nhưng ở bảng này không có cột kiểm tra sự tồn tại của R2  ở bảng dưới cho giá trị của từng tham số, sai số của các tham số, giới hạn dưới và trên của khoảng ước lượng. 


Trường hợp chọn hàm Gompertz có dạng: 

                        H0 =  b0*exp (-b1 exp (-b2 a )) 




(7.7)


Với các giá trị ban đầu  b0 =  15   b1=  2  và b2  = 0,2  ta có kết quả như sau

             Bảng 7.9

	Iteration          Residual SS                  B0                       B1                     B2

	

	1                 97.86990363          15.0000000         2.00000000      .200000000

	1.1              2.342096521          14.0457660         2.60092844       .166360352

	2                 2.342096521          14.0457660         2.60092844       .166360352

	2.1              1.455655812          14.2140290         2.92983925       .179542411

	3                 1.455655812          14.2140290         2.92983925       .179542411

	3.1              1.444447866          14.2052027         2.95128564       .179744392

	4                 1.444447866          14.2052027         2.95128564       .179744392

	4.1              1.444446228          14.2072066         2.95056405       .179681255

	5                 1.444446228          14.2072066         2.95056405       .179681255

	5.1              1.444446217          14.2074052         2.95051962       .179676139


             Run stopped after 10 model evaluations and 5 derivative evaluations.

Iterations have been stopped because the relative reduction between successive

residual sums of squares is at most SSCON = 1.000E-08

    Bảng 7.10  Nonlinear Regression Summary Statistics     Dependent Variable H0
	   Source                       DF                  Sum of Squares                Mean Square

  Regression                3                     1152.42575                             384.14192

  Residual                   12                    1.44445                                  .12037

  Uncorrected Total    15                  1153.87020

  (Corrected Total)    14                  152.14644

                   R squared = 1 - Residual SS / Corrected SS =    .99051

                                                                             Asymptotic 95 %

                                                            Asymptotic     Confidence Interval

  Parameter      Estimate            Std. Error               Lower                          Upper

  B0           14.207405166            .693032088          12.697417961              15.717392370

  B1            2.950519624            .225871275             2.458388392               3.442650857

  B2            .179676139              .018470666           .139432015                   .219920264


               Việc giải thích kết quả của hàm này cũng tương tự như hàm Johnson–schumacher.  Với kết quả trên ta có hàm Gompertz  cụ thể như sau:

             H0 = 14,2070 exp ( -2,9505 exp (-0,17968a)) 



(7.8)

                      với R2  =  0,9905


Như vậy so với hàm Johnson–schumacher thì việc mô phỏng theo hàm Gompertz có kém thua chút ít vì hệ số xác định của hàm này nhỏ hơn nhưng phương sai hồi quy lại lớn hơn hàm Johnson- schumacher ( R2= 0,9905 và Mean square =0,12037 so với 0,99275  và 0,09196)


Ngoài những hàm quen thuộc trên ta có thể sử dụng một hàm khác có tên là Verhulst cũng đã được một số tác giả dùng để mô phỏng quá trình sinh trưởng của cây.  Hàm này có dạng  

                       H0 =  b1/(1+b3*exp (-b2* a)) 




(7.9)


Nếu chọn các giá trị ban đầu b1=10  b2 = 0,8   và b3 =10  ta nhận được kết quả như sau  


Bảng 7.11 

	Iteration        Residual SS                 B1                     B2                      B3
     1              95.80142962            10.0000000       .800000000       10.0000000

     1.1          1154.174962             10.4158415       -.83702602        -30.312379

     1.2          42.74615364               9.81239866     .650601821       14.5269907

     2             42.74615364               9.81239866      .650601821      14.5269907

     2.1          14.74925645             10.4679028        .419761719      15.0498353

     3             14.74925645             10.4679028        .419761719       15.0498353

     3.1          16.02467613             12.3245728        .273282624       4.52702670

     3.2            3.703646031           11.7499557        .369643503      12.0550612

     4               3.703646031           11.7499557        .369643503      12.0550612

     4.1           2.641412906           12.6008743          .290045373       7.71248976

     5              2.641412906           12.6008743          .290045373       7.71248976

     5.1           2.109934395           12.9644085          .288846170       8.67240055

     6              2.109934395           12.9644085          .288846170       8.67240055

     6.1           2.107216499           13.0148126          .286700224       8.64078226

     7              2.107216499           13.0148126          .286700224       8.64078226

     7.1           2.107158524           13.0233364          .286283465       8.62816542

     8              2.107158524           13.0233364          .286283465       8.62816542

     8.1           2.107157173           13.0245957          .286220886       8.62639419

     9              2.107157173           13.0245957          .286220886       8.62639419

     9.1           2.107157141           13.0247892          .286211076       8.62610897

    10             2.107157141           13.0247892          .286211076       8.62610897

    10.1          2.107157140           13.0248191          .286209561       8.62606511




           
Run stopped after 22 model evaluations and 10 derivative evaluations.

            Iterations have been stopped because the relative reduction between successiv   residual sums of squares is at most SSCON = 1.000E-08

Bảng 7.12     Nonlinear Regression Summary Statistics Dependent Variable HO

	  Source                             DF                    Sum of Squares                 Mean Square

 Regression                        3                       1151.76304                          383.92101

 Residual                           12                      2.10716                                 .17560

Uncorrected Total             15                       1153.87020

 (Corrected Total)              14                      152.14644

              R squared = 1 - Residual SS / Corrected SS =    .98615

                                                                        Asymptotic 95 %

                                                         Asymptotic     Confidence Interval

  Parameter   Estimate           Std. Error                 Lower                            Upper

  B1        13.024819092         .510052930                  11.913509224          14.136128960

  B2         .286209561            .027139936                 .227076720                .345342403

  B3         8.626065106         1.258914772                 5.883125449          11.369004763



Kết quả cho thấy việc mô phỏng theo hàm này chất lượng kém thua 2 hàm trên vì có hệ số xác định R2 nhỏ thua và phương sai hồi quy lớn hơn ( R2= 0,98615   Mean square   = 0,17560). Phương trình chính tắc của hàm này là:

                      H0=13,0248/(1+8,6261*exp(-0,2862*a )) 


(7.10)

 
Bảng 7.13  So sánh giữa trị số H0 thực tế và H0 được mô phỏng theo 3 hàm Johnson –schumacher, hàm Gompertz và hàm Verhulst trích từ thủ tục Save

	Tuổi
	H0 (tt)
	H0 theo  J-S
	H0 theo   G
	H0 theo  V

	3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
	2.41

3.12

4.29

5.46

6.31

7.09

7.91

8.67

9.64

10.35

10.4

10.57

11.35

11.88

13.13
	2.30

3.32

4.35

5.33

6.26

7.13

7.93

8.67

9.36

9.99

10.58

11.12

11.62

12.09

12.52
	2.54

3.37

4.27

5.21

6.14

7.05

7.91

8.71

9.44

10.10

10.68

11.19

11.64

12.03

12.36
	2.80

3.48

4.25

5.11

6.02

6.95

7.86

8.72

9.51

10.19

10.77

11.26

11.65

11.97

12.21
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Hình 7.9  Biểu đồ so sánh chiều cao H0 thực tế với  H0 lý thuyết nắn theo các    hàm  Johnson –schumacher,hàm Gompertz và hàm Verhulst
Ví dụ 7.4:  Xác định các tham số của phương trình  M/ha =  AG/haB  (HC N/haD  theo số liệu   bảng (6.5)  với  trị số ban đầu : A=0,5, B=1.2, C=1.2, D=0,5. Sau 12 bước tính toán cho kết quả như bảng 7.15.

Kết quả trên cho thấy hệ số xác định R2  =0.9573  cao hơn cách tính theo hàm tuyến tính M/ha =  A0 +A1 G/ha +A2 (H +A3 N/ha  với R2= 0,9318, Phương sai hồi quy cũng bé hơn (46,902 so với 74,864).  Sai số % giữa trị lý thuyết và thực tế  của hàm phi tuyến trung bình là  6.9577 % so với 7,6426% của hàm tuyến tính   theo công thức (5-38) Phương trình phi tuyến quan hệ giữa Trữ lượng lâm phàn keo lá tràm với các nhân tố G/ha, (H, N/ha như sau : 

                       M/ha = 0,0072G/ha  0,6094(H 1,7223 N/ha 0,4 772 


(7.11)

     Trong bảng ước lượng khoảng các hệ số tham số A chạy từ –0,00843 đến 0,0229, nhưng chỉ có ý nghĩa với A >0. 

Bảng 7.14    Nonlinear Regression Summary Statistics  Dependent Variable M/ha

	Source                                               DF                            Sum of Squares                                         Mean Square  Regression   

 Regression                   4                  148690.83154                          37172.7078    Residual                      16                    750.44556                                 46.90285       

Uncorrected Total                    20                        149441.27710

(Corrected Total)                     19                         17561.10886

R squared = 1 - Residual SS / Corrected SS =    .95727

Asymptotic 95 %

Asymptotic     Confidence Interval

               Parameter                   Estimat                  Std. Error                      Lower                            Upper                                                                                                                                                        .                    A                          .00722164                .00738313                  -.008429912                  022873192

                     B                          .609387234              .083492444                .432391159                  .786383309

                     C                          1.722310286            .232995807                 1.228381241               2.216239331

                     D                         .477214246              .084562202                 .297950387                 .656478106

Asymptotic Correlation Matrix of the Parameter Estimates
                A              B               C           D

A           1.0000       .1745    -.8447    -.9191

B           .1745        1.0000    -.4465    -.2576

                                                             C            -.8447     -.4465    1.0000      .6387

                                                             D          -.9191      -.2576      .6387      1.0000




7.4. Trường hợp kết hợp phân tích hồi quy với phân tích phương sai  để chọn bậc của phương trình .

Trong trường hợp mỗi giá trị của biến X có nhiều giá trị của Y lặp lại nguời ta kết hợp giữa phân tích phương sai một nhân tố và phân tích hồi quy để tìm  mô hình tương thích (tồn tại) dựa vào biến động gọi là Lack of fit . Phương pháp này rất hiệu quả trong việc định bậc các đa thức. Chẳng hạn ta muốn dùng đa thức bậc k với các trị Y lập lại nhiều quan sát ta có thể phân tích như sau : 

             (((y-
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                   (1)                                                                  (2)                  (3)
 

Còn  bậc tự do ( n-r ) =                               (  n- a )      +      (  a---r)

a là số tổ quan sát của X,r  = số tham số của phương trình. Thành phần thứ (3) của  biểu thức phân tích biến động nói trên mà ta gọi là biến động Lack of fit với bậc tự do  a- r. Người ta xác định bậc của đa thức bằng tiêu chuẩn F.  

                F   = (n-a) ( (
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(7.12)

Nếu F tính lớn hơn F05 (hoặc xác suất của F nhỏ hơn 0.05) thì đa thức đã chọn là không thích hợp. Trong trường hợp ngược lại, ta nói mô hình là tương thích. Bậc tự do để tra bảng F với k1 =a – r và k2  = n- a.  


Ví dụ:7.5  Quan hệ giữa chiều cao vút ngọn và đường kính của cây D1.3 thường ở thời kỳ non nó tuân theo quan hệ tuyến tính. Nhưng ở thời kỳ rừng đã thành thục thì quan hệ nói trên thường có dạng Parabol bậc 2  hoặc dạng logarit. Hãy kiểm tra sự thích hợp của hàm hồi quy Parabol bậc 2 dùng để mô phỏng quan hệ giữa sinh trưởng chiều cao và đường kính của 52 cây rừng tự nhiên cho ở bảng sau: 

Bảng 7.15   Bảng tương quan giữa D1.3 và  Hvn của 52 cây

	D1.3
	8
	12
	16
	20
	24
	28
	32
	36

	Hvn
	9
	12
	12
	14
	14,5
	15
	14.5
	15.5

	
	10
	11
	12
	13
	15
	14.5
	15.5
	16.5

	
	9
	12
	12.5
	14
	14
	16
	16
	14.5

	
	10
	12
	14.5
	14
	15
	15.5
	15
	15.5

	
	9
	11
	12
	14.5
	16
	14
	 
	 

	
	10
	10
	11
	14
	14
	15
	 
	 

	
	11
	 
	13.5
	14,5
	13.5
	14.5
	 
	 

	
	 
	 
	 
	13
	16
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	16
	 
	 
	 

	ni
	7
	6
	7
	8
	9
	7
	4
	4

	(((
	9.7143
	11.333
	12.4375
	13.8571
	14.7001
	14.8286
	15.25
	15.5


Nhìn vào bảng trên ta thấy (Hi  tăng khi D1.3  tăng  nhưng chậm dần ở các cỡ kính  cuối cùng. 

Ta có thể kết hợp phân tích phương sai một nhân tố với phân tích hồi quy ttheo 3 dạng phương trình.   

                                                     Y = A0 +A1X 

                                                     Y = A0 +A1X +A2X2
                                                     Y = A0 +A1X +A2X2  +A3X3
Để ứng dụng SPSS ta ký hiệu  Y= chiều cao  Hvn, và đường kính được mã hoá theo   X = (D1.3-8)/4  +1.  Như vậy số liệu đưa vào bảng tính với Y là chiều cao Hvn nhưng đường kính được thay bằng các số X=1,2,3……8 .

Quy trình tính toán như sau 

	                                                         QT7.3
Analyze\ Compare means\ One way Anova 
 Trong hộp thoại One way Anova khai biến chiều cao (Y) vào Dependent list (s) và cỡ đường kính (X) vào Factor 
Trong Contrasts chọn Polynomial và trong Degree chọn Curbic (hàm bậc 3)

4  OK
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Hình 7.10  Hộp thoại One way Anova
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Hình 7.11    Hộp thoại Contrasts
Ta có bảng phân tích phương sai một nhân tố  kết hợp với phân tích hồi quy như sau:
[image: image364.wmf]ANOVA
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Hình 7.12

Giải thích:

Kết quả trên cho thấy (H 7.12): hàng đầu tiên của bảng cho biến động theo các cỡ đường kính mà ta thường ký hiệu là VA. Các hàng thứ 4, 7, 10 là biến động được giải thích do các dạng phương trình hồi quy tương ứng -biến động Lack- of -Fit (Deviation) được lựa chọn lần lượt là đa thức bậc 1 (tuyến tính 1 lớp ) bậc 2 và bậc 3. Do  F tính có xác suất rất nhỏ nên biến động chiều cao theo đường kính là rõ ràng (xem F tính của VA), có nghĩa là đường kính tăng thì chiều cao cũng tăng (về lý thuyết điều này là hiển nhiên, nhưng mục tiêu của ta là kết hợp với phân tích phương sai để giải quyết vấn đề định bậc của phương trình). Trong trường hợp ở đây chưa nói được rằng chiều cao tăng theo quy luật nào. Kết quả phân tích hồi quy bậc 1 cho thấy xác suất của F nhỏ hơn 0.05 chứng tỏ hệ số hồi quy bậc 1 tồn tại nhưng nó có biến động của Lack of fit với xác suất của F nhỏ hơn 0.05 nên mô  hình bậc 1 không thể xem là phù hợp (tương thích) được. Biến động các trung bình của y ở các nhóm không được giải thích bằng hồi quy bậc 1. Còn mô hình bậc 2 trị số F của Lack of fit là 0.819 đủ lớn để kết luận mô hình bậc 2  là phù hợp với dãy trung bình có điều kiện của (Y (tức là(Y/X).  Có nghĩa là biến động của trung bình có điều kiện của Y có thể giải thích bằng mô hình Parabol bậc 2. Mô hình bậc 3 tuy có trị số R2   lớn hơn mô hình bậc 2 nhưng biến động của Lack of fit có xác suất cuả  F nhỏ hơn mô hình bậc 2 (P (F) = 0,701) nên mức phù hợp với các trung bình có điều kiện của y là kém hơn. Hơn nữa theo lý luận Lâm học thì sinh trưởng chiều cao không thể biểu diễn bằng Parabon bậc 3 được nên ta chọn mô hình Parabon bậc 2 để biểu thị quan hệ giữa sinh trưởng chiều cao và đường kính cây rừng là thích hợp nhất. 

Ngoài ra người ta cũng có thể so sánh giữa tỷ tương quan và hệ số xác định ((  2 và R2) để  lựa chọn mô hình thích hợp theo công thức 

                           F  = ((n-a ) ( ( 2 - R2)(  / ( (a-r) (1-( 2 )( 


(7.13)

Theo ví dụ trên ta tính được  ( 2=0,865: 

Cho mô hình bậc 1   F   = ((52-8)(0,865 - 0,7673)(/ ((8-2) (1-  0,865)(     =  5,3072

Cho mô hình bậc 2  F    =((52-8)(0,865 - 0,8586)(/ ((8-3) (1-  0,865)(      =  0,4172

Cho mô hình bậc 3   F    =((52-8)(0,865 - 0,8586)(/ ((8-4) (1-  0,865)(     =  0,5215

Như tính toán trên ta thấy mô hình bậc 1 là không tương thích  vì F tính được lớn hơn F05 tra bảng  (F05 = 2.31 với k1 = 6, k2 =44).  Hai trường hợp sau F tính đều nhỏ hơn F05 ( 2,43 và 2,56).  Nhưng ở mô hình bậc 2 có F nhỏ hơn nên  ta chọn mô hình bậc 2 để biểu thị quan hệ giữa chiều cao và đường kính cây rừng.
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Hình 7.13  Quan hệ Parabol  bậc 2 giữa chiều cao và đường kính của cây với đường dự báo trung bình và dự báo cá biệt


Việc xác định các tham số của nó ta dùng quy trình QT6.3 nhưng trong        y- axis chọn Hvn (mã chiều cao) trong  X- axis chọn  D1.3 (mã đường kính). Kết quả quy trình trên cho ta đám mây điểm về quan hệ giữa Hvn và D1.3. Tiếp theo thực hiện thêm các bước còn lại như QT6.3 nhưng chú ý, trong Fit option chọn Quadratic. Kết quả của quy trình tính vừa rồi sẽ cho ta một biểu đồ như hình (7.13) cho các đường lý luận và các đường biên khi thực hiện việc ước lượng trung bình và ước lượng cá biệt. Từ cửa sổ này, thực hiện theo QT7.1 với việc khai báo hàm Quadratic và Display Anova table  để xác định các tham số của phương trình hồi quy Parabon bậc 2  (cũng như các dạng đa thức khác). Kết quả như sau

      Bảng 7.16

	  MODEL:  MOD_2.

_Dependent variable.. Hvn              Method.. QUADRATI

Listwise Deletion of Missing Data

Multiple R          .92659

R Square            .85856

Adjusted R Square   .85279

Standard Error      .80823

            Analysis of Variance:

               DF       Sum of Squares           Mean Square

Regression      2        194.29885               97.149425

Residuals      49         32.00884              .653242

          F =     148.71897       Signif F = .0000

-------------------- Variables in the Equation --------------------

Variable        B        SE B          Beta        T     Sig T

D1.3        2.087476  .222781       2.098357     9.370    .0000

D1.3**2  -.141479  .025162      -1.259174   -5.623   .0000  (Constant) 7.724720   .434138                   17.793    .0000




Giải thích:

Từ hàng 1 đến hàng thứ tư cho biết  R, R2, R2 điều chỉnh sai tiêu chuẩn hồi quy. Tiếp theo là bảng phân tích phương sai mà quan trọng nhất là kiểm tra R2 qua F. ở đây cho thấy xác suất của F là rất bé nên R2 là tồn tại. Các hàng tiếp theo cho các hệ số hồi quy và xác suất tồn tại của nó.  Hàng đầu tiên là hệ số của D1.3(a1), hàng thứ 2 là hệ số của D1.32  (a2) và hàng cuối cùng  là hệ số tự do (ao)  Chú ý : trong SPSS thường ký hiệu các hệ số bằng bi). Trong cột cuối cùng cho thấy xác suất của t đều rất nhỏ nói lên rằng các hệ số đều tồn tại. Như vậy phương trình tương quan bậc 2 giữa D1.3 và Hvn như sau      



Hvn= 7,724720 +2,087476 D1.3 –0,141479D1.32        

(7.14)

Ví dụ 7.6 :  Lập phương trình đường sinh thân cây cho thông nhựa  theo số liệu 5 cây giải tích cho ở bảng sau 


Bảng 7.17  Số liệu cây giải tích của 5 cây thông nhựa thuộc khu vực Thừa Thiên Huế  (nguồn Phan Nguyên Hy)

	Đường kính có vỏ (Dcv)
	Đườngkính không vỏ (Dkv)
	Vị trí thớt (X)

	12,70

11,75

13,30

13.30

13.50

11.50

10.50

10.20

10.20

12.80

10.80

9.80

9.00

9.00

11.20

9.70

8.00

8.40

8.40

10.20

9.00

7.80

7.90

7.90

9.00

8.60

6.70

7.80

6.80

7.60

5.80

6.40

5.80

5.80

6.60

4.70

4.60

5.40

5.40

5.30

4.20

4.00

4.80

4.80

3.90

2.90

2.40

4.00

3.20

2.50

1.80

1.50

2.90

2.10

1.40
	12.10

10.50

12.50

12.50

12.90

11.00

9.60

9.60

9.60

12.10

10.30

9.30

8.50

8.50

10.80

9.10

7.80

8.00

8.00

9.90

8.50

7.50

7.60

7.60

8.50

8.10

6.30

6.50

6.50

6.90

5.40

6.10

5.60

5.60

5.70

4.40

4.40

5.20

5.20

4.50

3.90

3.80

4.50

4.50

2.90

2.60

2.20

3.80

3.00

1.80

1.50

1.30

2.10

1.70

.80
	1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

.90

.90

.90

.90

.90

.80

.80

.80

.80

.80

.70

.70

.70

.70

.70

.60

.60

.60

.60

.60

.50

.50

.50

.50

.50

.40

.40

.40

.40

.40

.30

.30

.30

.30

.30

.20

.20

.20

.20

.20

.10

.10

.10

.10

.10

.00

.00

.00

.00

.00



   Vị trí thớt ở đây bằng X=1- Hi/H  (độ cao tương đối) theo số liệu gốc, nhằm chuyển ngọn cây về gốc toạ độ. Xem vị trí các thớt như nhân tố A và áp dụng quy trình QT7.3  nhưng nhớ khai báo Descriptive và  Means plot  trong Options  và trong hộp thoại  Contrast khai báo đa thức bậc 5 (5th ) ta có kết quả như sau : 
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Hình 7.14
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Hình 7.15
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                      Hình 7.16a  Biểu đồ  đường sinh thân cây  thông có vỏ 
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Hình 7.16b  Biểu đồ đường sinh thân cây thông không vỏ
Giải thích :


 Bảng 1 (H7.14) Cho các đặc trưng mẫu mà quan trọng nhất là cột 3 cho các giá trị trung bình đường kính có vỏ và không vỏ trên mỗi một thớt. Quan hệ giữa đường kính trung bình có vỏ và không vỏ với độ cao của thớt được biểu thị bằng các sơ đồ ở dưới ( Xem hình 7.16a và 7.16b). Các cột còn lại lần lượt là sai tiêu chuẩn, sai số của số trung bình, khoảng ước lượng của trung bình, và cuối cùng trị số nhỏ nhất và lớn nhất. Tất cả tính cho từng vị trị thớt. Bảng tiếp theo  (H 7.15) là bảng phân tích phương sai một nhân tố với vị trí thớt xem như nhân tố A  giống như đã giải thích ở ví dụ về quan hệ giữa đường kính và chiều cao. Trong bảng này cho thấy  bậc 5 cho cả vỏ và không vỏ là tốt nhất vì xác suất của F  là cao nhất (0,911 và 0,987 ). Như vậy có thể dùng đa thức bậc 5 để biểu thị  cho đường sinh thân cây có vỏ và không vỏ. Trong trường hợp đường sinh thân cây cần phải qua gốc toạ độ nên đa thức được chọn không có hệ số tự do. Tức là

                   Y=   A1X1 +A2X2 +A3X3 +A4X4 +A5X5 



(7.15)

( X=  độ cao thớt )


Việc xác định các tham số của đa thức này có thể dùng 2 phương pháp: hoặc dùng mục lệnh Regression \Linear hoặc dùng mục lệnh Regression\ Nonlinear được trình bày ở mục 7.3. Ta cũng làm tương tự cho đường kính không vỏ. Dùng Nonlinear phương trình cụ thể như sau :

      Ycv=  42,1173x1-162,7251 x2+371,0548 x3 –367,6639 x4+150,1691 x5    (7.16)

                 víi R2 =0,9665

      Yov= 38,2613 x1-149,7055 x2+349,0242   x3-368,1697 x4+142,7104 x5    (7.17)

               víi  R2  =0,9798


Để vẽ được đường sinh thân cây có vỏ và không vỏ theo dạng lý thuyết ta chú ý chọn Save trong quy trình tính theo mục lệnh  Regression\Linear hoặc Regression \ Nonlinear với biến phụ thuộc là đường kính có vỏ và không vỏ.  Kết quả này được cho trong cửa sổ  SPSS  Data Editor ( hàm lý thuyết 1) cùng với số liệu dùng để lập phương trình. Nếu đem số liệu này đổi dấu và lập thành một biến mới (hàm lý thuyết 2) thì ta có thể vẽ được đường sinh thân cây dưới dạng hình tròn xoay.


Dùng  Quy trình 3.7 cho kết quả như sau:
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Hình 7.17 Mô phỏng hình dạng thân cây đường kính có vỏ và không vỏ                                                           theo phương trình đường sinh


Trong điều tra rừng nhiều khi  người ta dùng  số koi = Doi/ Do1 mà không  dùng giá trị tuyệt đối của đường kính để lập phương trình đường sinh thân cây như khi lập biểu thể tích thân cây chẳng hạn. Vì vậy sau khi xác định bậc ta xác lập dãy koi bằng cách đem các trị số trung bình đường kính cho ở cột 3 ở hình 7.19 chia cho đường kính ứng với vị trí thân cây 0,90. Như ví dụ của ta với đường kính có vỏ là chia cho 11,040cm và với đường kính không vỏ là chia cho 10,38cm. Việc xác định các tham số của đa thức theo dãy này có thể thực hiện như trường hợp cho đường kính tính theo tuyệt đối. Nếu dùng Nonlinear thì nhớ khai báo biến koi như biến phụ thuộc. Theo mục lệnh này phương trình cụ thể như sau :

      Ycv=  3,81x1-14,74 x2+33,61 x3 –35,11 x4+13,60 x5                           
(7.18)

                 víi R2 =0,9667

      Yov= 3,67 x1-14,42x2  +33,62 x3-35,47 x4+13,75 x5                          
 (7.19)

               víi  R2  =0,9798


Bảng  7.18   So sánh trị số Koi thực tế và trị số Koi lý thuyết cho trường hợp có vỏ và không vỏ  

	  Vỉ trí thân cây
	Koicvtt
	Koicvlt
	Koikvtt
	Koikvlt

	.00

.10

.20

.30

.40

.50

.60

.70

.80

.90

1.00
	.18

.27

.39

.46

.55

.68

.75

.81

.90

1.00

1.17
	.00

.26

.39

.47

.56

.65

.75

.83

.90

.99

1.17
	.14

.26

.38

.46

.55

.66

.76

.82

.91

1.00

1.17
	.00

.25

.38

.46

.55

.65

.75

.84

.91

.99

1.17



Nếu đem số liệu nầy đổi dấu và lâp thành một biến mới (hàm lý thuyết 2) thì ta có thể vẽ được đường sinh thân cây dưới dạng hình tròn xoay .


Dùng  Quy trình 3.7 cho kết quả như sau:
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Hình 7.18 Mô phỏng hình dạng thân cây có vỏ và không vỏ theo phương trình đường sinh lập  với  trị số koi

       
Hình 7.18 không phân tách được một cách rõ ràng giữa 2 đường cong trong trường hợp có vỏ và không vỏ như hình 7.17 .


Như tính toán ở trên là cho trường hợp phương trình bậc 5 vì trong mục lệnh contrast không có các bậc cao hơn, như vậy  bậc 6 liệu có tốt hơn không. Để giải quyết vấn đề này ta nên lập phương trình có các bậc cao hơn và sau đó kiểm tra sự tồn tại của bậc theo công thức (7.12). Trong đó (((y- (
[image: image372.wmf]y

i)2 được lấy từ bảng ANOVA ở trên(H 7.15) cho trường hợp cây có vỏ dòng thứ 2 từ dưới lên =  23,886 ứng với bậc tự do  44. Còn thành phần ( (
[image: image373.wmf]y

i  -
[image: image374.wmf]ˆ

y

)2  có  được bằng cách lấy các giá trị trung bình đường kính có vỏ ở các thớt trừ cho trị số lý luận của phương trình bậc 6, mà phương trình này được lập theo số liệu đường kính có vỏ cho tất cả các cây chứ không phải đường kính có vỏ trung bình. Như ví dụ trên ta tính được ( (
[image: image375.wmf]y

i-
[image: image376.wmf]ˆ

y

)2 = 0,8015 ứng với bậc tự do k1= 11-7 = 4. Tính theo công thức (7.12)  ta có F=  0,3757   và xác suất của F  tính được P(F) = 0,8247 . Xác suất này nhỏ thua xác suất của F ở bậc 5 như đã cho trong bảng Anova  là  0,911. Điều đó chứng tỏ dãy số trung bình đường kính có vỏ của 5 cây giải tích tương thích với phương trình bậc 5 hơn bậc 6 như ta đã tính toán ở trên.

Bảng 7.19  Số liệu về các nhân tố hoàn cảnh và chiều cao trung bình của cây thảo quả (Ammomum  aromaticum) tại 150 điểm quan sát thuộc xã San Sả Hồ huyện Sapa  tỉnh Lào cai (nguồn Phan Văn Thắng - học viên cao học khoá 7  ĐHLN)

	 X (cm)
	MUN(%)
	pHKCL
	Ws (%)
	Hs(cm)
	DC
	TC
	Hvn(m)TQ

	67.6
	5.38
	3.94
	37.31
	69
	1650
	0.48
	2.8

	71.3
	7.25
	3.98
	36.2
	57
	1650
	0.44
	2.8

	71.3
	7.48
	3.88
	38.37
	54
	1650
	0.42
	3.0

	75.1
	8.8
	3.5
	35.2
	56.6
	1650
	0.42
	3.1

	77.0
	6.75
	3.87
	36.1
	56
	1650
	0.46
	3.2

	71.3
	3.64
	3.83
	45.25
	56
	1650
	0.54
	2.1

	70.4
	4.32
	3.81
	45.95
	44
	1650
	0.56
	2.3

	75.5
	8.15
	3.9
	40.05
	29
	1650
	0.48
	3.0

	77.7
	13.6
	3.91
	43.25
	73
	1650
	0.38
	3.2

	55.7
	3.85
	3.72
	48.35
	61
	1650
	0.64
	2.3

	57.1
	5.59
	3.75
	50.4
	53
	1650
	0.62
	2.4

	75.5
	8.12
	4.01
	46.75
	43
	1650
	0.5
	3.1

	62.2
	7.8
	3.99
	53.69
	45
	1650
	0.36
	2.9

	62.2
	7.54
	3.93
	50.5
	42
	1650
	0.4
	2.9

	69.5
	8.8
	3.55
	42.1
	55
	1650
	0.4
	3.0

	76.2
	11.8
	3.93
	58.25
	43
	1650
	0.48
	3.3

	76.2
	6.22
	3.66
	31.85
	47
	1650
	0.42
	2.9

	74.7
	5.06
	4.02
	36.27
	64
	1650
	0.54
	2.3

	76.2
	13.39
	3.89
	44.1
	47
	1650
	0.34
	3.4

	75.5
	6.75
	3.92
	44.56
	68
	1650
	0.34
	3.0

	73.9
	6.32
	3.75
	38.18
	53
	1650
	0.34
	3.0

	65.5
	5.53
	4.03
	42.58
	52
	1650
	0.4
	2.3

	67.6
	3.64
	3.93
	39.77
	49
	1650
	0.27
	2.1

	67.6
	4.53
	3.99
	43
	49
	1650
	0.38
	2.3

	73.9
	10.01
	4.03
	43.4
	50
	1650
	0.42
	3.1

	79.2
	8.27
	3.85
	46.25
	38
	1650
	0.46
	3.1

	66.6
	5.48
	3.93
	39.5
	41
	1650
	0.48
	2.5

	68.5
	5.8
	3.89
	52.85
	40
	1650
	0.54
	2.8

	62.2
	5.8
	4.49
	49.35
	49
	1650
	0.42
	2.5

	71.3
	5.12
	4.49
	49.35
	48
	1650
	0.42
	2.5

	77.0
	13.39
	4.17
	44.62
	40
	1650
	0.42
	3.3

	75.1
	8.12
	4.13
	38.03
	33.4
	1650
	0.4
	3.0

	77.0
	3.79
	3.94
	37.27
	49
	1650
	0.48
	2.9

	75.9
	3.95
	3.96
	41.16
	42.4
	1650
	0.58
	2.7

	56.4
	3.27
	6.13
	29.37
	85.8
	1650
	0.66
	1.8

	52.3
	3.64
	3.04
	37.35
	33.8
	1650
	0.24
	1.4

	61.0
	4.53
	3.93
	39.77
	16.4
	1650
	0.24
	2.0

	73.5
	8.12
	4.22
	48.35
	26.2
	1650
	0.38
	3.0

	75.9
	8.96
	3.81
	39.5
	39.6
	1650
	0.38
	3.2

	76.2
	5.8
	3.39
	53.48
	33.4
	1650
	0.64
	2.1

	77.7
	10.54
	4.73
	51.09
	19
	1650
	0.4
	3.5

	75.5
	10.54
	4.73
	51.09
	42.4
	1650
	0.38
	3.6

	75.9
	8.12
	3.81
	39.5
	53.4
	1650
	0.38
	3.2

	76.7
	13.39
	3.94
	51.09
	38.4
	1650
	0.42
	3.4

	76.2
	6.75
	3.57
	49.25
	38.4
	1650
	0.58
	2.8

	56.8
	5.11
	6.13
	29.37
	82
	1650
	0.72
	1.6

	51.6
	3.64
	3.04
	47.35
	28.4
	1650
	0.2
	1.5

	51.8
	6.38
	6.13
	29.37
	20.6
	1650
	0.22
	1.8

	69.0
	7.38
	4.13
	38.03
	27.4
	1650
	0.46
	3.0

	65.0
	6.38
	3.75
	40.4
	55
	1650
	0.38
	2.5

	67.6
	2.9
	4.53
	41.37
	77.8
	1250
	0.32
	2.3

	70.0
	2.9
	5.93
	33.54
	80
	1250
	0.22
	2.3

	69.5
	4.06
	5.93
	33.54
	62.8
	1250
	0.24
	2.3

	61.1
	2
	6.49
	26.3
	78.8
	1250
	0.2
	2.1

	76.1
	3.9
	6.21
	31.19
	78.6
	1250
	0.24
	2.2

	72.6
	13.6
	4.14
	39.98
	72
	1250
	0.36
	3.1

	70.9
	4.06
	4.67
	37.64
	68
	1250
	0.28
	3.0

	64.5
	3.43
	4.4
	37.1
	79.6
	1250
	0.26
	2.8

	76.7
	5.59
	4.84
	42.03
	73.2
	1250
	0.28
	3.1

	65.2
	2.58
	4.46
	41.19
	72
	1250
	0.28
	2.8

	68.1
	3.85
	4.99
	39.14
	80.8
	1250
	0.22
	2.6

	77.6
	13.39
	6.13
	40.98
	73.8
	1250
	0.32
	3.2

	69.2
	2
	5.46
	44.41
	77
	1250
	0.24
	1.9

	68.8
	2.9
	5.93
	33.54
	80.2
	1250
	0.28
	2.5

	67.1
	2.79
	5.49
	26.3
	78
	1250
	0.24
	2.1

	71.3
	6.43
	4.67
	37.64
	78.4
	1250
	0.32
	3.1

	69.0
	5.9
	4.14
	39.98
	79
	1250
	0.32
	3.0

	75.7
	6.8
	4.84
	42.03
	74.8
	1250
	0.28
	3.1

	70.1
	3.9
	4.46
	41.19
	78
	1250
	0.3
	2.8

	69.8
	2.79
	4.99
	39.14
	80.4
	1250
	0.22
	2.6

	76.2
	7.96
	4.84
	42.03
	74
	1250
	0.3
	3.1

	55.3
	3.79
	5.46
	44.41
	67.6
	1250
	0.2
	1.9

	66.0
	6.9
	6.13
	40.98
	77.2
	1250
	0.26
	3.0

	65.5
	2.9
	4.99
	39.14
	73.4
	1250
	0.32
	2.6

	66.4
	4.06
	4.4
	37.1
	76.4
	1250
	0.26
	2.8

	74.1
	5.48
	4.73
	37.62
	74
	1250
	0.32
	3.0

	68.8
	4.11
	6.21
	31.19
	73.4
	1250
	0.22
	2.2

	67.5
	3.92
	5.49
	26.3
	77
	1250
	0.26
	2.2

	65.2
	2.79
	5.93
	33.54
	71.6
	1250
	0.24
	2.2

	69.5
	3.32
	5.93
	33.54
	72
	1250
	0.46
	2.3

	59.0
	3.37
	3.86
	37.92
	36.8
	2250
	0.44
	2.0

	57.0
	3.85
	3.03
	26.23
	75.8
	2250
	0.46
	1.6

	52.6
	3.85
	3.72
	28.71
	50.4
	2250
	0.22
	1.6

	64.1
	4.9
	3.46
	23.71
	78.2
	2250
	0.24
	1.8

	71.4
	4.74
	3.75
	37.66
	60.6
	2250
	0.42
	2.6

	75.5
	3.43
	3.82
	41.42
	44.2
	2250
	0.5
	2.5

	78.2
	5.96
	3.36
	31.19
	39.8
	2250
	0.44
	2.5

	79.0
	5.55
	3.88
	38.66
	31
	2250
	0.4
	2.8

	77.0
	4.19
	3.67
	45.25
	52.6
	2250
	0.54
	2.8

	75.2
	7.48
	3.87
	35.91
	40.6
	2250
	0.42
	2.5

	68.0
	5.38
	3.87
	36.79
	81.4
	2250
	0.5
	2.0

	51.6
	2.9
	3.03
	33.41
	80.6
	2250
	0.66
	1.1

	67.9
	5.85
	3.8
	31.42
	85
	2250
	0.64
	1.8

	73.7
	6.01
	3.37
	31.15
	37.8
	2250
	0.48
	2.1

	80.4
	6.13
	3.67
	31.19
	64.4
	2250
	0.4
	2.2

	58.7
	4.22
	3.07
	36.18
	83
	2250
	0.68
	1.6

	79.4
	6.01
	3.69
	30.56
	64.4
	2250
	0.4
	2.2

	70.8
	7.59
	3.88
	37.41
	71.6
	2250
	0.48
	2.7

	57.2
	3.79
	3.85
	33.22
	87
	2250
	0.56
	1.4

	78.7
	4.85
	3.84
	36.83
	61.8
	2250
	0.42
	2.1

	69.4
	7.69
	4.04
	41.77
	39.4
	2250
	0.32
	2.4

	73.2
	5.27
	3.65
	36.21
	44.4
	2250
	0.38
	2.1

	72.8
	5.59
	3.73
	30.72
	45.4
	2250
	0.44
	1.9

	71.6
	5.55
	3.85
	30.51
	44.8
	2250
	0.72
	1.8

	68.6
	5.69
	3.75
	26
	60.2
	2250
	0.44
	2.0

	67.5
	5.32
	3.45
	26.3
	71
	2250
	0.44
	2.4

	53.7
	2.58
	4.01
	36
	51.2
	2250
	0.68
	1.4

	73.6
	5.8
	3.85
	38.37
	64
	2250
	0.44
	1.9

	67.0
	5.25
	3.55
	38.7
	75.4
	2250
	0.46
	2.3

	61.8
	5.25
	3.25
	39.71
	40.4
	2250
	0.62
	1.6

	65.9
	5.74
	3.43
	26.32
	26.4
	2250
	0.54
	2.1

	80.1
	5.59
	3.67
	25.76
	25.6
	2250
	0.44
	2.3

	81.8
	5.32
	3.64
	27.63
	25.4
	2250
	0.44
	2.3

	51.0
	3.32
	3.45
	31.55
	43.4
	2250
	0.24
	1.4

	46.4
	2
	3.05
	36.34
	26.8
	2250
	0.2
	1.0

	48.2
	2
	3.05
	35.53
	29.8
	2250
	0.2
	0.9

	68.8
	4.95
	4.03
	36
	32
	2250
	0.24
	1.8

	80.0
	5.38
	3.83
	40.81
	47
	2250
	0.36
	2.6

	63.9
	4.95
	3.65
	32.06
	30
	2250
	0.26
	1.6

	64.4
	4.85
	3.11
	31.68
	34
	2250
	0.22
	1.6

	75.1
	8.96
	4.16
	36.43
	29
	1450
	0.34
	2.9

	66.6
	7.59
	4.67
	36.29
	35.6
	1450
	0.42
	2.6

	69.2
	7.8
	4.63
	35.23
	46
	1450
	0.42
	2.7

	74.3
	12.56
	4.21
	41.57
	39.6
	1450
	0.46
	3.0

	73.9
	10.43
	4.16
	36.43
	30
	1450
	0.34
	3.0

	68.5
	9.91
	4.81
	35.31
	44
	1450
	0.38
	2.9

	64.4
	7.91
	4.35
	48.77
	35
	1450
	0.56
	2.1

	66.6
	10.43
	4.02
	35.69
	31
	1450
	0.5
	2.8

	67.6
	7.59
	4.59
	38.54
	21
	1450
	0.44
	2.3

	69.5
	7.59
	4.59
	38.54
	35
	1450
	0.42
	2.2

	58.5
	7.69
	4.1
	46.79
	30
	1450
	0.46
	2.5

	77.7
	12.56
	4.21
	41.57
	37
	1450
	0.5
	3.2

	68.1
	5.48
	4.35
	32.84
	50
	1450
	0.5
	2.5

	64.4
	9.91
	4.81
	35.31
	37
	1450
	0.46
	2.8

	67.6
	6.01
	4.35
	48.77
	41
	1450
	0.36
	2.1

	77.7
	9.91
	4.81
	35.31
	35
	1450
	0.44
	3.0

	72.2
	9.91
	4.81
	35.31
	37
	1450
	0.46
	2.8

	67.6
	8.85
	4.83
	35.53
	41
	1450
	0.36
	2.9

	69.5
	9.91
	4.81
	35.31
	41
	1450
	0.4
	3.0

	70.4
	5.48
	4.35
	32.84
	35
	1450
	0.4
	2.6

	63.3
	8.96
	4.42
	49.85
	44
	1850
	0.4
	2.8

	76.2
	13.28
	4.42
	49.85
	47.6
	1850
	0.42
	3.1

	77.0
	18.77
	4.63
	46.79
	50
	1850
	0.4
	3.3

	74.7
	9.59
	4.7
	44.19
	26
	1850
	0.44
	3.1

	79.2
	15.52
	4.65
	46.9
	48.8
	1850
	0.44
	3.0

	58.5
	6.48
	4.99
	45.74
	26.6
	1850
	0.4
	2.7

	79.2
	16.97
	4.99
	45.74
	27
	1850
	0.4
	3.2

	79.9
	18.77
	3.89
	50.37
	33.2
	1850
	0.46
	3.5

	80.5
	16.97
	3.95
	42.33
	17.4
	1850
	0.36
	3.3

	79.9
	17.92
	4.33
	44.1
	18.8
	1850
	0.44
	3.4


Chương 8

Kiểm tra Dạng phân bố lý thuyết

8.1.  ý nghĩa của phương pháp kiểm tra dạng phân bố

Việc kiểm tra dạng phân bố có  ý nghĩa như sau: 

- Cho phép vận dụng một số phương pháp thống kê nào đó nếu điều kiện phân bố của đại lượng quan sát thoả mãn. Chẳng hạn nếu đại lượng quan sát là chuẩn thì khi so sánh 2 mẫu và nhiều mẫu độc lập có thể dùng tiêu chuẩn t  hoặc có thể dùng phân tích phương sai mà không bị vi phạm về nguyên tắc.

- Có thể thực hiện một số biện pháp kỹ thuật Lâm sinh nào đó khi dạng phân bố của đại lượng quan sát được xác định. Chẳng hạn nếu phân bố đường kính D1.3 của một lâm phần rừng trồng gần giống phân bố chuẩn, có nghĩa rừng đã đến thời kỳ khép tán cần tiến hành tỉa thưa để tạo điều kiện cho rừng phát triển. Trong Điều tra rừng, quy luật cấu trúc tần số hay tần suất tương ứng với mỗi tổ của nhân tố điều tra nào đó đã đựơc xác định bởi các hàm toán học khác nhau (phương pháp giải tích) hoặc biểu thị dưới dạng biểu đồ theo các giá trị tuyệt đối hoặc tương đối, làm cơ sở cho việc xác định các phương pháp điều tra thống kê, điều tiết không gian dinh dưỡng theo giai đoạn tuổi của lâm phần nghiên cứu, xây dựng các bảng biểu chuyên dụng (biểu thể tích, biểu quá trình sinh trưởng…) trong kinh doanh, nhằm nâng cao chất lượng và làm  giàu rừng.

        Trong phần mềm SPSS cho phép ta kiểm tra luật phân bố chuẩn, phân bố mũ,  phân bố Poisson  theo phương pháp  Kolmogorov – Smirnov (K-S) và thăm dò một số dạng lý thuyết theo phương pháp sơ đồ mà không có sự kiểm tra chính xác theo phương pháp khi bình phương. Tuy nhiên, việc  kiểm tra theo tiêu chuẩn này cũng  sẽ được trình bày ở mục 8.3 trên cơ sở phân tích mối quan hệ phi tuyến giữa tần số (hoặc tần suất) với các biến quan sát. Khi thực hiện theo phương pháp này có một vài bước tính có thể kết hợp trên bảng tính Excel thì nhanh hơn.

8.2. Kiểm tra phân bố bằng phương pháp Kolmogorov-Smirnov theo quy trình sau  QT 8.1

Tiêu chuẩn Kolmogorov - Smirnov (có tài liệu chỉ gọi là tiêu chuẩn Kolmogorov) được tính theo công thức:

                          Z =  
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   (8-1)

n   =  dung lượng quan sát, Fn(x) hàm phân bố thực nghiệm, F0(x)  hàm phân bố lý thuyết.  Nếu xác suất của Z mà > 0,05 thì giả thuyết H0:  F(x) =F0(x) được chấp nhận. Có nghĩa phân bố thực nghiệm là phù hợp với phân bố lý thuyết đã lựa chọn. Việc vận dụng tiêu chuẩn này khi n tương đối lớn. Quy trình kiểm tra theo tiêu chuẩn này như sau

	QT8.1
1  Analyze\  Nonparametric Tests\ One -Sample K- S

2.   Trong hộp thoại  Test variable lists (hình 8-1)  đưa biến kiểm tra (chẳng hạn hvn) vào và đánh dấu dạng phân bố cần kiểm tra: Normal, Poisson...

3.  Trong Options của hộp thoại One Sample K-S (hình 8-3), nếu muốn biết chi tiết các đặc trưng mẫu, cần lựa chọn thêm  Descriptive và nhấn Continue để trở về thực đơn của hộp thoại One Sample Kolmogorov Smirnov Test (hình 8-2) .

2.   OK
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Hình 8-1.  Hộp thoại One Sample Kolmogorov Smirnov Test.
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                      Hình 8-2.  Hộp thoại  One Sample K- S: Options.

Ví dụ 8.1  Hãy kiểm tra theo dạng chuẩn chiều cao của 70 cây cho ở bảng 8-1 sau:

	TT
	Hvn (m)
	TT
	Hvn (m)
	TT
	Hvn (m)
	TT
	Hvn (m)

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
	8.10

8.30

9.30

9.70

9.30

9.40

9.20

10.40

10.20

10.50

10.60

10.80

10.60
	36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48
	12.40

12.30

12.50

12.40

12.70

13.50

12.30

12.40

12.30

12.80

13.00

13.50

13.40
	19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
	11.80

11.70

11.50

11.20

11.30

11.60

11.50

11.40

11.30

11.40

11.80

11.40

11.60
	54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66
	15.30

15.40

15.40

16.10

16.30

16.70

16.50

16.70

16.20

10.00

10.00

10.20

10.20

	14

15

16

17

18
	10.50

10.70

11.20

11.30

11.50
	49

50

51

52

53
	13.50

14.10

14.30

14.20

15.20
	32

33

34

35
	12.00

12.10

12.30

12.50
	67

68

69

70
	13.20

13.00

13.00

13.00


Bảng 8-1.   Chiều cao vút ngọn của 70  cây  Hvn(m)

Thực hiện quy trình trên ta được kết quả như sau:
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Hình 8.4

Giải thích
Bảng 1 (H 8.3) cho các đặc trưng thống kê lần lượt dung lượng mẫu, trung bình, sai tiêu chuẩn,  trị số nhỏ nhất, trị số lớn nhất. Bảng 2 (H8.4) cho kết quả kiểm tra. Hàng đầu tiên là dung lượng quan sát, hàng tiếp theo cho trung bình và sai tiêu chuẩn – những trị số ước lượng của các tham số phân bố chuẩn, tiếp theo cho mức chênh lệch cao nhất tính theo tuyệt đối giữa hàm phân bố thực nghiệm (tần số luỹ tích thực nghiệm = observed cum prob) và hàm phân bố lý thuyết (tần suất luỹ tích lý thuyết = expected cum prob) tính theo phân bố chuẩn cùng với các giá trị dương cao nhất và giá trị âm cao nhất.  Nhưng đáng chú ý nhất là trị số kiểm tra Z của Kolmogorov – Smirnov. Trong ví dụ của ta Z = 0,70 có xác suất 2 chiều của nó là 0.712  > 0,05. Với xác suất này ta nói rằng giả thuyết luật phân bố chuẩn  H0: X (  N((, (2) của chiều cao  vút ngọn của 70 cây (bảng 8-1) là chưa có căn cứ để bác bỏ, ta tạm thời thừa nhận rằng đại lượng quan sát chiều cao Hvn có dạng phân bố chuẩn.
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Hình 8.5. Biểu đồ thực nghiệm và phân bố lý thuyết theo dạng 

phân  bố chuẩn  N/Hvn
Kiểm tra luật phân bố Poisson. Theo các nhà sinh thái học thì quá trình phát triển của rừng tự nhiên  thường qua 3 giai đoạn phân bố cây trên diện tích. Giai đoạn đầu cây phân bố theo cụm,  giai đoạn cuối khi cây đã trưởng thành là phân bố cách đều (phân bố có quy tắc). Giữa 2 giai đoạn trên là thời kỳ cây phân bố ngẫu  nhiên.  Cũng tức là phân bố cây tuân theo quá trình Poisson (Poisson  process), với công thức chung là

            P(X= m)  =   ((S)m exp(-(S)/  m!                                                (8-2)

S là diện tích cho trước m -số cây chứa trong diện tích S,  ( là mật độ cây. Trong Lâm nghiệp phân bố Poisson có một vai trò quan trọng.  Người ta có thể dựa vào phân bố này để kiểm tra xem rừng đang phát triển ở thời kỳ nào để từ đó định ra biện pháp kinh doanh cho phù hợp. Để minh hoạ nhận định trên, tài liệu thực tế ví dụ 8.2 được sử dụng.

        Ví dụ 8-2:  Hãy mô phỏng theo luật Poisson của  số liệu cây rừng được quan sát  trên 36 « mẫu đặt hệ thống trong một khu vực rừng tự nhiên ( bảng 2.1 Chương 2) Thực hiện quy trình trên ta có kết quả như sau (lưu ý Trong hộp thoại  Test variable lists (hình 8-2)  đưa biến kiểm tra vào là số cây trong ô mẫu).
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                                                  Hình 8.6
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           Hình 8.7.    Biểu đồ thực nghiệm phân bố số ô theo số cây

Giải thích

Bảng kết quả (H 8.6) cho biết các chỉ số thống kê, chủ yếu là chỉ số  Z = 0,389 với xác suất 2 chiều là 0,998.  Xác suất như vậy đủ thừa nhận rằng phân bố số cây trên diện  tích là một phân bố Poisson. Các số còn lại tương tự như đã giải thích ở mục phân bố chuẩn.

8.3. Kiểm tra dạng phân bố bằng tiêu chuẩn (n2
Chẳng hạn một tổng thể nào đó có kiểu phân bố tần số (hoặc tần suất) chưa xác định. Cho giả thuyết H0: Fx (x) = F0(x), trong đó F0(x) là một hàm phân bố hoàn toàn xác định, như: Hàm phân bố của phân bố chuẩn, Poát Xông. Để kiểm tra giả thuyết H0, người ta có thể dùng tiêu chuẩn phù hợp khi bình phương ((n2) của Pearson .Việc kiểm tra giả thuyết H0 theo tiêu chuẩn (n2, tài liệu quan sát cần được chỉnh lý theo những nguyên tắc đã được đề cập trong các giáo trình thống kê toán học. Tiêu chuẩn (n2 dựa vào việc so sánh giữa tần số lý luận tính theo phân bố lý thuyết và tần số thực nghiệm ứng với mỗi tổ của đại lượng quan sát nào đó. Người ta chứng minh được rằng, nếu H0 đúng và dung lượng mẫu đủ lớn để sao cho tần số lý luận tính theo phân bố lý thuyết ở các tổ lớn hơn hoặc bằng 5, thì đại lượng ngẫu nhiên:
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(8-3)

có phân bố (n2  với k = l - r -1 bậc tự do 

Trong đó:
fll là tần số lý thuyết; ft là tần số thực tế 1 số tổ tham gia kiểm tra r số tham số cần ước lượng thông qua kết quả quan sát ở mẫu.

Nếu (n2 tính theo (8-3) ( (0.52 tra bảng với bậc tự do k thì giả thuyết về sự phù hợp của phân bố lý thuyết đã chọn được chấp nhận. Ngược lại nếu (n2 tính theo (8-3) > (0.52  tra bảng với bậc tự do k thì giả thuyết về sự phù hợp của phân bố lý thuyết đã chọn bị bác bỏ.

Quá trình tính  cần lưu ý:

- Nếu tổ nào có tần số lý thuyết fll < 5 thì phải ghép với tổ trên hoặc tổ dưới nó để sao cho fll > 5. Khi đó bậc tự do k = l - r - 1, với l là số tổ sau khi gộp, r là tham số của phân bố lý thuyết cần ước lượng.

Trường hợp nếu phân bố lý thuyết đã chọn không được chấp nhận thông qua việc kiểm tra bằng tiêu chuẩn phù hợp (n2 thì tuỳ thuộc vào phân bố thực nghiệm mà có thể chọn phân bố lý thuyết khác để mô hình hoá. Khi đó trình tự các bước nắn và kiểm tra giả thuyết về luật phân bố được lặp lại từ đầu.

Trong tài liệu này 3 mô hình phân bố lý thuyết: phân bố Meyer, Weibull và phân bố khoảng cách , thường gặp trong nghiên cứu Lâm nghiệp được giới thiệu.       

 8.3.1.   Phân bố Meyer

Phân bố Meyer có dạng 

                                     Y =  (e-(X 







(8.4)


trong đó   Y  là tần số quan sát   X  là đại lượng quan sát; (, ( là 2 tham số. Trong Lâm nghiệp phân bố này thường được dùng mô phỏng phân bố số cây hoặc số loài (biến Y)  theo cỡ đường kính D1.3 (biến X)  . 



Ví dụ 8-3: Nắn phân bố thực nghiệm (Ni/ D1.3) lâm phần rừng tự nhiên (trạng thái IIIB) tại Vườn quốc gia Cát Bà- Hải Phòng được cho ở cột (1) và (2) của bảng 8.6 (Để có số liệu 2 cột này số liệu cần được chỉnh lý trên Excel hoặc trên SPSS theo QT2.3 và QT2.2 ở chương 2). 

          Việc mô phỏng phân bố thực nghiệm của số liệu nói trên theo phân bố Meyer với các bước như sau -QT8.2

Dùng quy trình QT 7.1 với việc chọn hàm  Exponential  dÓ xác lập quan hệ giữa tần số quan sát thực tế (Biến phụ thuộc =ft ) với đường kính (Biến độclập =D1.3) (Xem hình 8.8)
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                     Hình 8.8 Hộp thoại Curve estimation với việc chọn Exponential

Để có tần số lý thuyết chọn Save và đánh dấu vào Predicted value trong hộp thoại này (Xem hình 8.9)
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                              Hình 8.9  Hộp thoại Curve estimation Save

 Kết quả cho ta 2 tham số (, ( được cho trong bảng ANOVA của phần Output  (( = B0 và (= B1) và  tần số lý thuyết fll  cho cùng với bảng số liệu gốc ở cửa sổ SPSS Data Editor. Dãy tần số này được copy và cho vào cột (3) của bảng 8.2 .  Như ví dụ của ta (=101,16 và (=0,1595.

Tiến hành gộp tổ tần số lý thuyết và tần số thực tế với những tổ có fll <5 . Kết quả này cho ở cột (4) và (5) của bảng 8.2

Tính  (ft- fll)2/ fll ở cột 5 của bảng 8.2 và tổng của cột này là trị số (2n tính theo công thức (8.4) . Theo ví dụ của ta (2n= 6,69 < (205 =11,07 với bậc tự do k =8-2-1=5  nên giả thuyết về luật phân bố số cây theo D1.3 theo phân bố Meyer của trạng thái rừng nói  trên không bị bác bỏ.

              Hàm chính tắc của phân bố Meyer có dạng:

                                        Ni =   101,16 e-0,1593                                           
(8.5)

2 Vẽ biểu đồ phân bố thực nghiệm (ft) và lý thuyết (fll) Ni/ D1.3 theo quy trình QT3.5  với việc chọn other summary function (Chú ý  biến tần số đưa vào khung Variable và biến  D1.3 đưa vào khung Category a- xis -Xem hình 3.19) cho kết quả như sau:
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Hình 8.10  Phân bố lý thuyết và thực nghiệm Ni/D1.3  theo dạng Meyer
                 Bảng 8.2:  Kết quả kiểm tra phân bố N/D1.3  theo Meyer bằng (n2
	  D1.3
	ft
	fl
	fll(gop)
	ft (gop)
	    (ft-fll)^2/fll

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	7
	23
	33.16
	33.16
	23
	3.11

	9
	23
	24.11
	24.11
	23
	0.05

	11
	23
	17.53
	17.53
	23
	1.7

	13
	11
	12.75
	12.75
	11
	0.24

	15
	10
	9.27
	9.27
	10
	0.06

	17
	9
	6.74
	6.74
	9
	0.76

	19
	9
	4.90
	8.47
	11
	0.76

	21
	2
	3.56
	6.84
	7
	0

	23
	3
	2.59
	
	
	

	25
	2
	1.88
	
	
	

	27
	1
	1.37
	
	(2n
	6,69

	29
	1
	.996
	
	(205
	11,07

	n
	117
	
	
	
	


8.3.2.  Phân bố khoảng cách

Phân bố khoảng cách là phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên đứt quãng có dạng toán học:

                     p(x) =            (  với  x = 0.




          (1 -()(1 - () (x-1víi x ( 1




 (8.6)


Trong đó ( và ( là 2 tham số. Đường cong biểu diễn phân bố khoảng cách có dạng 1 đỉnh ứng với giá trị x=1 khi ( + ( <1   Phân bố khoảng cách được sử dụng để mô tả phân bố N/D1.3 thực nghiệm dạng 1 đỉnh hình chữ j. Các tham số của phân bố khoảng cách được ước lượng như sau: 

                                             (=
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 (8.8) 

Trong đó f0 là tần số ứng với cỡ kính đầu tiên (x=0), n là tổng số cây của các cỡ. Khi 1-( = (  thì phân bố khoảng cách trở về dạng phân bố hình học:
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(8.9)

Nếu gọi Di là giá trị giữa các cỡ kính, Dmin cỡ kính nhỏ nhất , k là cự li tổ, thì xi được xác định như sau:





Xi=  (Di - Dmin)/k 





(8.10)

 Để xác định ( & ( ta lập tương quan giữa tần số quan sát fi và biến X đã được chuẩn hoá theo công thức 8.10 (chú ý bỏ tổ quan sát đầu tiên )

Ví dụ 8-4:  Nắn phân bố thực nghiệm (Ni ~ Di) lâm phần rừng tự nhiên (trạng thái IIIA1) tại Lâm trường Tân Kỳ- Nghệ An theo phân bố khoảng cách bằng phần mềm thống kê SPSS 11.5 được thực hiện như sau: QT 8.3

1. Dùng quy trình QT7.2 để xác lập quan hệ giữa tần số quan sát ft (Xem như biến phụ thuộc ) và Xi như biến độc lập. Hàm số được chọn để ghi vào khung  Model expresion  n*(1-()*(1-()*(**X. Kết quả cho ta được các tham số ( & (  (chú ý thay (= b0 và (= b1).  Cũng  quy trình này với mục  Save  ta có dãy tần số lý thuyết  được cho ở SPSS Data Editor, được copy lại và cho ở cột ( 4) của bảng 8.3. Các bước còn lại như gộp tổ và  tính (2n  giống như bước 3 và 4 kiểm tra theo phân bố Meyer.  Kết quả (2n tính nhỏ hơn (205  tra bảng. Giả thuyết phân bố số cây theo D1.3 của trạng thái rừng IIIA1 nói trên có dạng phân bố khoảng cách  không bị bác bỏ với  tham số  ( =0,1462   và (  =0,8114 .

Bảng 8.3  Kiểm tra phân bố N/D1.3 theo phân bố Khoảng cách bằng (2
	 D1.3
	ft
	Xi
	fll
	fll(gop)
	ft(gop)
	(ft-fll)^2/fll

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	9
	12
	0
	12
	12
	12
	0

	13
	14
	1
	12.72
	12.72
	14
	0.13

	17
	9
	2
	10.32
	10.32
	9
	0.17

	21
	8
	3
	8.37
	8.37
	8
	0.02

	25
	7
	4
	6.79
	6.79
	7
	0.01

	29
	5
	5
	5.51
	5.51
	5
	0.05

	33
	5
	6
	4.47
	8.1
	8
	0

	37
	3
	7
	3.63
	7.28
	7
	0.01

	41
	2
	8
	2.95
	5.96
	9
	1.55

	45
	3
	9
	2.39
	
	
	

	49
	2
	10
	1.94
	
	
	

	53
	2
	11
	1.57
	
	
	

	57
	2
	12
	1.28
	
	
	

	61
	1
	13
	1.04
	
	
	

	65
	2
	14
	0.84
	
	
	

	69
	1
	15
	0.68
	
	
	

	73
	1
	16
	0.55
	
	
	

	n
	79
	        k=6              (2 n =1,94             (205   =2,59                                                                                               


Cuối cùng vẽ biểu đồ phân bố thực nghiệm và lý thuyết theo một quy trình như đã làm cho phân bố Meyer ở mục 8.3.1.
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Hình 8.11  Phân bố N/D1.3 thực nghiệm và lý thuyết của trạng thái IIIA1 lâm phần rừng tự nhiên Tân Kỳ Nghệ An theo dạng khoảng cách

8.3.3. Phân bố Weibull:

Phân bố Weibull là phân bố của biến ngẫu nhiên liên tục với hàm mật độ và hàm phân bố có dạng:



Hàm mật độ:        p(x) =((X(-1exp(-( x( )          
                       
 (8.11)



Hàm phân bố:     F(x) =1-  exp(-( x()



            (8.12)





Với x ( 0

Nếu muốn dùng phân bố Weibull để mô phỏng phân bố số cây theo đường kính và chiều cao (gọi chung là đại lượng Y) thì cần chuyển đổi biến số bằng cách sau:





X = Y -Ymin





           (8.13)


Trong đó Ymin là giá trị đường kính hay chiều cao bé nhất trong dãy quan sát sau khi đã được chỉnh lý số liệu.




 
Khi các tham số của phân số Weibull thay đổi thì dạng đường cong cũng thay đổi, trong đó ( là tham số biểu thị độ nhọn còn ( là tham số biểu thị độ lệch. Khi ( = 3 phân bố có dạng đối xứng, (>3 phân bó có dạng lệch phải, (<3 phân bố có dạng lệch trái. Để xác định các tham số của phân bố Weibull trong công thức 8.12 ta áp dụng quy trình tính cho các hàm phi tuyến tính như đã làm  ở chương 7.


Ví dụ 8-5:  Kiểm tra dạng phân bố thực nghiệm D1.3 loài cây mỡ trồng thuần loài đều tuổi, tại lâm trường Hữu Lũng – Lạng Sơn, năm 1982 theo phân bố Weibull.

Việc kiểm tra dạng phân bố số liệu trên theo phân bố Weibull cần thực hiện theo các bước sau đây QT8.4.

1 Dùng QT2.3 và QT2.2 ở chương 2 để lập bảng phân bố tần số. Kết quả của 2 quy trình này cho ta các cột (1) (3) (5) và (6) được cho trong bảng 8.4 với ký hiệu ft là tần số quan sát pt là tần suất và ptct là tần suất cộng dồn thực tế(tần suất cộng dồn = cumulative được tính theo số thập phân ). Cột (2) được chuẩn hoá từ cột (1) theo công thức 8.13.  Cột (4) là trị số giữa của cột (2)

2 Dùng quy trình QT7.2 Lập tương quan giữa cột (6) như biến Y và cột (4) như biến X theo hàm 8.12  Kết quả của quy trình này cho ta các tham số (, ((b0= ( , b1 =() và tần suất lý thuyết cộng dồn Fll được cho ở cột (7) 

3 Để kiểm tra theo ( 2 ta phải tính tần số lý thuyết pi cho từng tổ. Muốn vậy cần copy cột (7) sang cột (8) nhưng thụt lùi xuống một số. Dùng thủ tục Compute  để tính pi bằng cách lấy cột (7) trừ cho cột (8) và ghi vào cột (9) của bảng. Đem cột (9) nhân với dung lượng quan sát (npi = fll) ta có tần số lý thuyết cho ở cột (10) và từ đây việc tính toán và kiểm tra giống như đã làm cho phân bố khoảng cách hoặc Meyer.

Như đã tính toán cho ở cuối bảng 8.4 ta có (n2 tính nhỏ hơn (205  tra bảng với bậc tự do k=5. Giả thuyết phân bố số cây theo D1.3 của rừng mỡ có dạng phân bố Weibull không bị bác bỏ với  tham số  ( =0,0112   và (  =2,167 

Bảng 8.4 Kết quả kiểm ta theo phân bố Weibull bằng (2
	d1.3
	x
	ft
	xi
	Pt
	Ptcd
	Fl
	Fl*
	pi
	fll
	fll(gop)
	ft(gop)
	(ft-fll)^2/fll

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	14-16
	0-2
	2
	1
	0.0114
	0.011
	0.011
	0
	0.0112
	1.98
	20.2
	22
	0.16

	16-18
	2-4
	20
	3
	0.1136
	0.125
	0.115
	0.011
	0.1037
	18.26
	34.1
	34
	0

	18-20
	4-6
	34
	5
	0.1932
	0.318
	0.309
	0.115
	0.1939
	34.13
	39.8
	34
	0.85

	20-22
	6-8
	34
	7
	0.1932
	0.511
	0.535
	0.309
	0.2262
	39.81
	34.8
	41
	1.1

	22-24
	8-10
	41
	9
	0.233
	0.744
	0.733
	0.535
	0.1978
	34.82
	24.1
	22
	0.18

	24-26
	10-12
	22
	11
	0.125
	0.869
	0.87
	0.733
	0.137
	24.1
	13.5
	14
	0.02

	26-28
	12-14
	14
	13
	0.0795
	0.949
	0.947
	0.87
	0.0767
	13.49
	8.5
	9
	0.03

	28-30
	14-16
	7
	15
	0.0398
	0.989
	0.982
	0.947
	0.035
	6.16
	
	
	

	30-32
	16-18
	2
	17
	0.0114
	1
	0.995
	0.982
	0.0131
	2.31
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0.99
	
	
	
	(2n-
	2.34

	n
	
	176
	
	1
	
	1
	
	1
	
	
	(205
	9.48


Cuối cùng vẽ biểu đồ phân bố thực nghiệm và lý thuyết theo một quy trình như đã làm cho phân bố Meyer ở mục 8.3.1

[image: image394.wmf]Phan bo so cay theo D1.3 dang  weibull

Xi

17.00

15.00

13.00

11.00

9.00

7.00

5.00

3.00

1.00

ft/fll

50

40

30

20

10

0

ft

fll


Hình 8.12  Phân bố thực nghiệm và lý thuyết N/ D1.3  dạng Weibull
Tài liệu tham khảo chính
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